LỜI GIỚI THIỆU
Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Nghị quyết Đại hội Đảng IX về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 đã nhấn mạnh phải:  “chú trọng đảm bảo an toàn lao động”; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 cũng chỉ rõ cần “…thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động…”.
Triển khai thực hiện Nghị quyếtcủa Đảng, ngày 10/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 2281/2011/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…
Chương trình Quốc gia được triển khai bằng 4 dự án, trong đó có dự án Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành, địa phương thực hiện. Một trong những hoạt động quan trọng của dự án này là huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ quản lý ở cấp quận, huyện, xã, phường.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý ATVSLĐ cho các cán bộ lao động cấp quận, huyện, xã, phường, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biên soạn cuốn: “Tài liệu huấn luyện nghiệp vụ về ATVSLĐ cho cán bộ quận, huyện, xã, phường” với nội dung :

- Tổng quan chung về công tác ATVSLĐ;

· Hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ; 

· Hệ thống quản lý Nhà nước về ATVSLĐ và hướng dẫn triển khai công tác quản lý ATVSLĐ tại cơ sở;
· Những biện pháp khoa học- công nghệ chủ yếu để bảo đảm ATVSLĐ tại cơ sở;

Các nội dung trên chỉ mang tính chất giới thiệu cho cán bộ quản lý lao động cấp quận, huyện, xã, phường nhằm trợ giúp kiến thức về ATVSLĐ cho cán bộ quản lý thường xuyên phải tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp. Thông qua các kiến thức bổ sung này, cán bộ cấp quận huyện, xã, phường sẽ làm tốt hơn công tác quản lý và trợ giúp các doanh nghiệp thực thi tốt luật pháp về ATVSLĐ, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm tần suất TNLĐ, BNN ở địa phương; nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của Quốc gia. 

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
AT            
: An toàn

ATLĐ       
: An toàn lao động

AT-VSLĐ 
: An toàn vệ sinh lao động

ATVSV     
: An toàn vệ sinh viên

BHLĐ        
: Bảo hộ lao động

BNN          
: Bệnh nghề nghiệp

CNH-HĐH
: Công nghiệp hoá-hiện đại hoá

DN             
: Doanh nghiệp

ĐKLĐ  
: Điều kiện lao động

ILO            
: Tổ chức lao động quốc tế

KHKT        
: Khoa học kĩ thuật

KT-XH      
: Kinh tế xã hội
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: Kĩ thuật an toàn
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: Liên bộ

LĐTB &XH
: Lao động - Thương binh và Xã hội
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: Môi trường lao động

NSDLĐ       
: Người sử dụng lao động

NLĐ            
: Người lao động

PTBVCN      
: Phương tiện bảo vệ cá nhân

PCCN           
: Phòng chống cháy nổ
QCKT                    : Quy chuẩn kỹ thuật
SXKD           
: sản xuất kinh doanh
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: Tai nạn lao động

TCVN           
: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCCS                       : Tiêu chuẩn cơ sở
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: Tiêu chuẩn vệ sinh

TLĐLĐVN  
: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

VSLĐ           
: Vệ sinh lao động

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CHUNG VỀ

CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG



I. Ý NGHĨA, NỘI DUNG CÔNG TÁC ATVSLĐ

1. Một số khái niệm thường gặp

1.1. Bảo hộ lao động/an toàn – vệ sinh lao động  
 Bảo hộ lao động mà nội dung chính là an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) là các hoạt động trên các mặt: luật pháp, khoa học – công nghệ, tổ chức – hành chính, kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện ĐKLV, phòng chống TNLĐ và BNN cho người lao động.

1.2. Điều kiện lao động


1.2.1. Khái niệm

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về: tự nhiên, xã hội, kỹ thuật- công nghệ, tổ chức – hành chính, kinh tế được biểu hiện thông qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động,người lao độngvà sự tác động qua lại giữa chúng trong không gian và thời gian nhất định tạo nên những điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất
1.2.2.  Các nhóm yếu tố của điều kiện lao động

1.2.2.1. Các nhóm yếu tố về vệ sinh môi trường gồm: 

-  Các nhóm yếu tố về vật lí như: bụi, tiếng ồn, rung động... 


-  Các nhóm yếu tố về hoá học như: hơi, khí độc, bụi độc...


-  Các nhóm yếu tố về sinh học như: virut, vi khuẩn, kí sinh trùng...


1.2.2.2. Các nhóm yếu tố về tâm - sinh lí bao gồm: các yếu tố có liên quan đến các yếu tố làm căng thẳng tâm lí người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc. Từ đó, ảnh hưởng đến năng suất cũng như hiệu quả làm việc. 

1.2.2.3. Các nhóm yếu tố về thẩm mĩ, economy bao gồm:


Yếu tố thẩm mĩ, egonomi là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự hưng phấn, say mê cũng như sự thoải mái, yên tâm làm việc cho người lao động. Nó bao gồm các yếu tố như:


- Điều kiện cơ sở vật chất: nhà xưởng, kho tàng...có khang trang, rộng rãi hay không.


- Sự bố trí, sắp xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ khoa học và hợp lí, tạo nơi làm việc gọn gàng và ngăn nắp cũng như tạo không gian làm việc tối ưu cho NLĐ.


- Một số yếu tố khác như: hình dáng, kích thước và màu sắc của các máy móc, thiết bị,   

2.2.4. Các nhóm yếu tố về kinh tế - xã hội: 

- Sự đầu tư cho dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, kho bãi...


- Tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp


- Nguồn lực hiện có của doanh nghiệp: lực lượng lao động và quản lí; tuổi đời, tuổi nghề, trình độ khoa học - công nghệ; phúc lợi xã hội...


1.3. Tai nạn lao động

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Nhiễm độc cấp tính đột ngột cũng được coi là tai nạn lao động


1.4. Bệnh nghề nghiệp:


Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp đối với lao động.


1.5. Yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại trong sản xuất


Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất là yếu tố có trong môi trường lao động có thể gây chấn thương, bệnh tật nguy hiểm cho người lao động và làm thiệt hại về tài sản, môi trường.

Yếu tố có hại trong sản xuất là yếu tố có trong môi trường lao động tác động xấu đến sức khỏe người lao động.


1.6. Văn hoá an toàn/văn hóa phòng ngừa TNLĐ, BNN
Văn hoá an toàn hay Văn hóa phòng ngừa TNLĐ, BNN được hiểu là một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được tất cả các cấp tôn trọng, trong đó Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tích cực tham gia vào việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, thông qua một hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định rõ ràng; nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu. 



2. Mục đích và ý nghĩa của công tác AT- VSLĐ

2.1. Mục đích

Công tác AT-VSLĐ gắn liền với hoạt động của mỗi người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. 

Mục đích của công tác AT-VSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học - công nghệ, tổ chức -  hành chính, kinh tế - xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao độngan toàn và vệ sinh. Như vậy sẽ:

+ Đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương hoặc tử vong trong lao động.

+ Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.

+ Duy trì, phục hồi sức khoẻ và kéo dài thời gian làm việc cho người lao động .


2.2. Ý nghĩa

AT-VSLĐ là một phạm trù của sản xuất, gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất đó là người lao động. Mặt khác, nhờ chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà công tác AT-VSLĐ mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội - nhân văn to lớn. 



2.2.1. Ý nghĩa chính trị


AT-VSLĐ là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đảng và Nhà nư​ớc ta luôn coi trọng người lao động vì đó là vốn quí, là lực lượng cần được bảo vệ. Họ chính là những người hàng ngày, hàng giờ tạo nên các sản phẩm cho xã hội, góp phần thực hiện tốt công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá nước nhà. 
Vì thế, công tác AT-VSLĐ thể hiện tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đoàn thể trong việc bảo vệ người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Được làm việc trong điều kiện an toàn - vệ sinh, sức khoẻ và khả năng sáng tạo của người lao động ngày càng được đảm bảo. Từ đó, họ luôn yên tâm và hăng say lao động, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, thịnh vượng. .


2.2.2.  Ý nghĩa kinh tế



Thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ là một nội dung quan trọng để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành các hợp đồng kinh tế, tăng doanh thu và tạo nên thương hiệu riêng cho mình trong tình hình hiện nay.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp có diễn ra bình thường và thông suốt hay không điều này phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức về công tác AT-VSLĐ của NSDLĐ, người lao động trong chính doanh nghiệp đó.

Thật vậy, nếu hoạt động của danh nghiệp diễn ra bình thường, không để xảy ra các sự cố hay tai nạn lao động thì sản phẩm được tạo ra liên tục, là điều kiện tốt để doanh nghiệp hoàn thành các hợp đồng kinh tế. Từ đó, doanh thu ngày càng tăng và là cơ sở để rất nhiều doanh nghiệp có điều kiện đầu tư trở lại cho sản xuất hoặc mở mang doanh nghiệp.  

Về phía người lao động, khi được làm việc trong điều kiện lao động an toàn và vệ sinh, không xuất hiện và tồn tại các yếu tố có nguy cơ gây tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiêp thì  họ luôn có đủ sức khoẻ để tham gia sản xuất. Do đó, số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động hay khám chữa bệnh không có, năng suất lao động không ngừng được nâng cao và tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho xã hội. Hàng tháng, người lao động có thu nhập ổn định, là cơ sở để đảm bảo cuộc sống cũng như chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và củagia đình như: học tập nâng cao trình độ, tham gia thể dục thể thao, tham quan, du lịch...

Ngược lại, khi doanh nghiệp xảy ra tai nạn lao động hay các sự cố khác thì những lợi ích về kinh tế cuả cả người lao động và doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp sẽ phải tốn kém nhiều tiền của và thời gian cho việc sơ cấp cứu nạn nhân cũng như sửa chữa, khắc phục những hậu quả khác. 

Về phí người lao động, họ sẽ phải nghỉ việc hoặc làm việc cầm chừngdo sản xuất bị ảnh hưởng. Dẫn tới thu nhập cuối kì mất ổn định, bấp bênh trong khi cuộc sống có vô vàn nhiều thứ phải lo toan. Bên cạnh đó, còn gây cho người lao động những tâm lí lo lắng, hoang mang, không biết nơi mình làm việc của mình liệu có nguy cơ tai nạn lao động nào đang rình rập hay không? Vì thế, sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào sự tập trung và tính sáng tạo của người lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. Điều này lại có ảnh hưởng tới tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của cả doanh nghiệp. 


Tóm lại, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế cho người lao động cho doanh nghiệp mà nó còn là nền tảng vững chắc để đất nước chúng ta ngày càng phát triển hơn về mọi mặt.


2.2.3.  Ý nghĩa xã hội - nhân văn

Bên cạnh ý nghĩa về chính trị và kinh tế, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ còn mang lại ý nghĩa về xã hội và nhân văn sâu sắc.

Trong điều kiện sản xuất được an toàn, vệ sinh, người lao động có đủ sức khoẻ để tham gia sản xuất liên tục, năng suất lao động không ngừng được cải thiện và thu nhập của họ cũng ngày càng được nâng cao. Vì thế, cuộc sống gia đình của họ được đảm bảo, mức sống được cải thiện, góp phần củng cố và bảo vệ hành phúc gia đình người lao động. 

Thực hiện tốt công tác AT – VSLĐ còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh và lành mạnh. Một xã hội văn minh là xã hội mà quyền và nghĩa vụ của con người được tôn trọng; người lao động trong xã hội đó có sức khoẻ, có tri thức, được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh. Họ là những người công dân luôn sống và làm việc theo pháp luật. Đồng thời, họ cũng nắm vững các qui tắc về AT-VSLĐ, các nguyên tắc làm việc an toàn. Tại nơi làm việc, họ là những người lao động gương mẫu. Trong gia đình họ cũng là những người cha, mẹ gương mẫu, nuôi dạy con cái ngoan hiền. Vì thế, gia đình người lao động sẽ là một thành trì vững chắc mà không tệ nạn nào có thể phá vỡ được. Nếu một gia đình, hai gia đình và nhiều gia đình như vậy, sẽ góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh, không có các tệ nạn xã hội.

Lực lượng lao động sẽ được bảo toàn và phát triển khi người lao động được bảo vệ sức khỏe, họ không bị tai nạn lao động hay bị bệnh tật hay bệnh nghề nghiệp. Như vậy, hàng tháng, lực lượng lao động này sẽ góp phần bảo toàn và làm cho quĩ BHXH không ngừng được phát triển. Mặt khác, Nhà nước sẽ có điều kiện đầu tư xây dựng nhiều hơn cho các công trình phúc lợi, phục vụ nhân dân.  

Nhưng hiện nay đang tồn tại một thực trạng chung tại các doanh nghiệp là: môi trường lao động đang bị ô nhiễm bởi nồng độ hơi khí độc, bụi... vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép... Nguyên nhân chính là các doanh nghiệp hiện nay chưa coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường lao động nói riêng cũng như môi trường nói chung. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lắp đặt hệ thống xử lí các chất thải, đảm bảo sau khi chúng được xử lí sẽ không gây ô nhiễm môi trường bên ngoài. Vì thế, khi chúng ta thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ cũng chính là chúng ta đã quan tâm tới nội dung bảo vệ môi trường. 

Một vấn đề nữa là hiểm hoạ ô nhiễm từ chính môi trường lao động cũng là nguyên nhân cơ bản làm gia tăng các biểu hiện bệnh lí đối với người lao động, gây các bệnh như: vô sinh, đẻ non, quái thai làm ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai, lực lượng lao động sau này.

Vì thế, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ sẽ mang lại rất nhiều ý nghiã không những đối với cá nhân mỗi người lao động, với mỗi doanh nghiệp mà còn mang lại những lợi ích cao cả cho toàn Quốc gia.

II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
1. Tổng quan chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ 
Các văn bản chính có quy định hoặc có liên quan đến công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động gồm:

1.1. Hiến pháp và hệ thống các Luật: 

a) Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992

- Điều 56 quy định: "Nhà nước ban hành chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, Nhà nước quy định thời gian lao động... chế độ nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội..." cho người lao động;

- Các Điều 29, 39, 61 quy định các nội dung khác về bảo hộ lao động;

b) Bộ Luật Lao động ban hành ngày 23/6/1994 gồm 17 chương, 198 điều. Trong Bộ Luật lao động có Chương IX gồm 14 điều nói về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ngoài ra trong các chương khác cũng có một số điều liên quan đến BHLĐ. (Chương VII về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Chương X về những quy định riêng đối với lao động nữ; Chương XII về Bảo hiểm x• hội; Chương XVI về thanh tra Nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động v.v...) Đây là văn bản pháp luật chủ yếu về BHLĐ ở nước ta. Từ 01/01/1995 Bộ Luật lao động của nước ta bắt đầu có hiệu lực. Bộ Luật lao động đang được nghiên cứu, sửa đổi và dự kiến ban hành năm 2012, kết cấu các Chương điều có thể thay đổi, nhưng các các nguyên tắc, nội dung cơ bản về ATVSLĐ vẫn giữ nguyên.






c) Luật Bảo hiểm xã hội động ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006

- Quy định chế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Quy định chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, với quy định riêng cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Quy định chế độ tử tuất.    

c) Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh và sức khỏe người lao động 

d) Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1989, quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải trực tiếp chăm lo, bảo vệ, tăng cường sức khoẻ cho người lao động;

đ) Luật Bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005, quy định về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

e)Luật Phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/6/2001, quy dịnh trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
1.2. Hệ thống các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng. 

Căn cứ vào Bộ Luật lao động, một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động được ban hành, gồm các văn bản chính như:     

- Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 20/01/1995, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP.

- Nghị định 47/CP ngày 6/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị điịnh số 132/2008/NĐ- CP ngày 31/12/2008 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Các Thông tư liên tịch, các Quyết định, Thông tư của các Bộ, ngành chức năng (được thống kê trong phụ lục 2 của tài liệu này).


* Khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cần lưu ý: 


- Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi  cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.


- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo thời điểm được quy định đó.


- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.


Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.


-  Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
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Sơ đồ 1- Mô hình hệ thống các văn bản pháp luật về ATVSLĐ
2. Các nội dung cơ bản về công tác an toàn - vệ sinh lao động

Các nội dung cơ bản được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động gồm có:  


- Các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động: 

+ Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;  bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật; bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  


+ Quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc: khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, chế độ nghỉ dưỡng,...


+ Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Các chế độ đặc thù cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm


+ Các chế độ bảo hộ lao động đặc thù cho lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người tàn tật...

- Các quy định về kỹ thuật về ATVSLĐ:


+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn về vệ sinh môi trường lao động; tiêu chuẩn vệ sinh đối với  từng yếu tố trong môi trường lao động như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm...


+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;
 
+ Quy trình kiểm định; quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm; đánh giá hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù an toàn lao động.

- Các quy định nhằm bảo đảm và thúc đẩy thực hiện công tác ATVSLĐ:

+ Phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ

+ Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp cơ sở (bao gồm cả trách nhiệm và quyền hạn của NSDLĐ, NLĐ) 


+ Công tác huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ;

+ Thanh tra, kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Khai báo, Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 


+ Thông tin về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Khen thưởng việc thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động.
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Sơ đồ 2- Các nội dung quy định về công tác ATVSLĐ  
3. Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ


Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ là một bộ phận của hệ thống các văn bản pháp luật về ATVSLĐ, được trình bày dưới dạng văn bản các hướng dẫn, quy tắc, quy định cụ thể để đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất, phòng tránh TNLĐ và BNN.

Từ tháng 5/2006 về trước, hệ thống tiêu chuẩn ATVSLĐ ở Việt Nam theo quy định của các văn pháp luật liên quan được biên soạn và ban hành dưới dạng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt và ban hành, tiêu chuẩn ngành (TCN) do từng Bộ, ngành quản lý chuyên ngành ban hành, tiêu chuẩn địa phương, vùng (TCV) do các địa phương ban hành và các tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) do từng cơ sở tự ban hành.


Hệ thống tiêu chuẩn ATVSLĐ Việt nam được ban hành cho đến trước ngày 29/6/2006 có thể phân loại vào 5 nhóm sau đây:


- Các tiêu chuẩn cơ bản, các khái niệm và định nghĩa;


- Các tiêu chuẩn về yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất;


- Các tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với thiết bị trong sản xuất;


- Các tiêu chuẩn yêu cầu đối với các loại trang bị PTBVCN.


Từ ngày 29/6/2006, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo Luật này, từ nay quy định:


- Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn được xây dựng, các cơ sở tự nguyện  áp dụng.

Hệ thống tiêu chuẩn của VN bao gồm:


+ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN);


+ Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).


- Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn  của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe người con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác. Quy chuẩn là bắt buộc áp dụng.

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm:


+ Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN);


+ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP).


Theo Luật này thì Tiêu chuẩn là để tự nguyện áp dụng, còn quy chuẩn kỹ thuật để bắt buộc áp dụng.


Việc tiếp tục nghiên cứu để biên soạn và ban hành những tiêu chuẩn còn thiếu, soát xét, bổ sung và chuyển đổi sang dạng quy chuẩn kỹ thuật, kể cả hủy bỏ các TC, QC không phù hợp để đảm bảo AT và SK tốt là hết sức cần thiết. Vấn đề quan trọng hơn là các cơ sở, NSDLĐ, NLĐ cần nghiên cứu, học tập để hiểu, nắm vững và áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ vào thực tế sản xuất và đời sống.

III. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ATVSLĐ

1. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động 

Quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau :    

- Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật an toàn - vệ sinh   lao động; 
 Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động; 

-  Quyết định các chính sách về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chế độ bảo hộ lao động; về trách nhiệm NSDLĐ và NLĐ, mối quan hệ trong công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; 

- Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về ATVSLĐ; 

- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động và xử lý các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ; 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về an toàn - vệ sinh lao động.    
2. Phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động  

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động đã được xác định tại Điều 19 của Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002) và các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trong đó:


 1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chế độ về an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy  chuẩn quốc gia về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện thanh tra nhà nước về lao động; tổ chức thông tin, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn lao động. Nội dung chi tiết như sau:


a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, điều kiện lao động; bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động;

b) Phối hợp với Bộ Y tế quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp;

c) Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân đối với người lao động; danh mục  công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

d) Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

đ) Quy định và hướng dẫn chung về thủ tục đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

e) Thẩm định để các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy trình kiểm định đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định;

g) Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

h) Ban hành hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động;

i) Chủ trì và phối hợp hướng dẫn, tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ.


2. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động; hướng dẫn việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ khi tuyển dụng lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn việc tổ chức điều trị và phục hồi chức năng đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động. 


3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý thống nhất việc nghiên cứu và ứng dụng KHKT về an toàn lao động, vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; quy cách các loại phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống Quy  chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.


4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học; các trường kỹ thuật nghiệp vụ; quản lý và dạy nghề.


5. Các Bộ chuyên ngành


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động đặc thù, chuyên ngành theo sự phân công của Chính phủ. Trước khi ban hành phải có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, Bộ Y tế đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh lao động.


6. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương mình; xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn, vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của địa phương với các nội dung sau:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động. 


Các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  ở địa phương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về ATVSLĐ ở địa phương.
IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỞI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động


1.1. Nghĩa vụ của NSDLĐ


- Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;


- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;


- Phân công trách nhiệm và cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn viên và vệ sinh viên;


- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo quychuẩn  của Nhà nước;


- Thực hiện huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;


- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn chế độ quy định;


- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra, báo cáo, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nơi doanh nghiệp hoạt động.


1.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động


- Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn - vệ sinh lao động;


- Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn - vệ sinh lao động.


- Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định của thanh tra viên an toàn và vệ sinh lao động, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định khi chưa có quyết định mới.


2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động


2. 1. Nghĩa vụ của người lao động


- Chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;


- Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn - vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;


- Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.


2. 2. Quyền của người lao động


- Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;


- Từ chối làm công việc hoặc dời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe doạ nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục;


- Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động.


V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động về bảo hộ lao động theo pháp luật hiện hành và Luật Công đoàn, cụ thể là:

1. Công đoàn cơ sở thay mặt người lao động ký thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, trong đó có nêu rõ các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động;

2. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động thực hiện đúng pháp luật, quy  chuẩn, quy định về bảo hộ lao động, có quyền yêu cầu người có trách nhiệm tạm ngừng hoạt động ở những nơi có nguy cơ gây tai nạn lao động;

3. Tham gia với cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kế hoạch biện pháp về bảo hộ lao động;

4. Cử đại diện tham gia vào các đoàn điều tra tai nạn lao động;

5. Tham gia với chính quyền xét khen thưởng và xử lý vi phạm về bảo hộ lao động, xem xét thưởng và xử lý kỷ luật trong hệ thống công đoàn;

6. Tham gia với Nhà nước xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về bảo hộ lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp quản lý Viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Bảo hộ lao động quốc gia;

7.Tuyên truyền giáo dục và tham gia tổ chức huấn luyện bảo hộ lao động cho người lao động, vận động họ làm tốt nghĩa vụ trong công tác bảo hộ lao động;

 8. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động phong trào quần chúng làm bảo hộ lao động và quản lý, chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

CHƯƠNG 2.

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC ATVSLĐ TẠI CƠ SỞ
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ TẠI CƠ SỞ

Đây là một nội dung rất quan trọng để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Bởi vậy, trước khi Bộ luật Lao động được ban hành đã có hàng chục văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở. Để phù hợp với tình hình mới, ngày 10 tháng 01 năm 2011, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ trong cơ sở lao động. Tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ tại cơ sở gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 


- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, các quy định và xác định mục tiêu của cơ sở về  ATVSLĐ

- Xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác ATVSLĐ 


- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 

- Tự kiểm tra, đánh giá, khắc phục tồn tại, hành động cải thiện. 

- Thống kê, báo cáo và sơ kết, tổng kết. 


Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, tham khảo hướng dẫn hệ thống quản lý ATVSLĐ của ILO (ILO - OSH) và kết hợp với những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện công tác ATVSLĐ của các cơ sở, doanh nghiệp những năm qua, chúng ta có thể xây dựng được mô hình tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở như sau:
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Sơ đồ 4 - Mô hình tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ 
1. Nghiên cứu, xây dựng quy định


Trước hết quản lý công tác ATVSLĐ là sự cam kết của NSDLĐ với tổ chức đại diện quyền lợi NSDLĐ và NLĐ. Cam kết thể hiện quan điểm, ý thức trách nhiệm của NSDLĐ đối với công tác ATVSLĐ. Đối với đơn vị, cơ sở nhà nước thì cam kết đó được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, còn đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thì thể hiện qua các thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động hoặc trong các văn bản khác của NSDLĐ. Nói một cách khác, những cam kết đó phải được thể hiện như một văn bản pháp lý được áp dụng trong phạm vi cơ quan, có các nội dung về chủ trương, phương hướng nhiệm vụ đối với công tác ATVSLĐ, làm cơ sở cho việc quản lý, thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở. NSDLĐ cần phối hợp chặt chẽ với đại diện NLĐ ở cơ sở để xác định những nội dung của các văn bản đó, cùng tổ chức, vận động mọi đơn vị, cá nhân thuộc quyền thực hiện những cam kết đã đề ra.

Trên cơ sở những cam kết, NSDLĐ phải cụ thể thành các nội qui, qui định phù hợp với cơ sở và phải áp dụng thử và xác định các điều kiện cần thiết để thực hiện các qui định đó. Các nội dung được qui định cần chỉ rõ là ai làm cái gì, khi nào thực hiện và thực hiện ở đâu... để tạo thuận lợi cho mọi người khi áp dụng và thực hiện. Trong các nôi dung qui định  cũng cần phải thể hiện tiết kiệm và hiệu quả kinh doanh. Nhìn chung, các quy định đó phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau: 

- Tuân thủ luật pháp, phù hợp với thoả ước lao động tập thể, cũng như các yêu cầu khác đã được cơ sở cam kết về ATVSLĐ

- Bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho mọi người lao động thông qua việc phòng ngừa tai nạn, ốm đau, bệnh tật và những sự cố mất an toàn


- Phù hợp với quy mô, tính chất sản xuất, kinh doanh của cơ sở và lồng ghép vào các công tác quản lý khác của cơ sở.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người theo chức trách của họ; đặc biệt là chỉ rõ trách nhiệm của NSDLĐ, quyền và nghĩa vụ của NLĐ;


- Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; nếu có NLĐ không đọc được thì phải sử dụng các biện pháp thay thế để giải thích được các qui định này;


- Có ngày tháng và chữ ký hoặc sự xác nhận của NSDLĐ hoặc người chịu trách nhiệm chính tại cơ sở; phải được phổ biến cho tất cả mọi người và niêm yết tại nơi làm việc;

- Phải liên tục được rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp với những thay đổi về máy móc, công nghệ, mặt bằng làm việc; phải lưu giữ theo quy định.
2. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về ATVSLĐ ở cơ sở


2.1. Thành lập Hội đồng BHLĐ ở cơ sở 

Hội đồng bảo hộ lao động ở cơ sở lao động là tổ chức tư​ vấn về các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động và để bảo đảm quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn. Đối với cơ sở có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người thì phải thành lập Hội đồng bảo hộ lao động. Đối với các cơ sở lao động khác thì có thể thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động.


Số lư​ợng thành viên Hội đồng bảo hộ lao động tuỳ thuộc vào số l​ượng lao động và quy mô của cơ sở nh​ưng không quá 09 người và phải bảo đảm các quy định sau: đại diện ng​ười sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện ngư​ời lao động nơi chư​a có tổ chức công đoàn làm Phó chủ tịch Hội đồng; trưởng bộ phận hoặc cán bộ an toàn - vệ sinh lao động của cơ sở là uỷ viên th​ường trực kiêm th​ư ký Hội đồng; nếu cán bộ an toàn - vệ sinh lao động là hợp đồng thuê từ tổ chức khác thì ủy viên th​ường trực kiêm th​ư ký Hội đồng sẽ do ng​ười sử dụng lao động chỉ định.


Hội đồng bảo hộ lao động tham gia, t​ư vấn với ng​ười sử dụng lao động và phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chư​ơng trình hành động, kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động và các biện pháp an toàn - vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của cơ sở lao động; Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động theo định kỳ 6 tháng và hằng năm. Trong kiểm tra, nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó.


2.2. Tổ chức bộ phận làm công tác an toàn - vệ sinh lao động

Từng cơ sở phải có bộ phận làm công tác an toàn - vệ sinh  lao động. Về tổ chức, tùy vào đặc điểm của cơ sở, mức độ nguy hiểm của nghề, số l​ượng lao động, mà phân công cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động theo quy định tối thiểu sau:

Bảng 1: Định biên cán bộ ATVSLĐ và cán bộ y tế

	Quy mô doanh nghiệp, cơ sở  
	Cán bộ làm công tác ATVSLĐ
	Cán bộ Y tế 

	< 300 lao động
	ít nhất 1 cán bộ bán chuyên trách
	Hợp đồng chăm sóc sức khỏe với một trong các cơ quan y tế địa phương

	300 - 500 lao động
	ít nhất 1 cán bộ chuyên trách
	

	Từ > 500 lao động đến 1.000 lao động
	ít nhất 1 cán bộ chuyên trách
	01 nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y.

	> 1000 Lao động
	2 cán bộ chuyên trách, hoặc phòng ban BHLĐ
	Trạm y tế hoặc ban y tế có ít nhất 01 y sĩ hoặc 01 bác sỹ đa khoa. 




Cán bộ an toàn - vệ sinh lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động;
- Có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.
Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận an toàn - vệ sinh lao động thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ năng lực để giúp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ về an toàn - vệ sinh lao động quy định của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Thông tư cũng nêu lên 9 nhiệm vụ và 7 quyền hạn của bộ phận này.


*Nhiệm vụ của bộ phận ATVLĐ:


- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau:


+ Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;


+ Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư​ và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn -vệ sinh lao động;


+ Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;


+ Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATVSLĐ của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;


+ Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động;


+ Kiểm tra về ATVSLĐ theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;


+ Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp;


- Đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khoẻ lao động.


- Đề xuất tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động;


- Đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn - vệ sinh lao động.


* Quyền hạn của bộ phận an toàn - vệ sinh lao động


- Yêu cầu ng​ười phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình chỉ công việc (trong trường hợp khẩn cấp) khi phát hiện các nguy cơ xảy ra TNLĐ để thi hành các biện pháp bảo đảm ATLĐ, đồng thời phải báo cáo NSDLĐ về tình trạng này.


- Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảrn an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng.


- Tham gia điều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ.


- Tham gia góp ý về lĩnh vực ATVSLĐ tại các cuộc họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong việc lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu, trong việc tổ chức tiếp nhận và đ​ưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị.


- Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, của các đơn vị cấp dưới hoặc của người lao động.


- Tham gia ý kiến vào việc thi đua, khen thư​ởng; tổng hợp, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong công tác BHLĐ, ATVSLĐ.


2.3. Bộ phận Y tế


 Trong tất cả DN phải tổ chức bộ phận y tế hoặc cán bộ y tế tuỳ theo số lư​ợng lao động và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của DN và đư​ợc quy định như​ ở bảng 1. Công tác y tế trong doanh nghiệp phải đảm bảo thường trực theo ca sản xuất sơ cứu, cấp cứu có hiệu quả cho NLĐ.

Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận y tế hoặc là cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp dưới 500 người thì phải có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với một trong các cơ quan y tế địa phương dưới đây: 

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 
- Phòng khám đa khoa khu vực;

- Bệnh viện huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung tâm y tế huyện


* Nhiệm vụ của bộ phận Y tế.


- Thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở lao động và sơ cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động;


- Quản lý tình hình sức khoẻ của người lao động, bao gồm: Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; khám bệnh nghề nghiệp; l​ưu giữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe tuyển dụng, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có);


- Quản lý cơ số trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu theo ca sản xuất (nếu có) và theo phân xưởng sản xuất;


- Xây dựng các nội quy về VSLĐ, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và các biện pháp dự phòng để người lao động tham gia phòng tránh;


- Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng các phương án và tình huống cấp cứu TNLĐ tại cơ sở nhằm bảo đảm sơ cấp cứu có hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn;


- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở lao động; phối hợp với bộ phận ATVSLĐ thực hiện đo, kiểm tra, giám sát các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động, hướng dẫn các phân xư​ởng và người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động;


- Xây dựng kế hoạch điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có kết quả khám sức khỏe định kỳ là loại IV loại V hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;


- Định kỳ hằng năm tổ chức huấn luyện cho người lao động về ảnh hư​ởng của các yếu tố có hại phát sinh trong môi trường lao. động đến sức khỏe và các biện pháp dự phòng các bệnh có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp; các biện pháp sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động thông thường tại nơi làm việc;


- Hằng năm kiểm tra, giám sát môi trường lao động; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở; đề xuất các khuyến nghị và biện pháp cải thiện điều kiện lao động và nâng cao sức khỏe cho người lao động;


- H​ướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ bồi d​ưỡng bằng hiện vật (cơ cấu định l​ượng hiện vật, cách thức tổ chức bồi dưỡng) cho những ng​ười làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khỏe;


- Tham gia hoàn chỉnh các thủ tục để giám định tổn hại sức khỏe, th​ương tật cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;


- Phối hợp và nhận sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương hoặc y tế Bộ, ngành (nếu có) để quản lý sức khỏe của người lao động; tiếp nhận và thực hiện đầy đủ chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của y tế địa phương và y tế Bộ, ngành;


- Thực hiện các báo cáo định kỳ về quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của ngư​ời lao động đối với cơ quan y tế địa phương và y tế Bộ, ngành (nếu có).


*Quyền hạn của bộ phận Y tế.


- Được các quyền hạn tương tư như bộ phận an toàn lao động; 

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế Bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.


2.4. Mạng lư​ới an toàn vệ sinh viên (ATVSV)

Riêng mỗi khoa, phòng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất 01 an toàn - vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.  

An toàn vệ sinh viên được người lao động trong tổ bầu ra. Người sử dụng lao động và Ban Chấp hành cơ sở phối hợp xét chọn an toàn vệ sinh viên và người sử dụng lao động ra quyết định công nhận. Theo quy định của pháp luật, An toàn- vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở "Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn- vệ sinh viên" do người sử dụng lao động ban hành. An toàn vệ sinh viên có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng, khoa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động;

- Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa; phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị;

- Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp, phương án làm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng, khoa; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa;

- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc; 

- Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn- vệ sinh viên; riêng đối với an toàn - vệ sinh viên trong tổ sản xuất được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ đó và được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất;

- Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động;  

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức.

An toàn vệ sinh viên, cần được lựa chọn từ những công nhân tích cực, gương mẫu, có tinh thần đấu tranh thẳng thắn và được bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng chế độ công tác hợp lý để có thể thường xuyên kiểm tra phát hiện nhắc nhở, đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm an toàn lao động về vệ sinh lao động. Có chế độ liên hệ giữa an toàn vệ sinh với công đoàn, với thủ trưởng đơn vị và được khen thưởng kịp thời. Đi đôi với việc sử dụng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, người sử dụng lao động phối hợp với công đoàn phát động quần chúng tự kiểm tra phát hiện thường xuyên, ai thấy hiện tượng gì không an toàn thì ghi kiến nghị vào sổ tại phân xưởng hoặc trực tiếp nhắc nhở lẫn nhau.

Thực hiện chế độ tự kiểm tra của cán bộ quản lý ở cơ sở kết hợp với tự kiểm tra giám sát của quần chúng, hình thành mạng lưới kiểm tra rộng khắp là biện pháp tích cực để ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kiểm tra đến đâu, sửa chữa ngay đến đó, người sử dụng lao động phải luôn luôn theo dõi việc sửa chữa khắc phục những vi phạm, làm cho quần chúng tin tưởng và từ đó càng tích cực tham gia kiểm tra và tự kiểm tra.


2.5. Phân định trách nhiệm của các bộ phận trong doanh nghiệp, cơ sở về công tác an toàn - vệ sinh lao động


NSDLĐ có trách nhiệm phân định trách nhiệm về ATVSLĐ đến cán bộ quản lý, các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của DN. Có thể tham khảo phương án phân công như sau:  

a. Quản đốc phân x​ưởng hoặc t​ương đư​ơng có trách nhiệm:


( Tổ chức huấn luyện kèm cặp hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng hoặc mới được chuyển đến làm việc tại phân xư​ởng về biện pháp làm việc an toàn trước khi giao việc cho họ;


( Bố trí người lao động làm việc đúng nghề được đào tạo, đã được huấn luyện và đã qua sát hạch kiến thức an toàn - vệ sinh lao động đạt yêu cầu;


( Không để người lao động làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, không sử dụng đầy đủ thiết bị an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát;


( Thực hiện, kiểm tra và đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và mọi ngư​ời lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và vệ sinh;


( Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, xử lý kịp thời các thiếu sót qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm của phân xưởng và báo cáo với cấp trên những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của phân xư​ởng;


( Thực hiện khai báo, báo cáo kịp thời mọi tai nạn lao động xảy ra trong phân xư​ởng theo quy định;


( Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận định kỳ tổ chức tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động, tạo điều kiện để mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong phân xưởng hoạt động có hiệu quả;


( Quản đốc phân xưởng có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ và tạm đình chỉ công việc đối với người lao động tái vi phạm các quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.


b. Tổ trưởng sản xuất hoặc tư​ơng đư​ơng có trách nhiệm


( Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc ng​ười lao động thuộc quyền quản lý chấp hành đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lý sử dụng tốt phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị an toàn và thiết bị cấp cứu y tế;


( Tổ chức nơi làm việc bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; kết hợp với an toàn - vệ sinh viên thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe doạ đến an toàn và sức khoẻ phát sinh trong quá trình lao động sản xuất;


( Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện t​ợng thiếu an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời;


( Kiểm điểm đánh giá tình trạng an toàn - vệ sinh lao động và việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong các kỳ họp kiểm điểm tình hình lao động sản xuất của tổ;


( Tổ trưởng sản xuất có quyền từ chối nhận người không có đủ trình độ chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ vào làm việc; từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của tổ viên và báo cáo kịp thời với cấp trên để xử lý.


c. Phòng hoặc Ban kế hoạch hoặc cán bộ phụ trách công tác kế hoạch có trách nhiệm:


( Tổng hợp các yêu cầu về nguyên vật liệu, nhân lực và kinh phí của kế hoạch ATVSLĐ, đư​a vào kế hoạch sản xuất kinh doanh (hoặc kế hoạch công tác) của cơ sở lao động và tổ chức thực hiện;


( Phối hợp với bộ phận ATVSLĐ theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc đã đề ra trong kế hoạchATVSLĐ, bảo đảm cho kế hoạch được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.


d. Phòng hoặc Ban kỹ thuật và cơ điện hoặc cán bộ kỹ thuật, cán bộ cơ điện có trách nhiệm:


( Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị, hợp lý hoá sản xuất và các biện pháp về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh để đ​a vào kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động; hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc;


( Biên soạn, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất và từng công việc, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố; tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy vê an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động và phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động huấn luyện cho người lao động tại cơ sở lao động.


( Tham gia việc kiểm tra định kỳ về an toàn - vệ sinh lao động và tham gia điều tra tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn;


( Phối hợp với bộ phận ATVSLĐ tham gia theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư​ và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.


e. Phòng hoặc Ban tổ chức hoặc cán bộ phụ trách tổ chức lao động có trách nhiệm:


( Tham mưu đề xuất các thành phần tham gia Hội đồng BHLĐ, cán bộ làm công tác ATVSLĐ, đội PCCC... phù hợp với quy mô, đặc thù của đơn vị.


( Phối hợp với các phân xư​ởng và các bộ phận có liên quan tổ chức và huấn luyện lực l​ợng phòng chống tai nạn và sự cố trong sản xuất phù hợp với đặc điểm của cơ sở lao động.


( Phối hợp với bộ phận ATVSLĐ và các phân xư​ởng tổ chức thực hiện các chế độ BHLĐ: đào tạo, nâng cao tay nghề kết hợp với huấn luyện ATVSLĐ; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi d​ưỡng bằng hiện vật, bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN, bảo hiểm xã hội...;


( Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ nhân lực để thực hiện các nội dung, biện pháp đề ra trong kế hoạch ATVSLĐ.


g. Phòng hoặc Ban tài chinh hoặc cán bộ phụ trách tài chính của cơ sở lao động có trách nhiệm:


( Lập dự toán kinh phí kế hoạch ATVSLĐ trong tổng dự toán kinh phí chung của cơ sở lao động trong kỳ kinh doanh.


( Bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ kinh phí cho công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.


( Thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.


3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ

3.1. Mục đích, yêu cầu
Trách nhiệm đảm bảo an toàn sức khoẻ người lao động liên quan mật thiết đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cho nên kế hoạch ATVSLĐ (hay còn gọi là kế hoạch BHLĐ) cần phải được xây dựng đồng thời và tương xứng với yêu cầu và quy mô của kế hoạch sản xuất và các kế hoạch khác của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, phải được cân đối về tài chính và thực hiện đồng bộ với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải được xác định trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để theo dõi thống kê, báo cáo.


Giám đốc doanh nghiệp và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhất thiết phải xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ATVSLĐ. Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải được lập từ tổ sản xuất, phòng, ban trở lên, đồng thời phải được thông báo để mọi người lao động tham gia ý kiến.


3. 2. Căn cứ để lập kế hoạch


a) Chi phí công tác an toàn - vệ sinh lao động năm trước; nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch; Mục tiêu của CTQG về ATVSLĐ.

b) Những thiếu sót tồn tại trong công tác an toàn - vệ sinh lao động được rút ra từ các sự cố, vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động năm trước;


c) Các kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của các đoàn thanh tra, kiểm tra;


d) Các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn - vệ sinh lao động, bảo hộ lao động.


3.3. Nội dung kế hoạch


Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải bao gồm cả nội dung, biện pháp, kinh phí, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch phải được xây dựng kế hoạch bổ sung phù hợp với nội dung công việc. Kinh phí trong kế hoạch ATVSLĐ được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động ít nhất phải có các thông tin sau:

a) Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nỗ

· Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động; .

· Các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;

· Hệ thống chống sét, chống rò điện;

· Các thiết bị báo động bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng động; 

· Đặt biển báo;

· Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy;

· Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;

· Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại;

· Kiểm định máy, thiết bị, vật t​ư có yêu cầu nghiên ngặt về ATVSLĐ;

· Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


b) Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường:

· Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc;

· Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;

· Xây dựng, cải tạo nhà tắm;

· Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc;

· Đo đạc các yếu tố môi trường lao động;

· Thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại;

· Nhà vệ sinh;

· Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


c) Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân:

· Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu xít; mũ bao tóc, mũ chống chấn th​ương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v. . .

· Các trang thiết bị khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


d. Chăm sóc sức khoẻ người lao động:

· Khám sức khoẻ khi tuyển dụng;

· Khám sức khoẻ định kỳ;

· Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

· Bồi dưỡng bằng hiện vật;

· đ) Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động;...


đ. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện ve an toàn - vệ sinh lao động:

· Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động;

· Chiếu phim, tham quan triển lãm an toàn - vệ sinh lao động;

· Tổ chức thi an toàn - vệ sinh viên giỏi;

· Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng c​ờng công tác ATVSLĐ;

· Kẻ pa nô, áp phích, tranh ATLĐ; mua tài liệu, tạp chí ATVSLĐ;

· Phát các bản tin về an toàn - vệ sinh lao động trên các phương tiện truyền thông của cơ sở lao động;

· Các biện pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


3.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ


- Ngay sau khi kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động được phê duyệt, các cán bộ, phòng, ban được người sử dụng lao động.giao nhiệm vụ phải phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động và bộ phận y tế để tổ chức triển khai, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.


- Ngư​ời sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động và thông báo kết quả thực hiện cho người lao động trong cơ sở lao động biết.


4. Tự kiểm tra về ATVSLĐ

4.1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm tra và tự kiểm tra là một yêu cầu rất cơ bản, đồng thời cũng là yêu cầu thông thường của bất kỳ công tác chỉ đạo nào. ATVSLĐ thuộc nội dung công tác quản lý của doanh nghiệp, cơ sở, vì vậy công tác kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ cần phải được tăng cường hơn và thực hiện thường xuyên. Qua đó giúp cho lãnh đạo kịp thời phát hiện những thiếu sót để có kế hoạch khắc phục nhằm tích cực ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ còn là biện pháp có tính chất quần chúng, có tác dụng vận động giáo dục đông đảo cán bộ, người lao động, làm cho cán bộ, người lao động qua kiểm ta và tự kiểm tra mà nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và tiêu chuẩn vệ sinh lao động, khắc phục các thói quen, nếp suy nghĩ thiếu trật tự, thiếu vệ sinh, làm cho công tác bảo hộ lao động thực sự là một công tác của quần chúng lao động và vì người lao động.

Kiểm tra và tự kiểm tra cũng là một biện pháp rất quan trọng để thấy được tác dụng, những ảnh hưởng và những mặt còn hạn chế của các chế độ chính sách và các thể lệ bảo hộ lao động; từ đó có thể nghiên cứu đề nghị sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, đẩy mạnh sản xuất.


4.2.Nội dung kiểm tra


a) Việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động như​: khám sức khoẻ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi d​ưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động...;


b) Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị;


c) Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành;


d) Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà x​ưởng, kho tàng và nơi làm việc nh​ư: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát n​ước...;


đ) Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế;


e) Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động;


g) Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;


h) Việc quản lý, thiết bị, vật t​ và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại;


i) Kiến thức an toàn - vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người lao động;


k) Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người lao động;


l) Hoạt động tự kiểm tra của cấp d​ưới, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động;


m) Trách nhiệm quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động và phong trào quần chúng về an toàn - vệ sinh lao động;


n) Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


4.3. Hình thức kiểm tra


a) Kiểm tra tổng thê các nội dung về an toàn - vệ sinh lao động có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra;


b) Kiểm tra chuyên đề từng nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động


c) Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày;


d) Kiểm tra trước hoặc sau mùa m​ưa, bão;


đ) Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn;


e) Kiểm tra định kỳ để nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua;


g) Các hình thức kiểm tra khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.


4.4. Tổ chức việc kiểm tra

Ng​ười sử dụng lao động phải quy định và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ trong các cơ sở, doanh nghiệp nên tiến hành đình kỳ và thường xuyên để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sửa đổi những thiếu sót, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích và xử lý vi phạm đối với những cá nhân, tập thể vi phạm những quy định về bảo hộ lao động.

Công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ đã được Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn rất chi tiết tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT - BLĐTBXH-BYT. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động chủ động quyết định. 
Kiểm tra AT-VSLĐ ở cơ sở bao gồm:

· Kiểm tra của cơ sở cấp trên đối với cấp dưới:

VD:  + Kiểm tra của Tổng công ty đối với các công ty xí nghiệp thành viên.

+ Kiểm tra của công ty đối với các phân xưởng, các đội sản xuất.

+ Kiểm tra của phân xưởng đối với tổ sản xuất.

· Tự kiểm tra của cơ sở:

+ Tự kiểm tra của công ty.

+ Tự kiểm tra của phân xưởng.

+ Tự kiểm tra của tổ sản xuất.

+ Tự kiểm tra của người lao động.

· Kiểm tra của cán bộ AT-VSLĐ theo chức năng nhiệm vụ được người sử dụng lao động giao.

        Ngoài việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên, người lãnh đạo doanh nghiệp hoặc quản đốc các phân xưởng phải tổ chức kiểm tra định kỳ, hệ thống công tác bảo hộ lao động, phát hiện và xử lý các hư hỏng của máy, thiết bị, nhà xưởng có thể dẫn đến nguy cơ gây tai nạn, sự cố, ô nhiễm môi trưởng; Uốn nắn kịp thời các thiếu sót trong quản lý để nâng cao hiệu quả công tác AT-VSLĐ 

        Giám đốc doanh nghiệp cần tự tổ chức kiểm tra ít nhất một quý một lần. Quản đốc phân xưởng phải tự kiểm tra mỗi tháng một lần. Tổ trưởng sản xuất phải tự kiểm tra hàng ngày trước giờ làm việc hoặc khi giao nhận ca;


4.4.1 Kiểm tra của cơ sở cấp trên đối với cơ sở cấp dưới:

Tùy theo nội dung, hình thức kiểm tra và tùy theo qui mô và phạm vi hoạt động của cấp trên cơ sở và cấp dưới cơ sở mà người lãnh đạo cấp trên cơ sở quyết định có thành lập đoàn kiểm tra hay không? và thành viên tham gia đoàn kiểm tra là những ai?

Nếu có thành lập đoàn kiểm tra thì người có thẩm quyền quyết định việc kiểm tra phải ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra và cơ sở được kiểm tra.

Họp đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên để các thành viên phát huy trách nhiệm và hiệu quả của cuộc kiểm tra.

Các thành viên phải tập trung vào nội dung kiểm tra và trách nhiệm được giao để góp phần giúp cho cuộc kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Các thành viên phải phát hiện được các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc tác động xấu tới sức khỏe của người lao động cũng như các thiếu sót tồn tại trong quản lý, trong tổ chức lao động không đảm bảo an toàn vệ sinh và dự kiến đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục để đóng góp với đoàn kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra.

Sau khi kết thúc kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp đoàn, nghe ý kiến đóng góp của các thành viên, lập biên bản họp đoàn, lập bản kiến nghị khắc phục các thiếu sót tồn tại với đầy đủ các nội dung sau:

· Tên các thiếu sót tồn tại ( đối với các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc môi trường lao động xấu cần ghi rõ vị trí, địa điểm, địa danh);

· Đề xuất giải pháp, biện pháp khắc phục;

· Phân công cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm khắc phục;

· Thời gian hoàn thành giải pháp khắc phục;

Cá nhân, bộ phận được giao nhiệm vụ khắc phục các thiếu sót, tồn tại có trách nhiệm thực hiện hoặc tổ chức thực hiện việc khắc phục và báo cáo kết quả việc thực hiện.

Cán bộ AT-VSLĐ của cấp kiểm tra có trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện bản kiến nghị kiểm tra và báo cáo với lãnh đạo hoặc trưởng đoàn kiểm tra.

Sau kiểm tra đối với các thiếu sót nghiêm trọng đe dọa tính mạng, sức khỏe của nhiều người lao động hoặc các thiếu sót mang tính phổ biến. Người lãnh đạo cấp kiểm tra cần thông báo rộng rãi để các cơ sở cấp dưới rút kinh nghiệm, tự kiểm tra khắc phục.


4.4.2. Tự kiểm tra của cơ sở:

Đối với các cơ sở lớn, phạm vi hoạt động rộng việc tổ chức tự kiểm tra có thể áp dụng tổ chức tự kiểm tra như hướng dẫn kiểm tra của cơ sở cấp trên đối với cơ sở cấp dưới nhưng cần quan tâm thêm đến các nội dung sau :

· Việc tuân thủ qui trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các công việc có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn lao động;

· Việc tổ chức làm các công việc có nhiều người cùng tham gia;

· Chất lượng và việc sử dụng các phương tiện, trang thiết bị an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động khi làm việc.

Về tổ chức khắc phục các thiếu sót tồn tại cần phải chỉ đạo kiên quyết, sát sao; kiên quyết không để người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, kể cả trường hợp phải đình chỉ công việc. Những việc cần phải có sự hỗ trợ của cấp trên hoặc phải phối hợp với các cơ sở khác mới giải quyết được thì phải bào cáo và phối hợp với những người có trách nhiệm để giải quyết triệt để.


a) Đối với cơ sở nhỏ với vài chục lao động làm việc thì tự kiểm tra do người sử dụng lao động trực tiếp tiến hành:

Việc kiểm tra chủ yếu tiến hành theo vụ việc, đột xuất theo kinh nghiệm quản lý của bản thân; vì phạm vi hẹp nên người sử dụng, quản lý lao động có thể kiểm tra được:

· Tình trạng hoạt động và hiệu quả của các trang thiết bị kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh;

· Việc chấp hành qui trình, nội qui làm việc an toàn của các tập thể các cá nhân người lao động;

· Việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân;

· Việc thực hiện vệ sinh công nghiệp;

Việc tự kiểm tra của người sử dụng lao động ở các cơ sở nhỏ cần được tiến hành thường xuyên, thậm chí là kiểm tra hàng ngày vào đầu giờ, cuối giờ làm việc hoặc theo tiến độ của công việc khi cần phải tăng cường giám sát an toàn.


b)   Tự kiểm tra của người lao động:

 Người lao động phải biết tự bảo vệ mình phòng tránh tai nạn lao động và tác động xấu tới sức khỏe, tuyệt đối không thể tùy tiện, cẩu thả trong quá trình lao động sản xuất, không vì lợi ích trước mắt mà quên mạng sống, sức khỏe của mình để hậu quả xấu cho bản thân, gia đình, vợ con và người xung quanh.

Hàng ngày người lao động phải đến nơi làm việc trước giờ để có thời gian kiểm tra về điều kiện làm việc an toàn vệ sinh bao gồm:

· Trang thiết bị an toàn của máy, thiết bị đầy đủ, hoạt động tin cậy;

· Mặt bằng nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, đủ ánh sáng.

· Dụng cụ làm việc tốt.

· Trang thiết bị bảo vệ cá nhân đủ, tốt.

     Nếu phát hiện có hiện tượng khác thường phải báo cáo tổ trưởng hoặc người có trách nhiệm biết để xử lý. Tuyệt đối không làm việc ngoài nhiệm vụ chuyên môn. Khi thấy sức khỏe không tốt, không bình thường phải tự ngưng công việc và báo cáo với tổ trưởng hoặc người có trách nhiệm.


c) Kiểm tra của cán bộ an toàn - vệ sinh lao động:

Cán bộ an toàn - vệ sinh lao động của cơ sở phải coi việc kiểm tra, giám sát ở hiện trường là công việc chính và chiếm đa số thời gian làm việc của mình với các nội dung sau đây:

· Kiểm tra hiện trạng và hiệu quả làm việc của các thiết bị an toàn, thiết bị vệ sinh;

· Kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động;

· Kiểm tra việc thực hiện qui trình, giải pháp an toàn của những công việc đột xuất trong sửa chữa, bảo dưỡng hoặc trong thi công xây lắp mới;

· Kiểm tra việc chấp hành qui trình làm việc, việc tuân thủ các qui tắc làm việc an toàn của người lao động;

· Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân.

Khi đi kiểm tra hiện trường cán bộ an toàn - vệ sinh lao động ngoài việc sử dụng sự nhạy cảm của mình cần phải tranh thủ tiếp xúc nghe phản ảnh của cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và người lao động ở các bộ phận sau đó thẩm tra, xác minh lại.

Đối với các cơ sở cán bộ an toàn - vệ sinh lao động cùng với việc xây dựng chương trình công tác hàng ngày phải xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, có ưu tiên các trọng tâm, trọng điểm.

Mọi phản ánh, phát hiện trong kiểm tra đều phải được xử lý ngay theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo xin ý kiến, phương hướng chỉ đạo, giải quyết. Cán bộ an toàn - vệ sinh lao động cần vận dụng tốt các kiến thức an toàn - vệ sinh lao động đã được học và các kinh nghiệm để chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục các thiếu sót tồn tại về an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở.


4.5. Xử lý kết quả sau kiểm tra:


- Đối với các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại thuộc phạm vi của đơn vị giải quyết, đồng thời gửi cấp kiêm tra để theo dõi thực hiện;


- Cấp kiểm tra phải có kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với cơ sở lao động, tổng hợp những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mình đối với cấp dưới và giao cho các bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện.


- Phải lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn lao động-vệ sinh lao động:


+ Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về ATVSLĐ là hồ sơ gốc của hoạt động tự kiểm tra ATVSLDlà chế độ công tác của cán bộ quản lý sản xuất các cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc cũng như​ tranh thủ sự đóng góp phản ánh của cấp dưới về tình hình an toàn và vệ sinh lao động, là hồ sơ theo dõi việc giải quyết các thiếu sót tồn tại. Vì vậy, việc lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra là yêu cầu bắt buộc Ở mọi cấp trong doanh nghiệp;


+ Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về ATVSLĐ phải được đóng dấu giáp lai và quản lý, l​u giữ theo chế độ quản lý tài liệu hiện hành để truy cứu khi cần thiết;


+  Mọi trường hợp phản ánh kiến nghị đề xuất và tiếp nhận kiến nghị đề xuất đều phải được ghi chép và ký nhận vào sổ kiến nghị về an toàn - vệ sinh lao động để có cơ sở xác định trách nhiệm. 


5. Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo.


5.1. Thống kê, báo cáo


Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải mở sổ sách thống kê các nội dung cần phải báo cáo theo quy định hiện hành. Các số liệu thống kê, phân tích phải được lưu giữ ít nhất là 5 năm ở cấp phân xưởng và 10 năm ở cấp doanh nghiệp, để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động ở cơ sở lao động.

Ngoài các báo cáo về TNLD, BNN, doanh nghiệp còn phải thực hiện báo cáo chung về công tác an toàn - vệ sinh lao động định kỳ một năm 2 lần với cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 5 tháng 7, báo cáo năm phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
 5.2. Sơ kết, tổng kết

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo hộ lao động để phân tích các kết quả đạt được, các thiếu sót, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác bảo hộ lao động, phát động phong trào thi đua và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

- Việc tổng kết, sơ kết được thực hiện từ cấp phân xưởng, đội sản xuất lên đến cấp công ty, tổng công ty.

Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đúng kỳ hạn cho cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương về tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, có tính chất quan trọng nên người sử dụng lao động ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm. Báo cáo đầy đủ và đúng kỳ hạn cho các cơ quan quản lý cấp trên là một yêu cầu cấp bách. Người sử dụng lao động ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải nhận thức rõ vai trò tác dụng của công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo để thực hiện tốt những quy định của luật pháp về bảo hộ lao động và thúc đẩy công tác này hoạt động ngày càng tốt hơn.


III. CÁC CHẾ ĐỘ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định trong Chương VII của Bộ Luật Lao động, hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và hàng chục các văn bản hướng dẫn cụ thể theo từng ngành, nghề công việc (Xem chi tiết tại Phụ lục 3). Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là một trong những yếu tố của điều kiện lao động, tác động trực tiếp đến năng suất lao động. Thực hiện khoa học chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sẽ góp phần đáng kể ngăn chặn tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. 

1.1.  Thời giờ làm việc


 Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động, môi trường làm việc bình thường là không quá 8 giờ trong một ngày hoặc không quá 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần và ngày nghỉ hàng tuần phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phải được thể hiện trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của doanh nghiệp.


-  Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc có hưởng lương bao gồm:


+ Thời giờ học tập, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;


+ Thời giờ nghỉ giữa ca làm việc;


+ Thời giờ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lí tự nhiên của con người;


+ Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với người lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;


+ Thời giờ nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với người lao động nữ trong thời gian kinh nguyệt;


+ Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động;


+ Thời giờ hội họp, học tập, do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động cho phép.


Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn 02 (hai) giờ trong ngày làm việc áp dụng đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đó là những nghề có Điều kiện lao động được xếp loại V, VI (lao động rất nặng nhọc, rất độc hai, hoặc căng thẳng thần kinh tâm lý, trạng thái chức năng của cơ thể ở mức cao của ngưỡng bệnh lý. 


 Thời giờ làm việc ban đêm được tính như sau: Từ Thừa thiên – Huế trở ra được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; từ  Đà nẵng trở vào được tính từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

1.2.   Thời giờ làm thêm 

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ, nhưng không được vượt quá 4 số giờ trong một ngày đối, Trong trường hợp qui định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng cộng số giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm trong một ngày không vượt quá 12 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong một năm không vượt quá 200 giờ, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 300 giờ. Đối với người làm nghề đặc biệt NNĐHNH thì không được làm thêm quá 3 giờ một ngày, tổng số giờ làm việc và giờ làm thêm không được quá 9 giờ một ngày.      

1.2.1.  Các điều kiện và nguyên tắc làm thêm đến 200 giờ một năm


a. Điều kiện làm thêm đến 200 giờ một năm:


- Xử lí sự cố sản xuất;


- Giải quyết các công việc cấp bách không thể trì hoãn;


- Xử lí kịp thời các mặt hàng tươi sống, công trình xây dựng và các sản phẩm do yêu cầu nghiêm ngặt không thể bỏ dở được;


- Giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời được.


b.  Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ một năm:


- Phải thoả thuận với từng người lao động


- Số giờ làm thêm trong một ngày không quá 4 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm thì số giờ làm thêm trong một ngày không quá 3 giờ.


- Tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ; riêng đối với lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm thì tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ một tuần.


- Tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 10 giờ;


- Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động;


- Trong trường hợp người lao động làm thêm trên 2 giờ trong ngày, thì trước khi làm thêm, phải bố trí cho họ được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm;


- Bố trí cho người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ hưởng lương khác đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;


1.2.2.  Các điều kiện và nguyên tắc làm thêm đến 300 giờ trong một năm


Điều kiện làm thêm đến 300 giờ một năm khi giải quyết các công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất, hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất hoặc do yếu tố khách quan không dự liệu trước được mà đã tổ chức làm thêm đến 200 giờ nhưng không giải quyết hết khối lượng côngviệc.


Nguyên tắc làm thêm đến 300 giờ một năm: Ngoài những nguyên tắc đối với việc tổ chức làm thêm đến 200 giờ thì NSDLĐ phải thoả thuận với ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp về phương án làm thêm giờ.


1.3.  Thời giờ nghỉ ngơi

1.3.1. Nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển tiếp giữa 2 ca

- Người lao động làm việc liên tục 8giờ thì được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.


- Người lao động làm việc ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc.


- Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.


1.3.2. Nghỉ cuối tuần


Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). NSDLĐ có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần. Trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc không thể nghỉ hàng tuần thì người SDLD phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày.

1.3.3. Nghỉ ngày lễ, ngày Tết


Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng lương những ngày lễ sau đây:


- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch)


- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm)


- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)


- Ngày giỗ tổ Hùng vương: một ngày (10 tháng 3 âm lịch)


- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch)


- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch)


Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo (nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần) 

1.3.4. Nghỉ hàng năm 

Người lao động  có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người SDLĐ thì được nghỉ hàng năm, được hưởng nguyên lương theo qui định sau:


- Nghỉ 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.


- Nghỉ 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.


- Nghỉ 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.


Số ngày nghỉ làm việc hàng năm được tăng lên theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người SDLĐ và cứ năm năm người lao động được nghỉ thêm một ngày.


1.3.5. Các ngày nghỉ khác 

Ngoài các ngày nghỉ trên, người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:  Kết hôn, nghỉ ba ngày; Con kết hôn, nghỉ một ngày; bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.     

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương không hạn chế số ngày. 

1.4. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với các công việc có tính chất đặc biệt 
Các công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi như: Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không; Thăm dò khai thác dầu khí trên biển; trong các lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân, ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; công việc của thợ lặn; công việc của thợ mỏ hầm lò; các công việc sản xuất có tính thời vụ và các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng; các công việc phải thường trực 24/24 giờ thì các Bộ, ngành trực tiếp quản lý các công việc trên quy định cụ thể thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, sau khi thoả thuận với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 Đây là các công việc do đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức lao động nên không thể thực hiện đầy đủ các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi bình thường như đã được nêu ở điểm 1.1, 1.2 và 1.3 trên, chẳng hạn như các công việc chỉ làm việc tập trung vào một thời điểm trong năm (sản xuất mùa vụ, gia công hàng xuất khẩu), các công việc phải phân ca, kíp đặc thù do làm việc ở các vị trí đặc biệt (làm việc trên các dàn khoan thăm dò, khai thác dầu khí; tại các trạm vi ba vùng xa xôi, hẻo lánh; làm việc trên tàu vận tải biển), các công việc buộc phải bố trí làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ để bảo đảm liên tục (thường  trực 24/24 giờ ngành y, ngành hải quan...). Mỗi loại hình ngành, nghề, công việc này đều có văn bản hướng dẫn riêng trên cơ sở vừa bảo đảm sức khỏe người lao động (người lao động vẫn được các chế độ tương đương như người làm việc trong điều kiện bình thường) đồng thời phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động.  


2. Chế độ đối với người bị TNLĐ và BNN


2.1. Những quy định chung


Điều 107 của Bộ Luật lao động và Điều 36 - 48 của Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm đền bù, hỗ trợ vật chất cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động, tình trạng thương tật và nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động, cụ thể:    

- Người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hồi chức năng lao động; nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động. 

-  Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. 

-  Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp bằng tiền từ 0,6 đến 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động và nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động (chi tiết tại điểm 2,2 dưới đây) 
-  Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho người lao động, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Luật bảo hiểm xã hội (Xem chi tiết tại điểm 2.3. dưới đây). 

2.2. Bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động  


2.2.1. Chế độ bồi thường


a. Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo quy định dưới đây làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết thì được bồi thường:


- Tai nạn lao động xảy ra do tác động bởi yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động (kể cả thời gian giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong thời gian làm việc theo Bộ luật Lao động quy định như: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc).


- Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do các yếu tố điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động tới người lao động theo danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b. Điều kiện để người lao động được bồi thường:


* Đối với tai nạn lao động:

Người bị tai nạn lao động theo quy định có nguyên nhân do lỗi của người sử dụng lao động theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động.

Việc bồi thường thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

* Đối với bệnh nghề nghiệp:

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được bồi thường theo kết luận của biên bản kết luận của cơ quan Pháp y hoặc Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền trong các trường hợp:

+ Bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi nghỉ hưu.

+ Thực hiện khám giám định bệnh nghề nghiệp định kỳ theo qui định.

Việc bồi thường bệnh nghề nghiệp được thực hiện từng lần quy định như sau:
Lần thứ nhất: căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động lần khám đầu và sau đó kể từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng hơn so với lần trước liền kề.


c. Mức bồi thường:


- Mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản b nêu trên được tính như sau:


- Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cầp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ  81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


- Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10% sau đó nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng thêm 1% cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

2.2.2. Chế độ trợ cấp:

a. Người lao động bị tai nạn lao động trong các trường hợp sau thì được trợ cấp:


- Tai nạn lao động do lỗi trực tiếp của người lao động theo kết luận của Biên bản điều tra tai nạn lao động;

- Tai nạn được coi là tai nạn lao động là tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở hoặc tai nạn do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hoả hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động hoặc không xác định được người gây ra tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.

Việc trợ cấp được thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.


b. Mức trợ cấp:

Mức trợ cấp tai nạn lao động được tính như sau:

+ Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động.

+ Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương và phụ cấp tiền lương (nếu có) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì bằng 40% mức bồi thường tương ứng ở cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (hoặc tra theo bảng tính  tại Thông tư). 

2.2.3. Hồ sơ và thủ tục


a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đối với người bị TNLĐ  gồm
- Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định hiện hành của pháp luật 

- Biên bản giám định (văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động) của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

- Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động 


b) Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đối với người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định sau:

- Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động.

- Biên bản xác định người lao động bị chết do BNN của cơ quan pháp y hoặc biên bản giám định xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do BNN của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền;

- Quyết định bồi thường của người sử dụng lao động.


c)  Hồ sơ được lập thành 3 bản:

- Người sử dụng lao động giữ một bản;

- Người lao động (hoặc thân nhân của người lao động bị chết) bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp giữ một bản;

- Một bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính.


d) Thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp


- Quyết định bồi thường, trợ cấp của NSDLĐ phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định y khoa hoặc cơ quan Pháp y.


- Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của NSDLĐ.


2.2.4. Một số nội dung liên quan khác


- Các mức bồi thường, trợ cấp theo quy định là tối thiểu. Nhà nước khuyến khích NSDLĐ thực hiện bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị TNLĐ, BNN ở mức cao hơn.


- Tiền lương làm căn cứ tính tiền bồi thường hoặc trợ cấp là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi tai nạn lao động xảy ra hoặc trước khi được xác định bị bệnh nghề nghiệp, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định hiện hành.

Trường hợp thời gian làm việc không đủ 6 tháng thì lấy mức tiền lương của tháng liền kề hoặc tiền lương theo hình thức trả lương tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, xác định bị bệnh nghề nghiệp  để tính bồi thường, trợ cấp.


- Chi phí bồi thường, trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3. Trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội

2.3.1. NLĐ có tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau:

a)  Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

· Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

· Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; 

· Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. 

b)  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn. 


2.3.2. Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ trợ cấp BNN  khi có đủ các điều kiện sau:

a) Bị bệnh thuộc danh mục BNN do Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại; 
b). Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này.
2.3.2. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 
a)  Người lao động bị TNLĐ, BNN được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
+ Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định; 
+ Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 
b)  Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+  Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;
+  Bị tai nạn lao động nhiều lần; 
+  Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.
2.3.3. Trợ cấp một lần 
a) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. 
b) Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:
+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;
+ Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
2.3.4. Trợ  cấp hằng tháng 
a) . Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
b) Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

+  Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng hêm 2% mức lương tối thiểu chung;
+ Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
2.3.5 Thời điểm hưởng trợ cấp
- Thời điểm hưởng trợ cấp  được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

-  Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, NLĐ được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa. 
2.3.6 Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
 Người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.
2.3.7. Trợ cấp phục vụ 
NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức trợ cấp, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.
2.3.8. Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ, BNN

NLĐ đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.
2.3.9. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
- Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 5 - 10 ngày.
- Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 


3. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật


Việc chăm lo sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động, chủ yếu bằng các biện pháp kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động. Trong trường hợp chưa khắc phục được hết các yếu tố độc hại,  người sử dụng lao động phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động. Theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật lao động, Điều 8 của Nghị định 06/ CP và Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT- BLĐTBXH - BYT ngày ngày 17/3/1999 của Liên Bộ LĐTBXH - Y tế thì việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật được hướng dẫn như sau : 

3.1. Điều kiện, mức bồi dưỡng  và cơ cấu hiện vật bồi dưỡng 

3.1.1. Điều kiện  
Người lao động làm việc thuộc các chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành và có các điều kiện sau đây thì được xét để hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:

a. Môi trường có một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế:

+ Nhóm yếu tố vật lý: Vi khí hậu, ồn, rung, áp suất, điện từ trường, ánh sáng, bức xạ ion và khong ion, laze …

+ Nhóm các yếu tố hoá học: Hoá chất độc, hơi độc, khí độc, bụi độc …

b. Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các loại vi sinh vật gây bệnh cho người.

3.1.2. Mức bồi dưỡng

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất cho một ngày làm việc, có giá trị bằng tiền tương ứng theo 04 mức.




3.1.3. Cơ cấu hiện vật 
Y tế cơ sở căn cứ kết quả đo môi trường lao động hàng năm của các nghề, công việc cụ thể có trách nhiệm giúp người sử dụng lao động quy định cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng phù hợp với việc thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể như: đường, sữa, trứng, chè, hoa quả, bánh … ứng với các mức bồi dưỡng nói trên.


3.2.  Nguyên tắc bồi dưỡng


- Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca làm việc, đảm bảo thuận tịên và vệ sinh; không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương. Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được như làm việc lưu động, phân tán, ít người thì người sử dụng lao động phải  cung cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. 


- Người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cũng được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm.

Người lao động làm việc trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định lượng ban hành kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ- TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không được hưởng các mức bồi dưỡng theo Thông tư này.

Mức 4 mới chỉ áp dụng đối với các nghề, công việc mà môi trường lao động có các yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.

- Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; đối với cơ quan hành chính sự nghiệp tính vào chi phí hoạt động thường xuyên; đối với đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề … thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí.



4. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Phương tiện bảo vệ cá nhân là giải pháp được áp dụng khi các giải pháp về kỹ thuật an toàn và kỹ thuật vệ sinh lao động không thể loại trừ được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong môi trường lao ĐỘNG. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, có hại mà các thiết bị kỹ thuật an toàn- vệ sinh lao động tại nơi làm việc không thể loại trừ hết. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được hướng dẫn chi tiết tại Điều 95, điều 100 và điều 101 của Bộ Luật Lao động, Điều 6 và Điều 13 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995


4.1.  Yêu cầu đối với PTBVCN


-  PTBVCN trang bị cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.


-  Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:

+ Phương tiện bảo vệ đầu: mũ chống chấn thương sọ não, mũ lưới hoặc mũ vải bao tóc …

+ Phương tiện bảo vệ mắt, mặt: kính mắt, mặt nạ …

+ Phương tiện bảo vệ thính giác: nút tai, bao tai …

+ Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp: khẩu trang, mặt nạ phòng độc …

+ Phương tiện bảo vệ tay, chân: giầy, ủng, bít tất …

+ Phương tiện bảo vệ thân thể: áo quần, yếm choàng chống nóng, chống rét, chống tia phóng xạ …

+ Phương tiện chống điện giật, điện từ trường: găng tay cách điện, ủng cách điện …
+ Các loại phương tiện bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động khác.


- Các PTBVCN nói trên được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng mà Nhà nước quy định.
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Hình 1. Sử dụng PTBVCN đầy đủ trong khi làm việc

4.2.   Điều kiện được trang bị PTBVCN  


Người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị PTBVCN:


- Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu như: nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, áp suất, tiếng ồn, ánh sáng quá chói, tia phóng xạ, điện áp cao, từ trường …


- Tiếp xúc với hoá chất độc như: hơi khí độc, bụi độc; các sản phẩm có chì, thuỷ ngân, mangan, bazơ, axit, xăng, dầu, mỡ hoặc các hoá chất độc… 

- Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu như:

+ Virus, vi khuẩn độc hại gây bệnh;


+ Phân, nước rác, rác, cống rãnh hôi thối;


+ Các yếu tố sinh học độc hại khác.


-  Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây tai nạn lao động như: làm việc trên cao, làm việc trong hầm lò, làm việc trên sông nước, trong rừng … hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.


4.3.   Nguyên tắc cấp phát, sử dụng và bảo quản PTBVCN 
a. Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

b. Người sử dụng lao động thực hiện việc trang bị PTBVCN cho người lao động theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong trường hợp các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mà xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại không đảm bảo an toàn cho người lao động thì cho phép người sử dụng lao động tạm thời trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho phù hợp với công việc đó, nhưng phải báo cáo ngay về Bộ, Ngành, địa phương chủ quản để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ xung vào bảng danh mục.

c. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ thể tại cơ sở của mình, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở thì quyết định thời hạn sử dụng cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của PTBVCN.

d. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các PTBVCN thích hợp trước khi cấp phát và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng.

e. Các PTBVCN chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao như găng tay cách điện, ủng cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn, phao an toàn… người sử dụng lao động phải cùng người lao động kiểm tra để đảm bảo tiêu chẩn chất lượng trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi.

f. Các PTBVCN sử dụng ở những nơi dơ bẩn, dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ thì sau khi sử dụng, người sử dụng lao động phải có các biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh và phải định kỳ kiểm tra.

g. Người lao động khi được trang bị PTBVCN thì bắt buộc phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc, không sử dụng vào mục đích riêng. Nếu người lao động cố tình vi phạm thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng theo nội quy lao động của cơ sở mình theo quy định của pháp luật.

h.  Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng PTBVCN; khi PTBVCN bị mất, hư hỏng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động nhưng nếu người lao động làm mất, hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường theo quy định. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những PTBVCN nếu người sử dụng lao động yêu cầu.

i. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi cất giữ, bảo quản PTBVCN theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chế tạo PTBVCN. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn phương tiện bảo vệ cá nhân được giao.
j. Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát PTBVCN cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua.
k. Các chi phí về mua sắm trang bị PTBVCN được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh và hạch toán vào chi phí thường xuyên đối với cơ quan hành chính sự nghiệp.

5. ATVSLĐ đối với một số đối tượng đặc thù. 


5.1 Lao động nữ

Lao động nữ là lao động đặc thù so với lao động nam, bởi còn có chức năng sinh đẻ và nuôi con . Do đó, để bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực ATVSLĐ còn có một số quy định cụ thể khác tại Chương X của Bộ Luật lao động như: 

 - Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con, theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

- Doanh nghiệp nào đang sử dụng lao động nữ làm các công việc nói trên phải có kế hoạch đào tạo nghề, chuyển dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động hoặc giảm bớt thời giờ làm việc. 

- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ bất kỳ độ tuổi nào làm việc thường xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước.

-  Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa. 

- Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, khi có thai đến tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 

- Nơi có sử dụng lao động nữ, phải có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh nữ. 


5.2. Lao động là người tàn tật


Nhà nước quy định về ATVSLĐ phù hợp với trạng thái sức khỏe của người lao động tàn tật tại Điều 125, 126 và 127 của Bộ Luật lao động, cụ thể: 

- Nhà nước bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu nhận, tạo việc làm cho người tàn tật.


- Những cơ sở dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những qui định về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của lao động là người tàn tật. 


- Thời giờ làm việc của người tàn tật không được quá 7h/1ngày hoặc 42 giờ/1tuần.


- Cấm sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc ban đêm.


- Người sử dụng lao động không được sử dụng người tàn tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành.

5.3.   Lao động chưa thành niên


Những quy định cụ thể đối với lao động chưa thành niên tại Chương XI, mục I của Bộ Luật Lao động; Thông tư số 09/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành ngày 13 tháng 4 năm 1995 qui định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên. Nội dung chính của các văn bản


-  NSDLD chỉ được sử dụng lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sự phát triển về thể lực, trí lực và nhân cách của họ.


-  Cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

- Thời giờ làm việc của NLĐ chưa thành niên không quá 7h/1ngày hoặc 42h /1tuần.


-  Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động chưa thành niên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm một số nghề và công việc theo pháp luật qui định.


III. KHAI BÁO, ĐIỂU TRA, THỐNG KÊ, BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG


1. Khái quát về tai nạn lao động


Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Tai nạn lao động xảy ra do hậu quả của sự tác động của các yếu tố nguy hiểm có hại, làm chết người hoặc làm tổn thương hoặc phá huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể. Khi người lao động bị nhiễm độc đột ngột với sự xâm nhập vào cơ thể một lượng lớn chất độc, có thể gây chết người ngay tức khắc hoặc huỷ hoại chức năng nào đó của cơ thể thì gọi là nhiễm độc cấp tính và cũng được coi là tai nạn lao động.


Theo tình trạng chấn thương, tai nạn lao động được phân ra: tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động nhẹ. Viên phân loại tai nạn lao động nặng, nhẹ là căn cứ tình trạng thương tích ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 8/3/2005 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.


Để đánh giá tình hình tai nạn lao động, người ta sử dụng hệ số "tần suất tai nạn lao động K" tính trên 1000 lao động.
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Trong đó:


n: Số người bị tai nạn lao động;


N: Tổng số người lao động;


K: Được tính cho đơn vị, địa phương hay cho một ngành hoặc chung cho cả nước, nếu n và N được tính trong đơn vị, địa phương, ngành hoặc trên phạm vi cả nước.


K: là hệ số tần suất tai nạn lao động chết người, nếu n là số người bị chết do tai nạn lao động.


Thông qua phân tích hệ số K mà các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này có thể đánh giá được tình hình tai nạn lao động ở một doanh nghiệp, một ngành hoặc một quốc gia, cao hay thấp, tăng hay giảm. Hiện nay có một số nước trên thế giới đang đề ra chiến dịch "K = 0", nghĩa là phấn đấu tiến đến không để xảy ra tai nạn lao động.


2. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động


Để nghiên cứu phân tích, tìm ra nguyên nhân của các tai nạn lao động, diễn biến của tình hình tai nạn lao động trong các địa phương, các ngành theo từng thời gian, trên cơ sở đó để đề ra các biện pháp đề phòng tai nạn lao động tái diễn và chiến lược phòng ngừa tai nạn lao động ở một số ngành hoặc trên phạm vi cả nước thì tất cả các vụ tai nạn lao động xảy ra đều phải được khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo chính xác kịp thời.


2.1. Nguyên tắc khai báo, thống kê, báo cáo TNLĐ

Theo quy định hiện hành, tất cả các tai nạn lao động hoặc tai nạn được coi là tai nạn lao động xảy ra trong thời gian làm việc chuẩn bị hoặc thu dọn kết thúc sau làm việc, trong khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc và trở về, trong khi thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết theo Bộ luật Lao động và nội quy của các cơ sở doanh nghiệp đều đều phải được điều tra, thống kê. Riêng các vụ tai nạn mà người lao động nghỉ làm việc từ 1 ngày trở lên thì phải thống kê và  báo cáo định kỳ (Báo cáo định kỳ là 6 tháng và 12 tháng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở có trụ sở chính, thời gian gửi báo cáo 10/7 đối với báo cáo 06 tháng và 15/1 đối với báo cáo cả năm). 

Tai nạn lao động nặng và chết người phải được khai báo nhanh nhất (điện thoại, fax...) với thanh tra nhà nước về lao động, Liên đoàn lao động, cơ quan công an gần nhất để tiến hành điều tra theo quy định

Các vụ tai nạn lao động thuộc lực lượng vũ trang và các lĩnh vực phóng xạ, dầu khí ngoài việc báo với cơ quan lao động địa phương còn phải báo với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động (Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có quy định riêng). 

Trường hợp người của cơ sở A (hoặc nhân dân) bị tai nạn tại cơ sở B thì cơ sở B phải thực hiện việc khai báo như trường hợp người của cơ sở B bị tai nạn lao động, đồng thời thông báo cho cơ sở A (hoặc thân nhân) biết, cơ sở A phải phố hợp với cơ sở B trong việc giải quyết hậu quả trên cơ sở kết quả điều tra.


2.2. Trách nhiệm của cơ sở xảy ra tai nạn lao động 

- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị nạn theo quy định hiện hành;   

- Giữ nguyên hiện trường những vụ tai nạn lao động chết người và nặng, cho phép thay đổi hiện trường khi cấp cứu nhưng phải ghi chép thành biên bản những thay đổi, chỉ xóa bỏ hiện trường và chôn cất tử thi khi hoàn thành bước điều tra tại chỗ và được đoàn điều tra cho phép

- Cung cấp tài liệu và vật chứng liên quan đến tai nạn lao động theo yêu cầu của trưởng đoàn điều tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật; tạo điều kiện cho các nhân chứng cung cấp tình hình...

- Chịu các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra. 

Ngoài ra, phải có biện pháp khắc phục hậu quả, ngăn ngừa tai nạn lao động tái diễn; phải thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận của đoàn điều tra.


2.3. Thẩm quyền điều tra tai nạn lao động

- Cơ sở điều tra những vụ tai nạn lao động nhẹ xảy ra tại đơn vị mình hoặc điều tra tai nạn lao động nặng  
-  Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra những vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trên địa bàn địa phương. Riêng đối với các vụ tai nạn lao động nặng, chỉ điều tra khi xét thấy cần thiết.

+ Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương điều tra tai nạn lao động chết người khi xét thấy cần thiết và có sự phối hợp của các cơ quan là thành viên đoàn điều tra cấp địa phương; Điều tra lại những vụ tai nạn lao động mà đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh đã tiến hành điều tra nhưng có khiếu nại hoặc tố cáo.

-  Tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định

2.4. Mục đích điều tra và trình tự tiến hành các bước điều tra

a) Mục đích của điều tra là tìm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động để đề ra biện pháp khắc phục, quy trách nhiệm cá nhân và đề nghị xử lý những người có lỗi

b) Trình tự tiến hành điều tra:

· Phối hợp với cơ quan công an điều tra tại chỗ để lập biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, vật chứng, lấy lời khai.

·  Đề nghị giám định kỹ thuật khi cần thiết 

· Xác định diễn biến vụ tai nạn lao động 

· Lập biên bản điều tra và công bố biên bản trong cuộc họp với các thành phần: 

· Đoàn điều tra tai nạn lao động do trưởng đoàn chủ trì

· Người sử dụng lao động

· Đại diện tổ chức công đoàn cơ sở

· Những người biết sự việc hoặc liên quan đến vụ tai nạn lao động 

· Trường hợp có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm và đủ điều kiện đề nghị khởi tố vụ án có thể mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân, đại diện cơ quan Công an.

· Trường hợp người sử dụng lao động chưa nhất trí với nội dung biên bản điều tra, được ghi ý kiến bảo lưu nhưng vẫn phải ký tên và thực hiện kiến nghị.

· Biên bản điều tra tai nạn lao động do trưởng đoàn và người sử dụng lao động ký.

· Biên bản thông qua biên bản điều tra có đầy đủ chữ ký của những người thông qua cuộc họp.


Tình hình chung hiện nay là việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động thực hiện không tốt, nhiều cơ sở, nhiều địa phương, ngành còn coi nhẹ việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bỏ qua nhiều vụ tai nạn lao động không được điều tra, thậm chí có nơi còn giấu cả những vụ tai nạn lao động chết người.


IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VÀ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ    


1. Mục đích, yêu cầu 

Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về bảo hộ lao động có mục đích truyền tải đến tất cả các đối tượng những thông tin, hiểu biết cần thiết, hướng dẫn cho họ những kỹ năng, nghiệp vụ, những kiến thức về khoa học kỹ thuật, về pháp luật để mọi đối tượng, đều phải biết chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và huấn luyện về công tác bảo hộ lao động, việc áp dụng các phương pháp phương tiện có hiệu quả để tuyên truyền, huấn luyện về bảo hộ lao động, xây dựng một hệ thống chương trình giảng dạy, đề cương bài giảng về bảo hộ lao động phù hợp với từng đối tượng là yêu cầu bức thiết hiện nay.


Huấn luyện ATVSLĐ là hoạt động giảng dạy, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về ATVSLĐ.

Cần đưa môn học bảo hộ lao động vào giảng dạy ở trong nhà trường nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trường đào tạo cán bộ quản lý.


Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền giới thiệu các vấn đề về bảo hộ lao động để góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức về công tác này.


Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về bảo hộ lao động ở cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư và cán bộ trên đại học về bảo hộ lao động trong các trường.


2. Một số hình thức thông tin tuyên truyền chủ yếu


Hình thức thông tin tuyên truyền về bảo hộ lao động cần phải đa dạng và phong phú:


- Các loại sách, báo và các sổ tay an toàn lao động cho từng ngành nghề và từng loại máy, thiết bị.


- Sử dụng các hình thức văn hoá văn nghệ như: Nhạc, thơ, kịch, phim, tranh ảnh, panô áp-phích, phát thanh và truyền hình về bảo hộ lao động.


- Tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu về bảo hộ lao động.


- Tổ chức các hội thảo, toạ đàm, nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động.


- Tổ chức các hội nghị chuyên đề về từng mặt của kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


Tuyên truyền là một nghệ thuật, phải luôn luôn đi sâu nghiên cứu, tìm tòi phát hiện xây dựng cái mới (cả nội dung và hình thức) làm cho mọi người ưa thích và có tính giáo dục cao. Thông tin tuyên truyền phải làm cho người ta ham đọc, ham nghe, ham xem. Như vậy, hình thức và phương pháp phải phong phú, phải linh hoạt và áp dụng đúng lúc, đúng chỗ.


3. Tổ chức huấn luyện về bảo hộ lao động theo quy định của Bộ luật Lao động


Trong phạm vi trách nhiệm của mình, các cấp, các ngành và người sử dụng lao động phải tổ chức triển khai huấn luyện theo nội dung quy định tại Thông tư số 37/TT-BLĐTBXH, ngày 29/2/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;


Trong huấn luyện cần chú ý mấy vấn đề sau đây:


- Phải chuẩn bị nội dung huấn luyện cho sát với từng loại đối tượng. Cán bộ làm việc này phải thông hiểu thực tế ở cơ sở. Phải căn cứ vào quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và tiêu chuẩn vệ sinh lao động của ngành hoặc của Nhà nước ban hành mà soạn ra nội dung huấn luyện phù hợp, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, tránh tình trạng làm qua loa cho xong việc;


- Việc huấn luyện phải chú ý từ việc chuẩn bị nội dung, xác định đối tượng huấn luyện, loại, tổ chức lớp và tổ chức việc kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ, cần chú ý rút kinh nghiệm để nâng cao dần chất lượng công tác huấn luyện ngày một tốt hơn;


- Tài liệu huấn luyện và bài kiểm tra sát hạch của mỗi cá nhân đều phải lưu hồ sơ theo quy định;


- Ngoài việc huấn luyện, sát hạch theo chế độ quy định, cơ sở phải cùng với công đoàn tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục rộng rãi thích hợp như tổ chức triển lãm, tranh vẽ, chiếu phim, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu công tác bảo hộ lao động, làm ca dao, văn nghệ, thông tin, nêu các gương tốt, việc tốt và đấu tranh phê phán những việc sai trái ở ngay doanh nghiệp;


 Ở mỗi doanh nghiệp cần đầu tư công sức vào công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác ATVSLĐ. Yêu cầu công tác này đối với doanh nghiệp, cơ sở là càng làm được sâu rộng thì càng tốt. Phải gây thành phong trào quần chúng tự giác chấp hành các quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những vi phạm gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG


1. Khái quát bệnh nghề nghiệp


Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động tới người lao động. Bệnh xảy ra từ từ hoặc cấp tính. Một số bệnh nghề nghiệp không thể chữa khỏi và để lại di chứng. Bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được.


Từ khi tham gia lao động, con người cũng bắt đầu phải chịu ảnh hưởng tác hại của nghề nghiệp và do đó có thể bị bệnh nghề nghiệp.

Các nhà khoa học đều cho rằng người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hưởng các chế độ bù đắp về vật chất, để có thể bù lại phần nào sự thiệt hại của họ về thu nhập từ tiền công lao động do bị bệnh nghề nghiệp đã làm mất đi một phần sức lao động. Phải giúp họ khôi phục sức khoẻ và phục hồi chức năng y học có thể làm được.


Các quốc gia đều công bố danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và ban hành các chế độ đền bù hoặc bảo hiểm. Tổ chức lao động quốc tế đã xếp bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm gồm hàng trăm bệnh nghề nghiệp khác nhau.


Ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1976, Nhà nước đã công nhận 8 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, năm 1991 bổ sung thêm 8 bệnh nghề nghiệp, năm 1997 thêm 5 bệnh, 2006 thêm 4 bệnh, năm 2011 là 03 bệnh. Cho đến nay đã có 28 BNN được bảo hiểm (phụ lục 6)


2. Thực hiện việc quản lý sức khoẻ người lao động


- Trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đảm bảo môi trường lao động hợp vệ sinh.


- Đảm bảo an toàn về thiết bị máy móc


- Đảm bảo có đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân.


- Đảm bảo bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn sức khoẻ của người lao động và người lao động được huấn luyện về bảo hộ lao động.


- Người lao động phải được khám sức khoẻ khi tuyển dụng và khám sức khoẻ định kỳ.


- Người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật khi tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm độc hại.


- Người lao động được cấp cứu và điều trị kịp thời khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


- Người lao động phải được xếp công việc phù hợp sau khi đã được điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng do bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


- Quản lý vệ sinh lao động:


+ Người sử dụng lao động phải hiểu biết về vệ sinh lao động, phải tổ chức cho người lao động học tập về vệ sinh lao động.


+ Các đơn vị sử dụng lao động phải tổ chức đo đạc các yếu tố vệ sinh lao động ít nhất một lần mỗi năm. Khi các yếu tố vượt tiêu chuẩn cho phép phải có biện pháp khắc phục. Số liệu đo đạc phải được lưu giữ ít nhất 10 năm.


- Những biện pháp để đảm bảo vệ sinh lao động:


+ Khi xây dựng và cải tạo cơ sở công trình sản xuất phải có luận chứng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.


+ Phải có các giải pháp xử lý phòng ngừa.


+ Các máy móc, thiết bị hoá chất phải được thanh tra y tế xét duyệt.


- Quản lý sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp:


+ Về cấp cứu tai nạn lao động:


• Người sử dụng lao động phải có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, dụng cụ thuốc men để cấp cứu kịp thời khi người lao động bị tai nạn lao động.

Phải tổ chức lực lượng cấp cứu

Phải lưu trữ hồ sơ cấp cứu


• Người lao động phải được giám định về sức khoẻ và khả năng lao động.


+ Về quản lý sức khoẻ:


Người lao động phải được khám sức khoẻ khi tuyển dụng và được bố trí công việc phù hợp. Hàng năm người lao động phải được khám sức khoẻ định kỳ. Với công việc nặng nhọc, độc hại được khám định kỳ 6 tháng một lần.


Những người có sức khoẻ loại IV và loại V phải được khám điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng và bố trí công việc làm phù hợp.


+ Quản lý bệnh nghề nghiệp:


Người lao động làm việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp.


Người bị bệnh nghề nghiệp phải được giám định sức khoẻ, giám định bệnh nghề nghiệp và phải được xếp làm công việc phù hợp.


Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị và điều dưỡng, kiểm tra sức khoẻ 6 tháng một lần. Hồ sơ phải được bảo quản lưu giữ suốt đời.


Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và phải thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về các yếu tố độc hại và khám sức khoẻ định kỳ, về khám bệnh nghề nghiệp, về chế độ huấn luyện vệ sinh lao động và việc thực hiện các biện pháp bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh lao động.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ ATVSLĐ
Nhà nước luôn luôn khuyến khích các doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ bằng các hình thức khen thưởng. Công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động. Công tác thi đua khen thưởng về ATVSLĐ được hướng dẫn chung với các công tác khác trong lĩnh vực lao động tại Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXHH ngày 28/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Các danh hiệu thi đua bao gồm:

- Đối với cá nhân:Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở;Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Danh hiệu thi đua đối với tập thể:tập thể lao động tiên tiến;tập thể lao động xuất sắc; cờ thi đua của Bộ; cờ thi đua của Chính phủ.

Các hình thức khen thưởng gồm:  


- Các hình thức khen thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình cấp trên quyết định: Một số loại huân, huy chương, danh hiệu, giải thưởng; bằng khen Thủ tướng Chính phủ  


- Các hình thức khen thưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”; 


- Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Muốn đạt được các danh hiệu và được khen thưởng theo các hình thức trên, các tập thể cũng như cá nhân luôn luôn đảm bảo hoàn thành tốt công tác ATVSLĐ:

- Hàng năm có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất;

- Có quy trình quy định rõ chế độ trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn vệ sinh viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

     - Có nội quy, quy trình, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

     - Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể:

     + Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả những trang bị đó;

     + Huấn luyện  an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

     + Đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

     + Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

     + Thực hiện tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

    +  Thực hiện chế độ báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

     - Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người, không xảy ra cháy nổ;

Tuy nhiên song song với nó là hệ thống các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ qua việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở lao động. 

Ngày 06/05/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (gọi tắt là xử phạt vi phạm). 


Theo tinh thần của Nghị định nói trên, việc xử phạt vi phạm có các điểm chủ yếu sau:


- Đối tượng và phạm vi áp dụng là những tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm, cũng như những cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính pháp luật lao động trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam..


- Nguyên tắc xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật lao động.


Việc xử phạt vi phạm phải do người có thẩm quyền là Chủ tịch UBND cấp huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra Nhà nước về lao động và những người có thẩm quyền thanh tra về ATVSLĐ trong một số ngành đặc thù được quy định.


Việc phân định thẩm quyền nêu rõ nếu có nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý thì cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện việc xử lý theo quy định của Nghị định này. Đồng thời cũng quy định thẩm quyền xử lý trong các trường hợp có nhiều hành vi vi phạm; khi có trường hợp vượt thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan v.v...


Nguyên tắc xử phạt là một hành vi vi phạm xử phạt một lần; vi phạm nhiều hành vi thì xử phạt từng hành vi; nhiều người cùng vi phạm một hành vi thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả v.v...

- Các quy định về hình thức xử phạt và khắc phục hậu quả

- Các hình thức xử phạt hành chính (cảnh cáo, phạt tiền).


- Hình thức xử phạt bổ sung.


- Các biện pháp khắc phục hậu quả.


- Thời hiệu xử lý vi phạm.


- Phần quan trọng trong Nghị định là vấn đề xử lý hành vi vi phạm những quy định về ATVSLĐ. 


Theo các quy định này thì có những hình thức xử phạt cho các trường hợp khác nhau như vi phạm những quy định về trang thiết bị ATVSLĐ, vi phạm quy định về tiêu chuẩn ATVSLĐ, vi phạm các quy định về TNLĐ, BNN. Hình thức xử phạt là cảnh cáo và phạt tiền.


Các mức xử phạt tiền có thể dao động từ 200.000đ cho đến 30.000.000đ tuỳ lỗi nặng, nhẹ và loại hình vi phạm.


- Về thẩm quyền xử phạt cũng chỉ rõ thuộc về UBND các cấp, Thanh tra Nhà nước về lao động và thanh tra chuyên ngành với các hình thức và mức độ xử phạt khác nhau.

.

CHƯƠNG III

CÁC KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ QUẬN HUYỆN, XÃ PHƯỜNG



I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẬN HUYỆN, XÃ PHƯỜNG


Căn cứ vào thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ LĐTBXH và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội, cán bộ quận huyện, xã phường có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:


1. Cán bộ quận huyện:  


 - Chức năng: 


+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ATVSLĐ; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định pháp luật


+ Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở LĐTBXH


- Nhiệm vụ và quyền hạn:


+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực ATVSLĐ trên địa bàn huyện. 


+ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động.


+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực ATVSLĐ.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



2. Cán bộ cấp xã:


Nhiệm vụ và quyền hạn:


- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác về ATVSLĐ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực ATVSLĐ.


- Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về ATVSLĐ  trên địa bàn cấp xã theo quy định pháp luật.

 Trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 cũng nêu rõ chức năng nhiệm vụ của UBND các cấp:
 
Uỷ ban nhân dân tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cẩp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

+ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, Uỷ ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân địa phương.


II. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ATVSLĐ


1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện

1.1. Khái niệm 
 
- Hội nghị: là cuộc họp có tổ chức để bàn bạc một công việc.


 Ví dụ:  Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 của Bộ, Công đoàn…

- Hội thảo: là họp để trao đổi rộng rãi về một vấn đề nào đó còn chưa rõ.


Ví dụ: Hội nghị về vấn đề “ lao động trẻ em ( dưới 15 tuổi) hiện nay như thế nào? 

- Huấn luyện: là giảng dạy và hướng dẫn kỹ năng chuyên môn nhất định.

- Kỹ năng: là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tế.

 
Ví dụ: Rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ…


2.2. Các bước triển khai:


BƯỚC 1. Lập kế hoạch
 
1. Xác định mục tiêu của Hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn sẽ đạt được cái gì? Đối tượng là ai? Kinh phí bao nhiêu?

 2. Các vấn đề có liên quan đến Hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn cần được thể hiện trong chương trình này?


 3. Lập chương trình, nội dung cuộc Hội nghị, hội thảo và tập huấn 


4. Phải lựa chọn phương pháp điều hành/ thảo luận, giảng dạy;


5. Phân công, bố trí người điều hành cho Hội thảo, hội nghị cho phù hợp với năng lực của họ;


Chú ý: Trong quá trình lập kế hoạch chọn phương pháp giảng dạy/điều hành hội thảo hoặc thảo luận cho phù hợp

 Ví dụ: giảng có ghi chép trên bảng hay giảng bằng powerpoint ( có sự trợ giúp của các thiết bị: đèn chiếu, máy tính xách tay, phông chiếu…);vừa giảng vừa đối thoại ( lấy học viên làm chính);

- Lựa chọn giảng viên/người thuyết trình phải phù hợp với chuyên đề;

- Phân công, bố trí giảng viên/người điều hành; 


BƯỚC THỨ HAI: chuẩn bị cho hoạt động tập huấn/hội nghi, hội thảo.

Xây dựng nội dung:


- Tuỳ theo từng chuyên đề để xây dựng nội dung cho phù hợp;

- Lựa chọn giảng viên theo chuyên đề và đặt viết bài giảng;

- Chuẩn bị giấy mời học viên/ người tham gia hôị nghị, hội thảo;


- Liên hệ địa điểm để tổ chức khoá tập huấn/hội nghi, hội thảo;

- Lập dự toán kinh phí, trình lãnh đạo duyệt;

- In tài liệu. 

BƯỚC THỨ BA: Thực hiện tập huấn/hội nghị, hội thảo 

- Tuỳ theo từng nội dung bài giảng/chương trình để bố trí giáo viên/ người tham gia thảo luận cho phù hợp;

- Bố trí giờ giải lao cho hợp lý (một buổi học nên cho 1-2 lần nghỉ ngắn, mỗi lần 10-15 phút ).


Trong thời gian giảng /tổ chức thảo luận, có thể chia thành các nhóm nhỏ để cùng trao đổi một vấn đề nào đó do Giảng viên đưa ra;


BƯỚC THỨ TƯ: Báo cáo kết quả sau tập huấn/hội nghị, hội thảo 

    
+ Nhận xét khoá tập huấn/ tổng kết hội nghị, hội thảo 


+ Cần nêu và phân tích được:


- Mức độ tiếp thu của học viên;


- Đánh giá kỹ năng truyền đạt giảng viên;


- Sự tham gia của học viên: tích cực hay không tích cực?

- Khó khăn, tồn tại.
2. Công tác kiểm tra ATVSLĐ

Nhằm đảm bảo pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động được thực thi… Bảo vệ quyền được làm việc trong điều khiện an toàn - vệ sinh của người lao động. Nhà nước đã qui định và thành lập hệ thống thanh tra Nhà nước về lao động để thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về AT-VSLĐ ở cơ sở. Bên cạnh cơ quan thanh tra, có các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng kiểm tra về công tác ATVSLĐ từ Bộ LĐTBXH (Cục An toàn lao động), Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) đến Sở LĐTBXH, Sở Y tế các địa phương. Tùy theo sự phân công và ủy quyền của từng địa phương mà các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận huyện và UBND các xã được tham gia kiểm tra, giám sát các nội dung khác nhau của công tác ATVSLĐ. Việc tổ chức kiểm tra thường tiến hành theo các bước sau 

2.1 Xác định nội dung kiểm tra: 

Tương tự như kiểm tra của cấp trên cơ sở đối với cơ sở, tùy theo nhiệm vụ được phân công, đối tượng được kiểm tra mà xây dựng nội dung kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước điạ phương, chủ yếu dựa trên các nội dung sau:       


a) Việc thực hiện các chế độ bảo hộ lao động​: khám sức khoẻ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi d​ưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động...;


b) Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị;


c) Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành;


d) Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà x​ưởng, kho tàng và nơi làm việc nh​ư: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát n​ước...;


đ) Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện sơ/cấp cứu y tế;


e) Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch ATVSLĐ;


g) Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;


h) Việc quản lý, thiết bị, vật t​ư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại;


i) Kiến thức ATVSLĐ, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người lao động;


k) Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người lao động;


l) Hoạt động tự kiểm tra của doanh nghiệp, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về ATVSLĐ của người lao động;


m) Trách nhiệm quản lý ATVSLĐ  và phong trào quần chúng về ẢTVSLĐ;



n) Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, cơ sở và địa phương .


2.2. Hình thức kiểm tra

Để việc kiểm tra có hiệu quả, tùy từng thời điểm tùy theo nội dung nhiệm vụ được giao để  quyết định hình thức kiểm tra thích hợp như:


- Kiểm tra tổng thể các nội dung về ATVSLĐ có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra; Kiểm tra chuyên đề từng nội dung, nhằm phát hiện kỹ các nguy cơ và đề ra biện pháp khắc phục cơ bản, như an toàn điện, công tác phòng cháy chữa cháy,…;


- Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn bảo đảm các biện pháp an toàn đã được thiết lập lại đầy đủ trước khi máy, thiết bị hoạt động trở lại; kiểm tra trước các đợt sản xuất thường xảy ra tai nạn, sự cố;   


- Kiểm tra định kỳ để xem xét nhắc nhở hoặc chấm điểm , xét duyệt thi đua; k iểm tra đột xuất để đánh giá mức độ tuân thủ các nội qui, biện pháp an toàn của cấp dưới của người lao động;


(Tham khảo các nội dung tại Phụ lục 5) 

2.3. Tổ chức kiểm tra 


a) Thành lập đoàn kiểm tra: xác định thành phần đoàn kiểm tra phù hợp với nội dung kiểm tra. Những ngư​ời tham gia kiểm tra nên là những ng​ười có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, đại diện của công đoàn có hiểu biết nhất định về kỹ thuật ATVSLĐ;


b) Họp đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định lịch kiểm tra;


c) Thông báo lịch kiểm tra đến các doanh nghiệp, cơ sở;


d) Tiến hành kiểm tra:


- Đại diện NSDLĐ phải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ với đoàn kiểm tra và đề xuất các kiến nghị, biện pháp khắc phục thiếu sót tồn tại ngoài khả năng tự giải quyết của doanh nghiệp, cơ sở; dẫn đoàn kiểm tra đi xem xét thực tế và trả lời các câu hỏi, cũng như​ tiếp thu các chỉ dẫn của đoàn kiểm tra;


- Mọi vị trí sản xuất, kho tàng đều phải được kiểm tra.


đ) Lập biên bản kiểm tra:


- Đoàn kiểm tra ghi nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra; ghi nhận các vấn đề giải quyết thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra vào biên bản kiểm tra;


- Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện NSDLĐ của doanh nghiệp, cơ sở được kiểm tra phải ký vào biên bản kiểm tra.


e) Xử lý kết quả sau kiểm tra:


- Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan tổ chức đoàn kiểm tra phải nghiên cứu giải quyết các đề xuất, kiến nghị tại biện bản trong thẩm quyền cho phép hoặc gửi báo cáo đến cấp có thẩm quyền để đề nghị xem xét, giải quyết đúng theo quy định của Pháp luật. 


- Đề nghị các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại thuộc phạm vi giải quyết, đồng thời gửi cấp kiêm tra để theo dõi thực hiện;


- Đoàn kiểm tra phải nên có kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với cơ sở lao động, tổng hợp những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mình đối với cấp dưới và giao cho các bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện.


Lưu ý: Khi đi kiểm tra tai cơ sở  phải nhận dạng được các yếu tố có hại từ khâu đầu vào đến quá trình sản xuất phát sinh bằng trực quan: Nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, ngửi thấy, phản ứng của cơ thể và kiểm chứng qua người tiếp xúc..., rồi tổng hợp lại phân tích đánh giá yếu tố có nguy cơ rủi ro về tính chất lý học, tính chất hoá học gây nguy hại, từ đó tư vấn giải pháp can thiệp kịp thời và phù hợp, như sau:


 - Mặt bằng sản xuất, không gian nơi làm việc, khoảng cách từ nguồn phát sinh tới vị trí tiếp xúc

 - Quan sát quy trình công nghệ sản xuất để nhận dạng các yếu tố có nguy cơ

Ví dụ: Nhận dạng các yếu tố có hại trong công nghệ hàn hồ quang.
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	Hơi khí (CO, CO2, SO2, O3, NxOy, AsH3…)

	
	
	
	
	Oxít kim loại (FexOy, MgO, MnO2, ZnO, PbO, CuO, Al2O3, Ni2O7 CrxOy…) 

	
	
	Máy hàn
	
	Bụi Silíc (SiO2)     

	Đầu vào
	
	Que hàn 
	t0= 40000C                      
	Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

	
	
	Sắt thép 
	Phát sinh 
	Nhiệt độ cao

	
	
	Điện
	
	Than lửa bắn ra

	
	
	
	
	Nguy cơ điện giật 

	
	
	
	
	Tư thế làm việc


Trong công nghệ hàn hồ quang ta thấy đầu vào là: máy hàn, que hàn, sắt thép. Khi hoạt động đã phát sinh ra hàng loạt các yếu tố có hại, các yếu tố đó có nguy cơ gây tai nạn thương tích, đơn cử:

∙Hơi khí: ôzôn gây kích thích phổi và hen phế quản; ôxít cacbon gây nhiễm độc cấp và Bệnh nhiễm độc oxyt các bon nghề nghiệp; ôxít nitơ gây ngạt thở cấp, gây hen phế quản...

∙Kim loại: ôxít sắt gây bệnh bụi phổi - sắt; mangan gây nhiễm độc cấp và gây Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp; ôxít kẽm gây bệnh sốt kim loại; niken, crôm gây bệnh da nghề nghiệp và có thể gây ung thư phổi…

∙Bụi silic gây Bệnh bụi phổi - silic nghề nghiệp

∙Yếu tố vật lý: tia bức xạ gây bỏng, đục nhân mắt, viêm giác mạc mắt…; điện và thàn lửa gây điện giật và bỏng da; tư thế làm việc xấu gây rối loạn cơ xương khớp  

- Kiểm tra hệ thống thiết bị kiểm soát môi trường xem có hay không có, và nếu có thì áp dụng biện pháp  nào ? Hiệu lực của nó.

- Kiểm tra việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đối với từng yếu tố tiếp xúc

- Kiểm chứng những người tiếp xúc về tình trạng bệnh lý liên quan đến công việc.

- Kiểm tra hồ sơ quản lý môi trường, hồ sơ quản lý sức khoẻ ốm đau, bệnh tật

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp y tế (khám sức khoẻ, cấp cứu tại chỗ) 
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Hình 2. Kiểm tra, chụp ảnh vị trí làm việc để lập kế hoạch cải thiện


Sau khi kiểm tra phát hiện được các yếu tố có nguy cơ, tổ chức thảo luận để lựa chọn, giải pháp cho phù hợp, có khả thi, kiến nghị với người sử dụng lao động đó là:

- Tổ chức tập huấn về luật pháp lao động, vệ sinh lao động để nâng cao năng lực cho mọi người lao động hiểu biết được luật pháp và tác động của các yếu tố có hại đến sức khoẻ, biện pháp an toàn và kỹ năng kiểm soát.

-  Nâng cấp nhà xưởng, cải thiện cơ sở hạ tầng, các công trình vệ sinh, theo tiêu chuẩn quy định

- Lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát môi trường: thông gió, thu bắt lọc bụi, hơi khí độc, chiếu sáng, chống ồn, rung, chống nóng, chống lạnh, che chắn, cách ly nguồn phát sinh yếu tố có hại để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh…

- Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải: khí thải, nước thải, rác thải trước khi thải ra môi trường

- Cải thiện máy, thiết bị sản xuất, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với nhân trắc và tư thế làm việc của người lao động

- Vệ sinh mặt bằng, vệ sinh nhà ăn, vệ sinh phòng dịch bệnh

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn cho từng yếu tố tiếp xúc và phải phù hợp với nhân trắc người sử dụng (quần áo, găng tay, mũ, giầy, kính, khẩu trang, mặt nạ, bịt tai...)

- Tổ chức lao động hợp lý đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

- Tổ chức ăn bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ

- Biện pháp y tế: Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ , lực lượng cấp cứu tại chỗ.

3. Các biện pháp chủ yếu cải thiện điều kiện lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

3.1. Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại 
3.1.1 Các yêu tố nguy hiểm Là những yếu tố có nguy cơ  gây chấn thương hoặc chết người  đối với người lao động, bao gồm:

- Các bộ phận truyền động, chuyển động: Trục máy, bánh răng, dây đai chuyền và các loại cơ cấu truyền động; sự chuyển động của bản thân máy móc như​: ô tô, máy trục, tàu biển, sà lan, đoàn tàu hỏa, đoàn goòng có nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt; Tai nạn gây ra có thể làm cho người lao động bị chấn thương hoặc chết;

- Nguồn nhiệt: ở các lò nung vật liệu, kim loại nóng chảy, nấu ăn... tạo nguy cơ bỏng, nguy cơ cháy nổ;

- Nguồn điện: Theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện tạo nguy cơ điện giật, điện phóng, điện từ trường, cháy do chập điện..; làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch.

- Vật rơi, đổ, sập: Thường là hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lò, vật rơi từ trên cao trong xây dựng; đá rơi, đá lăn trong khai thác đá, trong đào đường hầm; đổ tường, đổ cột điện, đổ công trình trong xây lắp; cây đổ; đổ hàng hoá trong sắp xếp kho tàng....

- Vật văng bắn: Thường gặp là phoi của các máy gia công như: máy mài, máy tiện, đục kim loại; gỗ đánh lại ở các máy gia công gỗ; đá văng trong nổ mìn....

- Nổ vật lý: Trong thực tế sản xuất có thể nổ khi áp suất của môi chất trong các thiết bị chịu áp lực, các bình chứa khí nén, khí thiên nhiên hoá lỏng vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc do thiết bị bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn do sử dụng lâu. Khi thiết bị nổ sẽ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và gây tai nạn cho mọi người xung quanh.

- Nổ hóa học: Là sự biến đổi về mặt hóa học của các chất diễn ra trong một thời gian rất ngắn, với một tốc độ rất lớn tạo ra lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ rất cao và áp lực lớn phá hủy hoại các công trình, gây tai nạn cho người trong phạm vi vùng nổ.

 Các chất có thể gây nổ hóa học bao gồm các khí cháy và bụi khi chúng hỗn hợp với không khí đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm theo có mồi lửa thì sẽ gây nổ. Mỗi loại khí cháy nổ có thể nổ được khi hỗn hợp với không khí đạt được một tỷ lệ nhất định. Khoảng giới hạn nổ của khí cháy với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về giới hạn nổ hóa học càng tăng.

Nổ vật liệu nổ (nổ chất nổ): Sinh công rất lớn, đồng thời gây ra sóng xung kích trong không khí và gây chấn động trên bề mặt đất trong phạm vi bán kính nhất định.

 Nổ của kim loại nóng chảy: Khi rót kim loại lỏng vào khuôn bị ướt, khi thải xỉ....

3.1.2.  Yếu tố có hại đối với sức khỏe trong lao động

Là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp. Ðó là vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, các chất, hơi, khí độc, các sinh vật có hại.

a) Vi khí hậu xấu

Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp của nơi làm việc bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ vận chuyển của không khí. Các yếu tố này phải đảm bảo ở giới hạn nhất định, phù hợp với sinh lý của con người.

- Nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn cho phép làm suy nhược cơ thể, làm tê liệt sự vận động, do đó làm tăng mức độ nguy hiểm khi sử dụng máy móc thiết bị....Nhiệt độ quá cao sẽ gây bệnh thần kinh, tim mạch, bệnh ngoài da, say nóng, say nắng, đục nhãn mắt nghề nghiệp. Nhiệt độ quá thấp sẽ gây ra các bệnh về hô hấp, bệnh thấp khớp, khô niêm mạc, cảm lạnh...

- Ðộ ẩm cao có thể dẫn đến tăng độ dẫn điện của vật cách điện, tăng nguy cơ nổ do bụi khí, cơ thể khó bài tiết qua mồ hôi.

- Các yếu tố tốc độ gió, bức xạ nhiệt nếu cao hoặc thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đều ảnh h​ởng đến sức khoẻ, gây bệnh tật và giảm khả năng lao động của con người.

b) Tiếng ồn 

Tiếng ồn là âm thanh gây khó chịu cho con người, phát sinh do sự chuyển động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy do va chạm. .

Làm việc trong điều kiện có tiếng ồn dễ gây các bệnh nghề nghiệp như  điếc, viêm thần kinh thực vật, rối loạn cảm giác hoặc làm giảm khả năng tập trung trong lao động sản xuất, giảm khả năng nhạy bén. Người mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ. Tiếp xúc với tiếng ồn lâu sẽ bị giảm thính lực, điếc nghề nghiệp hoặc bệnh thần kinh, dễ dẫn đến tai nạn lao động.

c)  Rung 
Rung từng bộ phận có ảnh hưởng  cục bộ xuất hiện ở tay, ngón tay khi làm việc với cưa máy, búa máy, máy đánh bóng. Rung gây ra chứng bợt tay, mất cảm giác, ngoài ra gây thương tổn huyết quản, thần kinh, khớp xương, cơ bắp, xúc giác và lan rộng, thâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn nội tiết. 

Rung toàn thân thường xảy ra đối với những người làm việc trên phương tiện giao thông, máy hơi nước, máy nghiền... Chấn động làm co hệ thống huyết mạch, tăng huyết áp và nhịp đập tim. Tuỳ theo đặc tính chấn động tạo ra thay đổi ở từng vùng, từng bộ phận trên cơ thể người.

d) Bức xạ và phóng xạ

Nguồn bức xạ:

- Mặt trời phát ra bức xạ hồng ngoại, tử ngoại.

- Lò thép hồ quang, hàn cắt kim loại, nắn đúc thép phát ra bức xạ tử ngoại.

Người ta có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ hồng ngoại), đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phóng xạ: 

Là dạng đặc biệt của bức xạ. Tia phóng xạ phát ra do sự biến đổi bên trong hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố và khả năng iôn hoá vật chất. Những nguyên tố đó gọi là nguyên tố phóng xạ.

Các tia phóng xạ gây tác hại đến cơ thể người lao động dưới dạng: gây nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính; rối loạn chức năng của thần kinh trung ương, nơi phóng xạ chiếu vào bị bỏng hoặc rộp đỏ, cơ quan tạo máu bị tổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử vong.

đ) Chiếu sáng không hợp lý (chói quá hoặc tối quá)

Chiếu sáng không đảm bảo làm tăng phế phẩm, giảm năng suất lao động, dễ gây ra tai nạn lao động. Chiếu sáng thích hợp sẽ bảo vệ thị lực, chống mệt mỏi, tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời tăng năng suất lao động.

e)  Bụi

Bụi là tập hợp của nhiều hạt có kích thư​ớc nhỏ bé tồn tại trong không khí; nguy hiểm nhất là bụi có kích thước từ 0,5 - 5 micrômét; khi hít phải loại bụi này sẽ có 70 - 80% l​ợng bụi đi vào phổi và làm tổn th​ơng phổi hoặc gây bệnh bụi phổi.

- Bụi hữu cơ: nguồn gốc từ động vật, thực vật.

- Bụi nhân tạo: nhựa, cao su...

- Bụi kim loại: sắt, đồng ...

- Bụi vô cơ: silic, amiăng ...

Mức độ nguy hiểm, có hại của bụi phụ thuộc vào tính chất lý học, hóa học của bụi. Bụi có thể gây cháy hoặc nổ ở nơi có điều kiện thích hợp; làm giảm khả năng cách điện của bộ phận cách điện, gây chập mạch; Gây mài mòn thiết bị trư​ớc thời hạn; Làm tổn th​ương cơ quan hô hấp xây sát, viêm kinh niên, tuỳ theo loại bụi có thể dẫn đến viêm phổi, ung thư phổi; Gây bệnh ngoài da; Gây tổn thương mắt.

Bệnh bụi phổi phổ biến hiện nay bao gồm: 

+ Bệnh bụi phổi silíc (Silicose) là do bụi silic, hiện nay ở nước ta có tỷ lệ rất cao chiếm khoảng 87% bệnh nghề nghiệp. 

+ Bệnh bụi phổi Amiăng (Asbestose) do bụi Amiăng.

+ Bệnh bụi phổi than (Antracose) do bụi than. 

+ Bệnh bụi phổi sắt (Siderose) do bụi sắt.

 g) Các hóa chất độc

Hóa chất ngày càng được dùng nhiều trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản như: Chì, Asen, Crôm, Benzen, rư​ợu, các khí bụi, các dung dịch axít, bazơ, kiềm, muối, các phế liệu, phế thải khó phân hủy.  Hóa chất độc có thể ở trong trạng thái rắn, lỏng, khí, bụi....tùy theo điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Hóa chất độc có thể gây ảnh hưởng tới người lao động dưới dạng nhiễm độc cấp tính, nhiễm độc mạn tính.

Hoá chất độc thường được phân loại thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Chất gây bỏng kích thích da như​ Axít đặc, Kiềm...

Nhóm 2: Chất kích thích đường hô hấp  như  Clo, amoniắc, SO3,...

Nhóm 3: Chất gây ngạt nh​ư  các oxít  các bon (CO2, CO), mê tan (CH4)...

Nhóm 4: Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương như H2S (mùi trứng thối) , xăng...

Nhóm 5: Chất gây độc cho hệ thống cơ thể như  hyđrôcacbon các loại (gây độc cho nhiều cơ quan), benzen, phênol, chì, asen ....

Khi tiếp xúc với hóa chất độc, người lao động có thể bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa, đường hô hấp hoặc qua da. Trong đó, theo đường hô hấp là nguy hiểm nhất và chiếm tới 95% trường hợp nhiễm độc. Chất độc thâm nhập vào cơ thể và tham gia các quá trình sinh hoá có thể đổi thành chất không độc, nhưng cũng có thể biến thành chất độc hơn. Một số chất độc xâm nhập vào cơ thể và tích tụ lại. Chất độc cũng có thể đư​ợc thải ra khỏi cơ thể qua da, hơi thở, nước tiểu, mồ hôi, qua sữa... tùy theo tính chất của mỗi loại hóa chất.

h)  Các yếu tố vi sinh vật có hại

Một số nghề người lao động phải tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, nấm mốc như các nghề: chăn nuôi, sát sinh, chế biến thực phẩm, người làm vệ sinh đô thị, người làm lâm nghiệp, nông nghiệp, người phục vụ tại các bệnh viện, khu điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng, các nghĩa trang...

i) Các yếu tố về cường độ lao động, tư thế lao động gò bó và đơn điệu trong lao động không phù hợp với hoạt động tâm sinh lý bình thường và nhân trắc của cơ thể người lao động trong lao động 

Do yêu cầu của công nghệ và tổ chức lao động mà người lao động có thể phải lao động ở cường độ lao động quá mức theo ca, kíp, tư thế làm việc gò bó trong thời gian dài, ngửa người, vẹo người, treo người trên cao, mang vác nặng, động tác lao động đơn điệu, buồn tẻ hoặc với phải tập trung chú ý cao gây căng thẳng về thần kinh tâm lý.

Ðiều kiện lao động trên gây nên những hạn chế cho hoạt động bình thường, gây trì trệ phát triển, gây hiện tượng tâm lý mệt mỏi, chán nản dẫn tới những biến đổi ức chế thần kinh, gây bệnh tâm lý mệt mỏi, uể oải, suy nhược thần kinh, đau mỏi cơ xương, có khi dẫn đến tai nạn lao động.

3.2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn 

Để bảo vệ người lao động khỏi bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong lao động, với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, nhiều phương tiện kỹ thuật, biện pháp thích hợp đã được nghiên cứu áp dụng.


Sau đây là một số biện pháp, phương tiện phổ biến nhất:


3.2.1. Thiết bị che chắn


* Mục đích che chắn:


- Cách ly vùng nguy hiểm và người lao động;


- Ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã hoặc vật rơi, văng bắn vào người lao động.


Tuỳ thuộc vào yêu cầu che chắn mà cấu tạo của thiết bị che chắn đơn giản hay phức tạp và được chế tạo bởi các loại vật liệu khác nhau.


* Phân loại thiết bị che chắn:


- Che chắn tạm thời hay di chuyển được như che chắn ở sàn thao tác trong xây dựng;


- Che chắn lâu dài hầu như không di chuyển như bao che của các bộ phận chuyển động;


* Một số yêu cầu đối với các thiết bị che chắn:


- Ngăn ngừa được tác dụng xấu do bộ phận của thiết bị sản xuất ra.


- Không gây trở ngại cho thao tác của người lao động.


- Không ảnh hưởng đến năng suất lao động, công suất của thiết bị.


- Dễ dàng tháo, lắp, sửa chữa khi cần thiết.


3.2.2. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa


* Thiết bị bảo hiểm nhằm mục đích:


- Ngăn chặn tác động xấu do sự cố của quá trình sản xuất gây ra; ngăn chặn, hạn chế sự cố sản xuất.


Sự cố gây ra có thể do: quá tải, bộ phận chuyển động đã chuyển động quá vị trí giới hạn, nhiệt độ cao hoặc thấp quá, cường độ dòng điện cao quá...


Khi đó thiết bị bảo hiểm tự động dừng hoạt động của máy, thiết bị hoặc bộ phận của máy.


* Đặc điểm của thiết bị bảo hiểm là quá trình tự động loại trừ nguy cơ sự cố hoặc tai nạn một khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn quy định.


* Phân loại thiết bị bảo hiểm theo khả năng phục hồi lại sự làm việc của thiết bị.


- Hệ thống có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc khi đối tượng phòng ngừa đã trở lại dưới giới hạn quy định như: van an toàn kiểu tải trọng, rơle nhiệt...


- Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng tay như: trục vít rơi trên máy tiện...


- Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới như: cầu chì, chốt cắm...


* Thiết bị bảo hiểm có cấu tạo, công dụng rất khác nhau tuỳ thuộc vào đối tượng phòng ngừa và quá trình công nghệ: Để bảo vệ thiết bị điện khi cường độ dòng điện vượt quá giới hạn cho phép có thể dùng cầu chì, rơle nhiệt, cơ cấu ngắt tự động... để bảo hiểm cho thiết bị chịu áp lực do áp suất vượt quá giới hạn cho phép, có thể dùng van bảo hiểm kiểu tải trọng, kiểu lò xo, các loại màng an toàn...


* Thiết bị bảo hiểm chỉ bảo đảm làm việc tốt khi đã tính toán chính xác ở khâu thiết kế, chế tạo đúng thiết kế và nhất là khi sử dụng phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn.


3.2.3. Tín hiệu, báo hiệu


Hệ thống tín hiệu, báo hiệu nhằm mục đích:


- Nhắc nhở cho người lao động kịp thời tránh không bị tác động xấu của sản xuất: Biển báo, đèn báo, cờ hiệu, còi báo động...


- Hướng dẫn thao tác: Bảng điều khiển hệ thống tín hiệu bằng tay điều khiển cần trục, lùi xe ôtô...


- Nhận biết quy định về kỹ thuật và kỹ thuật an toàn qua dấu hiệu quy ước về màu sắc, hình vẽ: sơn để đoán nhận các chai khí, biển báo để chỉ đường...
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Hình 3a. Một số tín hiệu báo hiệu
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Hình 3a. Một số tín hiệu báo hiệu (tiếp theo)
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Hình 3b. Bảng tín hiệu tay cho người 
điều khiển máy nâng


Báo hiệu, tín hiệu có thể dùng:


- Ánh sáng, màu sắc: thường dùng ba màu: màu đỏ, màu vàng, màu xanh.


- Âm thanh: thường dùng còi, chuông, kẻng...


- Màu sơn, hình vẽ, bảng chữ.


- Đồng hồ, dụng cụ đo lường: để đo cường độ, điện áp dòng điện, đo áp suất, khí độc, ánh sáng, nhiệt độ, đo bức xạ,...


Một số yêu cầu đối với tín hiệu, báo hiệu:


- Dễ nhận biết.


- Khả năng nhầm lẫn thấp, độ chính xác cao


- Dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, cơ sở khoa học kỹ thuật và yêu cầu của tiêu chuẩn hoá.


3.2.4. Khoảng cách an toàn


* Khoảng cách an toàn là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất. Như khoảng cách cho phép giữa đường dây điện trần tới người, khoảng cách an toàn khi nổ mìn...


* Tuỳ thuộc vào quá trình công nghệ, đặc điểm của từng loại thiết bị... mà quy định các khoảng cách an toàn khác nhau.


* Việc xác định khoảng cách an toàn rất cần chính xác, đòi hỏi phải tính toán cụ thể. Dưới đây là một số dạng khoảng cách an toàn:


- Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện vận chuyển với nhau hoặc với người lao động như: khoảng cách các đường ôtô với bức tường, khoảng cách đường tàu hoả, ô tô tới thành cầu, khoảng cách từ các mép goòng tới các đường lò...


- Khoảng cách an toàn về vệ sinh lao động: Tuỳ theo cơ sở sản xuất mà phải đảm bảo một khoảng cách an toàn giữa cơ sở đó và khu dân cư xung quanh.


* Khoảng cách an toàn trong một số ngành nghề riêng biệt như:


- Lâm nghiệp: khoảng cách trong chặt hạ cây, kéo gỗ...;


- Xây dựng: khoảng cách trong đào đất, khai thác đá...


- Cơ khí: khoảng cách giữa các máy, giữa các bộ phận nhô ra của máy, giữa các bộ phận chuyển động của máy với các phần cố định của máy, của nhà xưởng, công trình...


- Điện: chiều cao của dây điện tới mặt đất, mặt sàn ứng với các cấp điện áp, khoảng cách của chúng tới các công trình...


* Khoảng cách an toàn về cháy nổ. Đối với quá trình cháy nổ, khoảng cách an toàn còn có thể phân ra:


- Khoảng cách an toàn bảo đảm không gây cháy hoặc nổ như: khoảng cách an toàn về truyền nổ...


- Khoảng cách an toàn bảo đảm quá trình cháy nổ không gây tác hại của sóng va đạp của không khí, chấn động, đá văng...


* Khoảng cách an toàn về phóng xạ: Với các hạt khác nhau, đường đi trong không khí của chúng cũng khác nhau. Tia ( đo được 10 ( 20 cm, tia ( đi được 10 m.


Cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống khác, việc cách ly người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đã loại trừ được rất nhiều tác hại của phóng xạ với người.


3.2.5. Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa


* Cơ cấu điều khiển:


Có thể là các nút mở máy, đóng máy, hệ thống tay gạt, vôlăng điều khiển... để điều khiển theo ý muốn người lao động và không nằm gần vùng nguy hiểm, dễ phân biệt, phù hợp với người lao động... tạo điều kiện thao tác thuận lợi, điều khiển chính xác nên tránh được tai nạn lao động.


* Phanh hãm và các loại khoá liên động:


Phanh hãm nhằm chủ động điều khiển vận tốc chuyển động của phương tiện, bộ phận theo ý muốn của người lao động.


Có loại phanh cơ, phanh điện, phanh từ...


Tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà tác động của phanh hãm có thể là tức thời hay từ từ.


Ngoài hệ thống phanh hãm chính thường kèm theo hệ thống phanh hãm dự phòng.


* Khoá liên động là loại cơ cấu nhằm tự động loại trừ khả năng gây ra tai nạn lao động một khi người lao động vi phạm quy trình trong vận hành, thao tác như: đóng bộ phận bao che rồi mới được mở máy...


Khoá liên động có thể dưới các hình thức liên động khác nhau: cơ khí, khí nén, thuỷ lực, điện, tế bào quang điện...


* Điều khiển từ xa:


Tác dụng đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhọc như điều khiển đóng mở hoặc điều chỉnh các van trong công nghiệp hoá chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm ở nhà máy điện, trong tiếp xúc với phóng xạ... Ngoài các đồng hồ đo để chỉ rõ các thông số kỹ thuật cần thiết cho quá trình điều khiển sản xuất, trong điều kiện từ xa đã dùng các thiết bị truyền hình.


Để tiến tới quá trình điều khiển từ xa, các quá trình quá độ là cơ khí hoá và tự động hoá.


- Cơ khí hoá ngoài mục đích tạo ra năng suất lao động cao hơn lao động thủ công, còn đưa người lao động khỏi những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Cơ khí hoá có thể đối với toàn bộ hoặc từng phần của quá trình công nghệ sản xuất.


- Tự động hoá là biện pháp hiện đại nhất tạo ra năng suất lao động cao cũng như đảm bảo an toàn lao động. Với thiết bị tự động, người lao động chỉ cần bấm nút và theo dõi sự làm việc của quá trình công nghệ trên các loại đồng hồ đo.


Một quá trình tự động hoá về mặt kỹ thuật an toàn phải đảm bảo những yêu cầu sau:


- Các bộ phận truyền động đều phải được bao che thích hợp.


- Đầy đủ thiết bị bảo hiểm, khoá liên động.


- Đầy đủ hệ thống tín hiện, báo hiệu đối với tất cả các trường hợp sự cố.


- Có thể điều khiển riêng từng máy, từng bộ phận, có thể dừng máy theo yêu cầu. 


- Có các cơ cấu tự động kiểm tra.


- Không phải sửa chữa, bảo dưỡng khi máy đang chạy.


- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn có liên quan như về điện, thiết bị chịu áp lực, nối đất an toàn các thiết bị điện.


- Bảo đảm thao tác chính xác, liên tục.


3.2.6. Thiết bị an toàn riêng biệt cho một số loại thiết bị, công việc


Đối với một số loại thiết bị, công việc của người lao động mà những biện pháp, dụng cụ thiết bị an toàn chung không thích hợp, cần thiết phải có thiết bị, dụng cụ an toàn riêng biệt như: dụng cụ cầm tay trong công nghiệp phóng xạ, công nghiệp hoá chất (cặp bẩy các bình có hình dáng đặc biệt, kích thước nhỏ...) dụng cụ này phải đảm bảo thao tác chính xác, đồng thời người lao động không bị các tác động xấu.


Việc nối đất an toàn cho các thiết bị điện khi bình thường thì được cách điện nhưng có khả năng mang điện khi sự cố như vỏ của máy điện, vỏ động cơ, vỏ cáp điện... Việc tự ngắt điện bảo vệ khi có điện..., các rơle điện là những thiết bị riêng biệt bảo đảm an toàn cho người lao động.


Dây đai an toàn cho những người làm việc trên cao; sàn thao tác và thảm cách điện, sào công tác cho công nhân vận hành điện; phao bơi cho người làm việc trên sông nước...


Tuy là thiết bị an toàn riêng biệt cho từng loại thiết bị sản xuất hoặc công việc của người lao động nhưng chúng cũng có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi phải tính toán chế tạo chính xác.


3.2.7. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân


Ngoài các loại thiết bị và biện pháp bảo vệ: bao che, bảo hiểm, báo hiệu tín hiệu, khoảng cách an toàn, có cấu điều khiển, phanh hãm, tự động hoá, các thiết bị an toàn riêng biệt... nhằm ngăn ngừa chống ảnh hưởng xấu của các yếu tố nguy hiểm do sản xuất gây ra cho người lao động, trong nhiều trường hợp cụ thể cần phải thực hiện một số biện pháp phổ biến nữa là trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho từng người lao động.


Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được chia làm bảy loại theo yêu cầu bảo vệ như: bảo vệ mắt, bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ quan thính giác, bảo vệ tay, bảo vệ chân, bảo vệ thân và đầu người.


Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp kỹ thuật bổ sung, hỗ trợ nhưng có vai trào rất quan trọng (đặc biệt là trong điều kiện thiết bị, công nghệ lạc hậu). Thiếu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không thể tiến hành sản xuất được và có thể xảy ra nguy hiểm đối với người lao động. Ở nước ta trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân còn có ý nghĩa quan trọng ở chỗ: điều kiện thiết bị bảo đảm an toàn đang còn thiếu.

* Trang bị bảo vệ mắt gồm hai loại:


- Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do vật rắn bắn phải, khỏi bị bỏng...


- Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương bởi các tia năng lượng.


Tuỳ theo điều kiện lao động để lựa chọn thiết bị bảo vệ mắt cho thích hợp, bảo đảm tránh được tác động xấu của điều kiện lao động đối với mắt, đồng thời không làm giảm thị lực hoặc gây các bệnh về mắt.


* Trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp:

Mục đích của loại trang bị này là tránh các loại hơi, khí độc, các loại bụi thâm nhập vào cơ quan hô hấp. Loại trang bị này thường là các bình thở, bình tự cứu, mặt nạ, khẩu trang...

Tuỳ theo điều kiện lao động mà người ta lựa chọn các trang bị cho thích hợp.


* Trang bị bảo vệ cơ quan thính giác:


Mục đích của loại trang bị này là nhằm ngăn ngừa tiếng ồn tác động xấu đến cơ quan thính giác của người lao động.


Loại trang bị này thường gồm:


- Nút bịt tai: Đặt ngay trong ống lỗ tai, khi chọn loại nút bịt tai thích hợp tiếng ồn sẽ được ngăn cản khá nhiều.


- Bao úp tai: Che kín cả phần khoanh tai dùng khi tác động của tiếng ồn trên 120 dBA... 


* Trang bị phương tiện bảo vệ đầu:


Tuỳ theo yêu cầu cần bảo vệ là chống chấn thương cơ học, chống cuốn tóc hoặc các tia năng lượng... mà sử dụng các loại mũ khác nhau.


Ngoài yêu cầu bảo vệ được đầu khỏi tác động xấu của điều kiện lao động nói trên, các loại mũ còn phải đạt yêu cầu chung là nhẹ và thông gió tốt trong khoảng không gian giữa mũ và đầu.


* Trang bị phương tiện bảo vệ chân và tay


- Bảo vệ chân thường dùng ủng hoặc giày các loại: chống ẩm ướt, chống ăn mòn của hoá chất, cách điện, trống trơn trượt, chống rung động...


- Bảo vệ tay thường dùng bao tay các loại, yêu cầu bảo vệ tay cũng tương tự như đối với bảo vệ chân.


* Quần áo bảo hộ lao động:


Bảo vệ thân người lao động khỏi tác động của nhiệt, tia năng lượng, hoá chất, kim loại nóng chảy bắn phải và cả trong trường hợp áp suất thấp hoặc cao hơn bình thường.


Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước, việc quản lý cấp phát sử dụng theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi cấp phát và kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn, người lao động phải kiểm tra trước khi sử dụng.
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3.2.8. Phòng cháy, chữa cháy


Ngọn lửa không chỉ hoàn toàn mang lại lợi ích cho con người mà ngược lại nó là kẻ gieo nhiều tai hoạ không lường nếu con người không kiểm soát được nó. Đó là nạn cháy.


Một khi nền kinh tế càng phát triển, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất ngày càng nhiều, thì thiệt hại do mỗi đám cháy gây ra cũng tăng gấp bội.


Phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


*Cháy là phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát sáng.


* Cháy chỉ xảy ra khi đủ ba yếu tố:


+ Chất cháy;


+ Ô xy;


+ Nguồn nhiệt.


* Dẫn đến cháy nổ có nhiều nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và nguyên nhân sâu xa. Ở đây chúng ta nghiên cứu nguyên nhân trực tiếp do con người gây ra để có biện pháp phòng ngừa thích hợp.


- Sau đây là một số nguyên nhân gây cháy nổ phổ biến:


+ Do tác động của ngọn lửa trần, tàn lửa, tia lửa;


+ Do tác dụng của năng lượng điện;


+ Do ma sát va chạm giữa các vật;


+ Do phản ứng hoá học của hoá chất.


- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy:


Để phòng cháy, chữa cháy tốt phải thực hiện nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, giáo dục đến biện pháp kỹ thuật, biện pháp hành chính.


* Có biện pháp thực hiện ngay từ khi thiết kế công trình như lựa chọn vật liệu xây dựng, tường ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống cấp nước chữa cháy, thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động v.v...


* Có biện pháp thực hiện trong quá trình sản xuất, thi công như kiểm tra kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị trước khi vận hành, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.


+ Biện pháp tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện.


Người sử dụng lao động phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giáo dục ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người lao động; tổ chức huấn luyện cho họ cách thức phòng cháy, chữa cháy.


Mỗi cơ quan xí nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải có phương án phòng cháy, chữa cháy tại chỗ phù hợp với đặc điểm của cơ sở và tổ chức luyện tập thường xuyên để khi có cháy là kịp thời xử lý có hiệu quả.


+ Biện pháp kỹ thuật.


Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng những khâu ít nguy hiểm hơn hoặc tiến hành cơ giới hoá, tự động hoá các khâu đó.


Dùng thêm các chất phụ trợ, các chất chống cháy nổ trong môi trường có tạo ra các chất hỗn hợp cháy nổ.


Cách ly các thiết bị hoặc công đoạn có nhiều nguy cơ cháy nổ với khu vực sản xuất bình thường, có nhiều người làm việc.


Hạn chế mọi khả năng phát sinh nguồn nhiệt như thiết kế thêm thiết bị dập tàn lửa cho các xe nâng hàng, ống khói, ống xả của động cơ xe máy.


Hạn chế đến mức thấp nhất số lượng chất cháy (nguyên vật liệu, sản phẩm...) trong nơi sản xuất.


Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị chống cháy lan trong đường ống dẫn xăng dầu khí đốt, chống cháy lan từ nhà nọ sang nhà kia.


Xử lý vật liệu bằng sơn chống cháy hoặc ngâm tẩm bằng hoá chất chống cháy.


Trang bị thêm hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.


+ Biện pháp hành chính - pháp luật


Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước (Luật, Pháp lệnh, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn), người sử dụng lao động phải nghiên cứu đề ra các nội quy, biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị và hướng dẫn người lao động thực hiện.



3.2. Các biện pháp về vệ sinh lao động


Các biện pháp về vệ sinh lao động nhằm cải thiện môi trường làm việc của người lao động:


3.2.1. Khắc phục điều kiện vi khí hậu xấu


- Cơ giới hoá, tự động hoá;


- Áp dụng thông gió và điều hoà không khí: thông gió tự nhiên hoặc nhân tạo (quạt thông gió các loại,...) nhằm tăng độ thông thoáng, điều hoà nhiệt độ, giảm thiểu hơi khí độc ở nơi sản xuất.


- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân;


- Làm lán để chống lạnh, che nắng, che mưa khi phải thực hiện các công việc ngoài trời.


3.2.2. Chống bụi


Thực hiện các biện pháp làm giảm phát sinh bụi đầu nguồn gây bụi, phun nước làm giảm lượng bụi lơ lửng trong không khí, dùng các thiết bị hút bụi... Trước hết là bụi hô hấp gây bệnh bụi phổi, tăng cường vệ sinh công nghiệp bằng máy hút bụi, đặc biệt quan tâm đến các bụi dễ gây ra cháy, nổ.


- Sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.


3.2.3. Chống tiếng ồn và rung xóc


Đảm bảo khoảng cách quy định từ nguồn ồn đến nơi người lao động làm việc, giảm ngay tiếng ồn từ nguồn gây ồn (lắp ráp các thiết bị máy móc bảo đảm chất lượng, tôn trọng chế độ bảo dưỡng)... Áp dụng các biện pháp cách ly, triệt tiêu tiếng ồn, rung xóc hoặc các biện pháp giảm tiếng ồn lan truyền như làm các vỏ cách âm, các chỏm hút âm, các buồng tiêu âm, trồng cây xanh,...


Dùng đầy đủ phương tiện trang bị bảo vệ cá nhân.


3.2.4. Chiếu sáng hợp lý


Phải đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng chung và chiếu sáng cục bộ nơi làm việc cho người lao động theo từng công việc cụ thể.


3.2.5. Phòng chống bức xạ ion hoá


Bức xạ ion hoá là loại bức xạ điện tử và hạt trong môi trường vật chất. Các ion hoá gồm: Bức xạ (, bức xạ (, bức xạ (, bức xạ tia X...


* Các biện pháp phòng chống:


- Các biện pháp về tổ chức nơi làm việc: quy định chung, đánh dấu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.


- An toàn khi làm việc với nguồn kín: thực hiện việc che chắn an toàn, tránh các hoạt động trước chùm tia, tăng khoảng cách an toàn, giảm thời gian tiếp xúc, dùng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.


- An toàn khi làm việc với nguồn hở: Tránh chất xạ vào cơ thể, tủ hút ngăn cách, sử dụng đầy đủ các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý, kiểm tra cá nhân sau khi tiếp xúc, tổ chức kịp thời việc tẩy xạ.


3.2.6. Phòng chống điện từ trường


* Ở đây chúng ta chú ý đến trường điện tần số radio.


Hiện nay nhiều loại máy phát sinh ra trường điện và trường từ đang được sử dụng.


- Thông tin: phát thanh và truyền hình.


- Công nghiệp: nung, tôi kim loại...


- Quân sự: máy rađa..


- Y học: chẩn đoán, điều trị bệnh.


- Dân dụng: lò nướng vi sóng...


* Biện pháp đề phòng:


Giảm cường độ và mật độ dòng năng lượng bằng cách dùng phụ tải; hấp thụ công suất, che chắn, tăng khoảng cách tiếp xúc an toàn, bố trí thiết bị hợp lý, sử dụng các thiết bị báo hiệu tín hiệu, sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Tổ chức thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường kiểm tra môi trường và kiểm ra sức khoẻ người lao động.


3.2.7. Một số biện pháp tổ chức sản xuất, tổ chức lao động


- Mặt bằng nhà xưởng, đường đi lại và vận chuyển, tổ chức sắp xếp bán thành phẩm và thành phẩm hợp lý;


- Vệ sinh nơi làm việc, diện tích nơi làm việc, cần bảo đảm khoảng không gian cần thiết cho mỗi người lao động;


- Xử lý chất thải và nước thải;


- Tổ chức thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;


- Chăm sóc sức khoẻ người lao động, bồi dưỡng, điều dưỡng...


3.2.8. Tâm lý, sinh lý lao động


- Máy móc, thiết bị phải phù hợp với cơ thể của người lao động, không đòi hỏi người lao động phải làm việc quá căng thẳng, nhịp độ quá khẩn trương và thực hiện những thao tác gò bó;


- Xây dựng quan hệ hài hoà, hợp tác trong lao động vì sự phát triển của doanh nghiệp.
Chương IV, 
CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO PHƯƠNG PHÁP WISE
 ( Work improvement in small enterprises)
I- Khái niệm về WISE

1- Một số vấn đề tồn tại về điều kiện lao động  trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam.
Việt Nam là một nước đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với số lượng đông, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, đặc biệt là sự năng động và nhạy bén với thị trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã thu hút được nhiều lao động trong xã hội, góp phần giải quyết việc làm với nguồn chi phí thấp; đồng thời phát triển một đội ngũ lao động lành nghề trong tương lai; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra.

Tuy nhiên, các DNVVN cũng có những đặc điểm riêng như có nguồn vốn hạn hẹp, sản xuất thường manh mún theo các hợp đồng nhỏ lẻ, tình hình sản xuất thường không ổn định; thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu; mặt bằng nhà xưởng sản xuất chật hẹp, thiếu tiện nghi nên môi trường làm việc và điều kiện lao động xấu, có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm còn rất phổ biến; nhiều công việc, nghề thuộc loại thủ công, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Bên cạnh đó, người lao động làm việc phần lớn là dân nghèo thành thị, nông dân nhàn rỗi ra thành phố tìm việc, thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật, tác phong làm việc tùy tiện; Trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, trình độ quản lý của đa số người sử dụng lao động còn hạn chế, không thường xuyên được huấn luyện, cập nhật kiến thức mới, không phân biệt và nhận thức được sự tác động tương quan có hiệu quả giữa điều kiện lao động và năng suất lao động, họ thường cho rằng điều kiện lao động tách rời khỏi năng suất lao động và những hành động cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp chỉ mang lại những gánh nặng và thất tổn về tài chính, không mang lại lợi nhuận, lợi ích cho doanh nghiệp, nên thông thường tiêu chí đầu tiên họ thường nhằm tới là tạo ra nhiều việc làm để tối đa hóa lợi nhuận, vấn đề cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động cho công nhân là thứ yếu để sau. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động đối với các DNVVN còn nhiều bất cập bởi số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất lớn, lại nằm rải rác trong các vùng địa lý rộng lớn rất khác nhau. Thậm chí, có những doanh nghiệp chỉ có thời gian hoạt động rất ngắn ngủi. Chính vì vậy, đây là khu vực tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến sức khỏe người lao động.

Nhận thức được bản chất vấn đề, đặc điểm, những tồn tại hiện có trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên là bước quan trọng, và cần thiết để tiến tới việc thiết kế những giải pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với các DNVVN. 

2- Giới thiệu phương pháp WISE

Trước thực trạng điều kiện lao động (ĐKLĐ) của nhiều nước trên thế giới cũng như của Việt Nam, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) sau nhiều năm nghiên cứu, cùng với sự phối hợp với những người sử dụng lao động và các nhà quản lý đã đưa ra những ý tưởng thực tế nhằm cải thiện điều kiện lao động, đó là phương pháp WISE.
2.1- WISE là gì? 

Thuật ngữ WISE được hình thành bởi 4 chữ cái đầu trong tiếng Anh Work Improvement in Small Enterprises.

WISE là cách thức để tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, WISE tập trung vào việc:

- Đưa ra những lời khuyên thực tế là cách thức làm thế nào?chứ  không đưa ra thuật ngữ phải làm như thế nào?

- Đưa ra những giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, có năng suất trong đó có sự phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động là điều không thể thiếu.

Phương pháp WISE sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước thực hiện việc cải thiện theo hướng có lợi nhất bằng cách khai thác triệt để những kiến thức, kinh nghiệm và vật tư có sẵn tại chỗ. 

2.2- Mục tiêu của WISE

Mục tiêu của WISE là cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc triển khai một số giải pháp hiệu quả với chi phí thấp, dựa trên những kinh nghiệm của địa phương và của doanh nghiệp.
2.3- Các nguyên lý cơ bản của phương pháp WISE

a/ Dựa vào thực tiễn, tại chỗ của địa phương, của doanh nghiệp

Việc cải thiện điều kiện lao động phải xuất phát từ chính những vấn đề thực tế của doanh nghiệp thay vì những ưu tiên khác. Những giải pháp được thiết kế cần linh hoạt và đơn giản, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Nhìn chung, cần tập trung vào những cải thiện đơn giản đã được áp dụng thành công trong một vài doanh nghiệp của địa phương hoặc ngay trong chính doanh nghiệp ở bộ phận, phân xưởng nào đó đã thực hiện. 

b/  Chú ý những kết quả đã đạt được

Điều quan trọng và cần thiết là xác định được những thành công có giá trị, tránh sự phê phán do thất bại trong giải pháp cải thiện.

c/ Gắn kết việc cải thiện điều kiện lao động với việc thực hiện các Quy định của pháp luật của Nhà nước

Những giải pháp đối với các vấn đề trong sản xuất và kinh doanh luôn gắn kết với cải thiện điều kiện lao động và ngược lại, các giải pháp cải thiện  điều kiện lao động phải phù hợp với nội quy xí nghiệp, các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, quy định về công nghệ...

d/ Sử dụng phương pháp “Vừa làm vừa cải thiện”

Các hoạt động cải thiện phải gắn liền với hoạt động sản xuất. Tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có thể tiến hành ngay các hoạt động cải thiện. Sử dụng những kiến thức, những hiểu biết của nhà quản lý để thực hiện các hoạt động cải thiện. 

e/ Tăng cường việc học tập, trao đổi kinh nghiệm

Khuyến khích việc thảo luận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong cùng một địa phương hay giữa các địa phương. Điều cần thiết là nên tập trung vào các hoạt động biểu dương, khen thưởng thành tích của các cá nhân, tập thể có những hoạt động cải thiện tốt, nhằm khuyến khích họ tích cực cho công việc cải thiện.  

f/ Thúc đẩy sự tham gia của người lao động

Những đề nghị cải thiện thường phụ thuộc vào sự hiểu biết, động cơ và mong muốn của người lao động. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho người lao động chia sẻ, thảo luận những ý kiến và hiểu biết của mình về những vấn đề cải thiện.

Bản kiểm định hành động là một công cụ hết sức thực tiễn và thực sự có giá trị để khơi dậy thái độ tích cực của người lao động trước mỗi hành động hay sự việc đang xảy ra ở nơi sản xuất, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp cải tiến thích hợp.
2.4- Bản kiểm định hành động [CẦN BỔ SUNG PHẦN GIỚI THIỆU BẢN KIỂM ĐỊNH Ở ĐÂY! Vì WISE cũng như WIND thì bản kiểm là một công cụ không thể thiếu] xemtaif liệu tham khảo trong sách WISE
II- Nội dung kỹ thuật của WISE

Như đã đề cập ở trên, các hoạt động cải thiện ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, như lĩnh vực ngành nghề, mức độ phức tạp của công nghệ sản xuất, điều kiện về tài chính, nhân sự và các nhân tố khác... Tuy nhiên, vẫn có một số những đặc điểm và điều kiện là rất chung. Những nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE dưới đây bao trùm những vấn đề chính trong hầu hết các doanh nghiệp. Một điều cần lưu ý là cần nhấn mạnh mối gắn bó hữu cơ giữa việc cải thiện điều kiện lao động và tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Chỉ khi người sử dụng lao động thấy rõ mối liên hệ trên, thì các vấn đề về cải thiện điều kiện lao động mới được quan  tâm.

 
Nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE định huớng tới những giải pháp hơn là chú ý đến bản thân của vấn đề, đưa ra những kinh nghiệm hay (bằng hình ảnh)  làm điển hình tốt để áp dụng rộng rãi, không có những vấn đề tồn tại được đưa ra để phê phán.

Nội dung kỹ thuật của WISE  được phân theo các chủ đề có liên quan đến những vấn đề chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ về điều kiện lao động và năng suất lao động. Những chủ đề về kỹ thuật bao gồm:

1 - Sắp xếp và vận chuyển vật liệu: 

Sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm là một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Việc vận chuyển và cất giữ vật liệu, sản phẩm bản thân nó không mang lại lợi nhuận và tăng thêm giá trị của sản phẩm, mà ngược lại: vật liệu, sản phẩm có thể bị hư hại, tai nạn lao động có thể xảy ra (30% tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do vận chuyển vật liệu). Tuy nhiên, cải tiến quá trình sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm có nghĩa là khôi phục được những không gian dùng không đúng, mất ít thời gian sản xuất vào việc tìm kiếm nguyên vật liệu để không đúng chỗ, chi phí ít hơn do làm việc theo quy trình, việc quản lý hàng tồn kho được đơn giản hoá, giảm các thao tác không cần thiết, góp phần đảm bảo cho công việc được tiến hành trôi chảy, hiệu quả, hạn chế tổn thất, mệt nhọc và tai nạn.

Các nguyên tắc về sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm bao gồm:

a/ Cải tiến sắp xếp, vận chuyển vật liệu

· Loại đi những vật liệu không cần thiết:

Xem xét xem mỗi dụng cụ, mỗi mẩu nguyên liệu thô, mỗi một bộ phận có được sử dụng không? Nó có thực sự cần thiết không? nếu không hãy mang chúng đi khỏi nơi sản xuất.
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- Vạch rõ và giữ đường vận chuyển thông thoáng, tránh phải đối mặt với nguy hiểm do tai nạn và hoả hoạn gây ra;
- Tránh để vật liệu trên sàn nhà: sàn phân xưởng càng bừa bộn thì nguyên liệu, dụng cụ lại càng dễ mất, người lao động phải tiêu phí thời gian để đi tìm chúng; Bởi vậy, chúng ta cần sắp xếp vật liệu gọn gàng. 

- Tiết kiệm chỗ trống bằng cách sử dụng giá khung nhiều tầng, điều này có nghĩa là:

+ Tiết kiệm được không gian trên sàn nhà;

+ Dễ dàng lấy được dụng cụ làm việc và các thứ khác;

+ Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho.
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	Hình 9. Sử dụng giá nhiều tầng để tiết kiệm diện tích




	Hình 10. Cần quy định vị trí cho từng loại dụng cụ và vật dụng
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· Quy định vị trí cho từng loại dụng cụ và vật dụng (hình 5)

Giúp quản lý dụng cụ, vật dụng tốt hơn và tìm các dụng cụ cần thiết nhanh hơn.

b/. Hạn chế và thu ngắn sự vận chuyển

· Vật thường dùng càng phải để gần: 

+ Tất cả các dụng cụ thường xuyên được sử dụng đều nằm trong tầm với dễ dàng của người lao động;

+ Sắp đặt các dụng cụ theo thứ tự tần số sử dụng: Những dụng cụ nào liên tục sử dụng nên đặt trên bàn làm việc hoặc treo để không tốn thời gian và công sức khi với lấy. Các dụng cụ, nguyên vật liệu ít được dùng hơn có thể đặt trên các giá khung bên cạnh nơi làm việc. Các dụng cụ chỉ cần dùng một hoặc hai lần mỗi ngày có thể để ở nơi cất giữ.
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+ Thiết kế các giá hay các vật đựng để di chuyển nhiều thứ cùng một lúc;

+ Các giá đựng, các thùng đựng hoặc các giá khung được lắp thêm bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ làm việc này đến chỗ làm việc khác hoặc đi đến kho hàng.


[image: image17]
· Làm cho thiết bị dễ dàng di chuyển tới nơi cần thiết: Sử dụng xe đẩy, xe kéo tay hoặc gắn bánh xe vào thùng chứa dụng cụ.
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c/. Hạn chế và tăng hiệu quả cho thao tác di chuyển nâng


- Không nâng vật nặng quá mức cần thiết: Thao tác nâng thường dễ gây ra tai nạn, hư hỏng máy móc... Vì thế tốt hơn hết là cần phải loại bỏ các thao tác nâng khi có thể, như: Đặt thiết bị (như một chiếc cưa kim loại chẳng hạn) ở dưới thấp để tránh phải nâng những vật nặng (những thanh kim loại để cưa); sử dụng các thanh đường ray hay các phương tiện giao thông đặt ở vị trí thấp hơn để cho hàng hoá không phải nâng lên khi bốc dỡ hàng khỏi phương tiện...

Thực hiện thao tác nâng có hiệu quả và an toàn:

[image: image19]
+ Một vật nặng treo luôn là mối nguy hiểm (đặc biệt trong phân xưởng nhỏ và đông), vì thế luôn giữ  độ cao của vật nặng cần di chuyển so với mặt đất càng thấp càng tốt;

+ Sử dụng bục cao để bốc dỡ các vật nặng.

2- An toàn máy móc


Không ai muốn tai nạn lao động xảy ra, vậy mà việc đảm bảo an toàn trong sử dụng máy móc, thiết bị từ người sử dụng lao động và ngay cả người lao động lại thường không được chú trọng vì được xem là tốn kém, không hiệu quả. Tuy nhiên, một khi tai nạn lao động xảy ra, không những người lao động và gia đình của họ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về tính mạng, sức khoẻ và tinh thần không gì bù đắp được, mà chính người sử dụng lao động cũng chịu những thiệt hại lớn về kinh tế, uy tín doanh nghiệp... Việc bảo đảm an toàn máy móc thiết bị nhằm hạn chế nguy hiểm do sử dụng máy, không phải là tốn kém mà thông thường có thể còn tăng năng suất lao động. 

Những nguy hiểm do sử dụng máy thường tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau khi làm việc: tại vị trí thao tác đóng ngắt điện, tiếp nguyên liệu, các chi tiết chuyển động...

Các giải pháp đảm bảo an toàn máy, thiết bị gồm:

a/.Chọn mua máy thật an toàn. Cần xem xét cẩn thận:

· Các bộ phận truyền động: trục quay, bánh xe, trục cuốn, ròng rọc, các bộ phận: cắt, đột dập, xén, uốn cong phải được bao che đầy đủ;
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- Các phần nguy hiểm được đặt ở vị trí không ảnh hưởng đến người lao động làm việc;

· Có thiết bị tự động dừng hoặc điều khiển bằng hai tay: 

+ Thiết bị tự động dừng (khoá liên động có thể làm dừng hoạt động của máy nếu bộ phận bảo vệ hoặc nắp được mở ra hoặc tháo ra, chúng còn có thể khoá không cho hoạt động trước chu kỳ của máy;
+ Tai nạn thường xảy ra khi người lao động thường dùng một tay đưa vật vào trong lúc máy đang hoạt động. Vì vậy, nhà chế tạo đã chế tạo bộ phận điều khiển có 2 nút ấn khởi động nối tiếp nhau và được thực hiện cùng một lúc cả hay tay nếu muốn vận hành máy.
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b/. Kiểm tra khả năng sản xuất của máy 

Hàng ngày phải đi lại nhiều lần trong khu vực sản xuất để kiểm tra:

- Có chiếc máy nào bị dừng hay có hiện tượng bị sự cố, gây mất an toàn?

- Có máy nào năng suất thấp do bộ phận nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra gây nên?

- Có máy nào bộ phận bảo vệ máy bị thay, bị hư hỏng hoặc tháo ra không?

c/.Sử dụng thiết bị nạp, thải liệu 

Các thiết bị tự động nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra hoạt động an toàn, không những giảm đáng kể tai nạn lao động mà còn tiết kiệm được chi phí lắp đặt các bộ phận bảo vệ và phương tiện an toàn cần thiết, đồng thời tăng năng suất lao động.
Có rất nhiều loại thiết bị nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra ngoài khác nhau. Sau đây là một số loại đơn giản:

· Máy điều khiển bằng nút bấm có pít tông nạp nguyên liệu;

· Bàn nạp liệu kéo tay có ngăn chứa;

· Bộ phận tự nạp liệu có bàn trượt;

· Bàn nạp liệu xoay tròn;
· Thiết bị nạp liệu có bàn trượt nghiêng. 
· 
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d/. Sử dụng đúng loại che chắn
· Che chắn được gắn chắc vào máy và chỉ được tháo lắp khi cần bảo trì máy;

· Che phần chuyển động của máy và ngăn được vật từ máy bắn ra;

· Che chắn không làm cản trở tầm nhìn của người lao động.


[image: image26]
®/. Thường xuyên bảo trì máy

· Bảo dưỡng máy đúng cách:

+ Sửa hay bảo dưỡng máy được thực hiện bởi người có nhiệm vụ và có khả năng;

+ Bảo trì luôn cả bộ phận che chắn

+ Khi máy đang sửa hoặc bảo dưỡng, nên khoá máy và ghi rõ: "Nguy hiểm, không được hoạt động" . 
3- Thiết kế nơi làm việc


Hầu hết các công việc được thực hiện tại nơi làm việc mà ở đó người lao động lặp đi, lặp lại một công việc hàng trăm lần mỗi ngày. Vì vậy, chỉ một sự  cải thiện nhỏ sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần. Vị trí và tư thế làm việc không hợp lý sẽ làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm kém hơn và người lao động làm việc sẽ chóng bị mệt mỏi.


Mỗi nơi làm việc là một sự kết hợp thống nhất giữa người lao động và công việc. Việc tạo ra một nơi làm việc kết hợp được giữa người lao động và công việc làm sao để công việc thực hiện suôn sẻ và không bị gián đoạn là rất cần thiết.

Dưới đây là 4 nguyên tắc nhằm tạo ra một nơi làm việc tốt hơn. Các cải thiện đơn giản, sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động, sức khoẻ người lao động, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

a/. Để vật liệu, dụng cụ, nút điều khiển ngay tầm với của công nhân để tiết kiệm thời gian và công sức.

- Những vật cần phải cầm, nắm hoặc sử dụng nên đặt phía trước mặt cách nơi  làm việc khoảng từ 15 - 45 cm;
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- Vật liệu đặt trong hộp hoặc ngăn... nên đặt chúng trong tầm với dễ dàng và độ cao thích hợp. Nếu sử dụng nhiều loại vật liệu, nên đặt chúng trên bàn làm việc khác cạnh người lao động;

- Vật liệu, dụng cụ ít sử dụng (một vài lần trong một giờ) đặt ở vị trí người lao động cần phải vươn người ra phía trước hoặc sang bên để lấy, thậm trí ở phía ngoài khu vực làm việc.  

b/. Cải tiến tư thế làm việc để đạt hiệu quả cao hơn

Tư thế làm việc bất lợi không những tốn thời gian hơn mà còn nhanh chóng gây mệt mỏi. Ví dụ như thao tác nâng cánh tay lên làm cho cơ bắp ở vai nhanh bị mỏi. Thao tác uốn cong người về phía trước hay vặn người nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cột sống. Thời gian thực hiện các thao tác ấy nhiều lần sẽ rất dễ làm hỏng sản phẩm hoặc bị tai nạn.

Các giải pháp dưới đây sẽ giúp tránh được những bất lợi khi làm việc:

· Thực hiện công việc ở tầm khuỷu tay và đủ chỗ trống cho để chân;
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· Sử dụng bục để chân cho người lao động thấp và giá nâng vật dụng cho người lao động cao
	Hình 24.

Sử dụng bục để chân cho người lao động thấp. Tránh phải với nhiều trong khi làm việc
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c/. Sử dụng ê tô, khung cố định vật, đòn bẩy và các thiết bị khác để tiết kiệm thời gian và sức lực.
· ứng dụng lực đòn bẩy để di chuyển hay nâng vật liệu lên cao;

· Sử dụng dụng cụ gá lắp: bản kẹp, ê tô và những dụng cụ cố định khác để cố định vật chắc chắn trong suốt thời gian làm việc và có thể giải phóng được hai tay;  

· Sử dụng dụng cụ treo cho các thao tác lặp lại cùng một vị trí;

· Sử dụng bàn quay cho những công việc cần nhiều thao tác.

d/. Nguyên  tắc dễ phân biệt để hạn chế sai sót

· Để mọi thứ (công tắc, nút điều khiển...) có thể nhìn thấy, sờ thấy hoặc điều khiển được trong tầm nhìn dễ dàng của người lao động;

· Bố trí và sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn: (vị trí lắp đặt, hướng thao tác, quy ước biển báo, màu sắc công tắc, nút điều khiển...) để hạn chế sai lầm;

· Ghi chú các nút điều khiển bằng tiếng Việt;

· Nút dừng khẩn cấp được đặt ở nơi dễ thấy.
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4 - Tổ chức công việc

Lập kế hoạch và tổ chức cách thức sản xuất phù hợp có thể tác động lớn đến năng suất lao động, làm cho công việc tiến hành có hiệu quả và thuận lợi hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn, độ linh hoạt cao, giảm thời gian chết của máy móc, thiết bị; giảm bớt khâu kiểm tra, giám sát... Tổ chức công việc tốt sẽ tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn tồn tại và phát triển.

Nội dung bao gồm: 

a/.Loại bớt những thao tác hoặc công đoạn thừa

- Sử dụng phương tiện nhiều chức năng đặc biệt;

- Cơ khí hoá, tự động hoá một số khâu trong sản xuất;

- Đổi mới mẫu mã, phương thức sản xuất mới phù hợp hơn

b/.Tránh đơn điệu để người lao động luôn tỉnh táo

- Luôn thay đổi công việc;

- Tạo cơ hội cho người lao động đi lại hoặc đổi tư thế;

-  Thường xuyên nghỉ giải lao;

- Tạo cơ hội cho người lao động trao đổi.

c/. Thiết lập ngăn tồn trữ để công việc được thực hiện một cách trôi chảy:

Trong các công việc lắp ráp theo dây chuyền, các linh kiện cần phải sẵn sàng có tại nơi sản xuất. Có thể xây dựng nơi để linh kiện dự trữ ngay sau chỗ sản xuất.

d/. Phân công công việc thật phù hợp, linh hoạt và gắn với trách nhiệm

Bố trí công việc không phù hợp sẽ làm giảm lợi nhuận. Để bố trí công việc một cách hợp lý cần đạt 3 yêu cầu sau:

- Cần phân định rõ trách nhiệm bằng cách đánh giá chất lượng sản phẩm;

- Phát triển kỹ năng người lao động; 

- Cần bố trí người lao động đúng khả năng của họ.

e/. Xây dựng các nhóm làm việc theo hình thức tự quản 

Thực tế cho thấy nó có nhiều ưu điểm:

- Dễ thực hiện và tốn ít thời gian;

- Công việc tiến hành trôi chảy hơn, giảm chi phí quản lý:

+ Tốc độ công việc có thể bị ảnh hưởng do một người lao động không đáp ứng được nhu cầu của dây chuyền sản xuất chung. Nếu làm việc theo nhóm người lao động có thể linh hoạt giúp đỡ nhau bằng việc thay đổi nhiệm vụ hoặc chia sẻ công việc;

+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc mới theo nhóm khi thay đổi sản phẩm;

+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc trong nhóm khi có người nghỉ ốm, máy hỏng...

- Tốn ít thời gian để đào tạo người lao động mới, người lao động có thể học tập được mọi việc trong nhóm, có cơ hội để phát huy khả năng;

- Người lao động tự học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ; cải tiến phương pháp làm việc và loại bỏ những công việc không cần thiết;

- Mỗi người lao động chịu trách nhiệm chung về chất lượng lao động, năng suất và kỷ luật lao động;

- Giảm chi phí quản lý; việc giải quyết những khó khăn, lập kế hoạch sản xuất và sắp xếp công việc có thể giải quyết theo nhóm.

f/. Tổ chức sản xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Để đạt hiệu quả cao nhất, cần tìm ra một cách tốt nhất để "liên kết giữa các công việc". Muốn vậy cần đạt những yêu cầu sau:

· Có một mô hình sản xuất đơn giản, thích hợp cho từng bộ phận sản phẩm hoặc cả sản phẩm;

· Mỗi người không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà phải chịu trách nhiệm đến chất lượng của toàn bộ sản phẩm;

· Có thông tin qua lại giữa người sản xuất và khách hàng;

· Việc khen thưỏng của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào thành tích trong công việc mà còn dựa vào việc đạt mục đích cuối cùng của sản xuất. 

4- Kiểm soát các chất độc hại

- Các chất độc hại, nguy hiểm dưới dạng này hay dạng khác thường có ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Môi trường làm việc bị ô nhiễm sẽ gây cản trở cho sản xuất, hơn nữa việc tiếp xúc với nhiều chất hoá học có thể gây ra mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt, sưng tấy mắt... dẫn đến suy giảm sức khoẻ người lao động, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Có nhiều biện pháp đơn giản, không tốn kém có thể áp dụng để kiểm soát phần lớn các chất gây nguy hiểm:

a/.Thay thế một chất gây nguy hiểm bằng chất ít gây nguy hiểm hơn như: thay thế dung môi hữu cơ để cọ rửa dầu, mỡ bằng xà phòng và xút ăn da vừa đỡ nguy hiểm hơn và ít tốn kém.

b/. Sử dụng nắp đậy, màn chắn, bảo dưỡng máy và cách ly trong phòng riêng để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và giảm thiệt hại:

- Nắp đậy: giảm sự bay hơi của hoá chất;

- Màn chắn quây quanh máy sẽ giảm lượng bụi sinh ra từ các máy tiện, nghiền, trộn...

- Cách ly máy trong phòng riêng sẽ giảm đáng kể tiếng ồn, bụi và hơi hoá chất độc hại.

c./ Tiết kiệm năng lượng đối với các chất quá nóng

- Chất lỏng nóng bay hơi gây ô nhiễm không khí, không những gây nhiễm độc cho người lao động mà còn gây lãng phí do các hoá chất bay hơi.

- Sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt sẽ giúp duy trì nhiệt độ tối thiểu thích hợp  của từng chất. 

d/. Đảm bảo vệ sinh, không làm phát tán bụi:

- Hầu hết bụi phải được loại bỏ ngay tại nguồn bằng các thiết bị hút và thông gió. Việc vệ sinh nhà xưởng cần được làm thường xuyên. Sử dụng máy hút bụi và phun nước sẽ tránh được bụi khi quét.

e/ Thông gió cục bộ:  Giảm nguy hiểm của hoá chất tại nơi làm việc khi thiếu các biện pháp khác.

f/ Sử dụng hệ thống quạt gió

· Chó ý: 

·  Không có vật cản giữa quạt và cửa;

·  Không để không khí ô nhiễm thổi qua người lao động;

·  Không để không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

g/ Thông gió bằng quạt hút và đẩy: sử dụng một quạt nhỏ để đẩy không khí thẳng vào nơi có quạt hút;

h/ Sử dụng dòng không khí tự nhiên để thông gió;

i. Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân;

j. Không ăn uống tại nơi làm việc hoặc đem các chất nguy hiểm về nhà.

5- Chiếu sáng
Chúng ta biết 80% thông tin được thu nhận qua mắt. ánh sáng kém sẽ làm giảm năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng như gây căng thẳng mắt, mệt mỏi và đau đầu cho người lao động. Việc cải thiện điều kiện chiếu sáng ở doanh nghiệp sẽ làm tăng 10% năng suất lao động và giảm 30% các sai sót. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công việc đòi hỏi tỉ mỉ và thao tác nhanh, hoặc đối với các sản phẩm đòi hỏi chất lượng. Sử dụng ánh sáng bên ngoài có thể làm tăng ánh sáng và giảm chi phí về điện.

6 nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn cải thiện ánh sáng trong nhà máy của mình.

a/. ánh sáng đầy đủ

· Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên;

· Sử dụng màu sáng cho tường và trần nhà.

b/ Tìm vị trí thích hợp cho nguồn sáng

· Bố trí hợp lý nguồn sáng để tăng độ chiếu sáng;

· Bố trí nguồn sáng trên cao làm tăng thêm độ phân tán;

· Sử dụng chiếu sáng tại chỗ cho công việc cần độ chính xác;

· Kết hợp chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ.

c/. Tránh chói từ cửa sổ và ánh đèn

* Giảm ánh sáng chói từ các cửa sổ

· Sử dụng mành che, rèm cửa, mái hiên, mành cửa sổ, kính mờ...

· Thay đổi hướng ngồi: ngồi nghiêng hoặc quay lưng về phía cửa sổ.

* Tránh ánh sáng chói từ bóng đèn.

* Tránh ánh sáng chói phản chiếu từ các bề mặt được đánh bóng làm giảm khả năng nhìn.
d/. Chọn hậu cảnh phù hợp với công việc đòi hỏi độ tinh xảo

- Loại trừ các chi tiết gây mất tập trung bằng một màn chắn;

- Vách ngăn thấp hạn chế sự mất tập trung khi nhìn thao tác của người đối diện;

- Lựa chọn mầu nền thích hợp.

e/.Thường xuyên bảo trì nguồn sáng


- Làm sạch các bóng đèn, gương phản chiếu;


- Thay thế các bóng đèn dùng lâu, đã giảm hiệu suất phát quang;

- Làm sạch cửa sổ, tường nhà, trần nhà có thể tăng độ sáng lên 20% hoặc nhiều hơn.

6- Nơi làm việc  ( nhà xưởng )


Hầu hết nhà xưởng của các doanh nghiệp nhỏ thường không được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng hiện tại; thêm vào đó máy móc, thiết bị thường được bố trí, lắp đặt ngẫu nhiên, tuỳ tiện, thiếu khoa học, dẫn đến môi trường làm việc kém thông thoáng, nóng, ồn, ô nhiễm và cả những mối nguy hiểm tại nơi làm việc.


Sau đây là các biện pháp cải thiện ít tốn kém mà vẫn đảm bảo hiệu quả để tạo ra nơi làm việc tốt hơn : 

a/. Làm tốt thông khí

· Tăng cường thông khí tự nhiên;

· Tận dụng xu hướng dâng lên cao của khí nóng;

· Sử dụng bóng râm để tránh nóng bằng cây xanh và màn chắn, mái che...

· Sử dụng  quạt điện để gia tăng sự lưu thông không khí.

b/ Loại trừ hoặc cách ly nguồn ô nhiễm

· Dời nguồn ô nhiễm ra ngoài;

· Cô lập nguồn ô nhiễm với khu vực làm việc chung;

· Sử dụng vách ngăn, màn chắn để ngăn sức nóng, tiếng ồn;

· Sử dụng hút khí tại chỗ để chống nóng, bụi và hoá chất;

· Ngăn ngừa tai nạn lao động do điện và hoả hoạn.

c/. Cải thiện mặt bằng sản xuất

Tiêu chuẩn quan trọng nhất của mặt bằng bao gồm:

- Đủ cứng

- Chịu được sự ăn mòn và cọ sát

- Chống hoá chất; giúp cho việc tránh được hoả hoạn từ dầu, mỡ, a xít và các hoá chất khác

- Thuận tiện và an toàn, dễ cọ rửa, tránh trơn, trượt.

d/ Xây dựng nơi làm việc thuận tiện và cơ động

- Bố trí đủ đường đi và giữ sạch sẽ;

- Tránh sử dụng vận chuyển bằng đường ray tại nơi sản xuất, nên sử dụng xe đẩy, giá di động;

- Cung cấp ánh sáng phân bố đồng đều;

- Các đường dẫn: điện, nước, hơi khí nén bố trí trên cao trong khu vực sản xuất...

e/. Phòng chống tai nạn do hoả hoạn và điện

* Đề phòng hoả hoạn 

- Tránh chạm chập điện, ma sát điện, tránh nguồn lửa; 

- Có đường thoát hiểm: thông thoáng, không có chướng ngại vật 

- Có dụng cụ cứu hoả;

*Đề phòng điện giật:

- Việc sửa chữa và bảo dưỡng máy chỉ được thực hiện khi máy móc đã ngừng hoạt động và đã được tách ra khỏi nguồn điện. Chìa khoá mở máy phải do người sử dụng máy giữ.

- Cần tuân thủ các quy định sau:

+ Dây điện phải được bọc kín, không nên tiếp xúc với dây điện khi không cần thiết;

+ Mạng điện phải có cầu chì bảo vệ;

+ Các dụng cụ, thiết bị điện cầm tay phải nối dây đất;

+ Thiết bị ngắt điện để nơi dễ thấy, dễ sử dụng 

- Phải biết cấp cứu người bị điện giật.

7- Các dịch vụ và phúc lợi tại nơi làm việc

các phương tiện phúc lợi là một phần thiết yếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Trong mỗi một ngày làm việc, người lao động cần nước uống, có chỗ giải khát, ăn giữa ca, rửa tay, đi vệ sinh hay nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ tránh mệt mỏi. Đảm bảo các dịch vụ và phúc lợi xã hội là cần thiết ngay cả khi các điều kiện khác chưa thoả mãn và năng suất lao động chưa cao. Các dịch vụ và phúc lợi xã hội là điều kiện cơ bản để tăng sức khoẻ, tinh thần, động lực và sự hài lòng của người lao động; thể hiện văn minh, đạo đức và động lực của doanh nghiệp.


Nội dung bao gồm:

a/. Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu 

Bố trí đủ  nước uống, chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn để chống mệt mái và duy trì sức khoẻ cho người công nhân.

b/. Sẵn sàng cho việc cấp cứu

- Có bộ phận y tế;

- Có tủ thuốc cấp cứu và các thiết bị: cáng, nẹp, bông băng...

c/. Thu hút lưu giữ công nhân giỏi bằng phương tiện phúc lợi

- Trang bị phòng thay quần áo và tủ cá nhân;

- Phòng vệ sinh tiện nghi;

- Nhà để xe;

- Các phương tiện giải trí: bàn bóng, sân bóng, phòng hát Ka rao kê...

- Nhà trẻ;

- Phương tiện bảo vệ cá nhân.

III - tổ chức thực hiện cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp theo phương pháp wise

Các cơ sở sản xuất nhỏ đang phải đối phó với những cạnh tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có những cải tiến không ngừng.

ở phần trên, đã cung cấp cho ta những thông tin cần thiết để có cái nhìn tổng quát, đúng đắn về các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Cần phải tiến hành ngay từ những cơ sở sản xuất nhỏ chỉ với một vài công việc, cố gắng xem xét để tìm ra các giải pháp thích hợp làm cho cơ sở hoạt động thực sự có hiệu quả. Trên nguyên tắc:
- Chú ý lợi ích từ những cải thiện có hiệu quả và an toàn tại nơi làm việc;

- Phát triển các chương trình, giải pháp rẻ tiền, dễ thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch mềm dẻo, linh hoạt, dễ thuyết phục.

Sau đây là các giải pháp cơ bản giúp cho việc cải thiện thành công:

1- Xây dựng những giải pháp hoàn thiện


Nếu trong cơ sở sản xuất có một khâu bị đình trệ, hoặc có khó khăn, vướng mắc, có thể do một vài nguyên nhân gây ra. Cần xem xét kỹ lưỡng và sử dụng toàn bộ các kiến thức đã có để xây dựng một giải pháp hoàn hảo.


Có thể tăng thêm khả năng thành công bằng cách:


a/. Có một vài cách thử để đảm bảo rằng cách cải thiện này là tốt nhất đối với cơ sở và thực hiện sẽ có hiệu quả;

b/. Trước khi bắt đầu, cần xem xét các giải pháp một cách tỉ mỉ và chọn một giải pháp phù hợp nhất;

c/. Chọn một vài khâu, một vài bộ phận để làm điểm để xem kết quả như thế nào?

d/. Quan sát những cải tiến tương tự từ những cơ sở sản xuất khác và rút kinh nghiệm bao giờ cũng tốt hơn và ít tốn kém hơn;

e/ Ghi nhận sự đóng góp ý kiến từ những người khác có kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn tương tự.

2- Huy động những đóng góp của người lao động

Người lao động là người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của doanh nghiệp. Nếu chủ sử dụng lao động thực sự muốn tạo dựng sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và tạo cho họ động cơ làm việc, thì cần phải làm cho người lao động hiểu họ sẽ thu được lợi ích gì từ những thay đổi đó. Cần phải tham khảo ý kiến của người lao động về các vấn đề: lương, trách nhiệm, mức độ công việc dễ hay khó, việc quản lý..., người lao động chắc chắn sẽ nghĩ đến vấn đề này.

Một số nguyên tắc để người lao động chấp nhận việc thay đổi:

· Khẳng định sẽ không ai bị mất việc, không ai bị giảm lương và cũng không bị ảnh hưởng gì đến sức khoẻ;

· Thông báo kế hoạch cho người lao động biết và tạo điều kiện cho họ góp ý kiến;

· Tổ chức những khoá học cần thiết cho người lao động hoặc tổ chức các hoạt động thư giãn, giải trí trước khi bước vào công việc mới.

Một trong những cách tốt nhất để tiến hành việc cải thiện thuận lợi, có hiệu quả là phân công trách nhiệm cho từng nhóm lao động trong việc tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc cải thiện. Như vậy người lao động không chỉ là người cộng tác mà còn là người giám sát công việc. Điều này rất quan trọng đối với niềm tin và động lực làm việc của người lao động.

3- Để cải thiện bền vững

Có 2 vấn đề cơ bản để đảm bảo cho việc cải thiện được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả:

- Thay đổi hành vi và thói quen con người ;

- Xây dựng, trang bị, cải tạo cơ sở và dụng cụ sản xuất. 

4- Thay đổi quản lý

Sau khi việc cải tạo đã ổn định, cần kiểm tra lại việc cung cấp nguyên liệu, công cụ và giải quyết những thách thức hàng ngày. Có thể thay đổi cách quản lý và xây dựng hệ thống quản lý.

5- Giám sát chặt chẽ việc cải thiện

- Quy định một thời hạn cụ thể 

- Xây dựng một đội ngũ chịu trách nhiệm hoàn thiện việc cải thiện;

- Cần bố trí nhân lực và vật lực đầy đủ cho việc cải thiện. Trong thời gian cải thiện cần phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho việc uốn nắn một số khâu cần thiết và đảm bảo việc cải thiện không bị lãng quên;


- Sau khi hoàn thành việc cải thiện cần kiểm tra kết quả và tìm hiểu xem người lao động có chấp nhận kết quả đó không;


- Khen ngợi và đánh giá thường xuyên những người lao động đã thực hiện sự cải thiện.


6- Đảm bảo việc cải thiện được duy trì lâu dài

- Thường xuyên nhận được những ý tưởng từ nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp;

- Không ngừng nghiên cứu cách thức để tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện lao động.

Những bước sau đây sẽ làm cho doanh nghiệp có những hoạt động cải thiện năng động hơn:

· Có kế hoạch khen thưởng cho những đề xuất tốt nhất;

· Tổ chức những cuộc họp đều đặn để người lao động đưa ra những vấn đề tồn tại và đề xuất ý tưởng cải thiện;

· Người lao động sử dụng danh mục kiểm tra và đề xuất giải pháp cải thiện./.

Chương V 

CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP WIND
BỎ SUNG PHẦN GIỚI THIỆU WIND LÀ GÌ, NGẮN GỌN, VÍ DỤ:LÀ VIẾT TẮT CỦA ..... DỊCH SANG TIẾNG VIỆT LA: PHÁT TRIỂN TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM ĐỂCAỈ THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC , cần xác định rõ pp WIND nhằm giúp bà con nông dân tự nhận biết các mối nguy hiểm để từ đó có giải pháp hành động để phòng ngừa TNLĐ, với chi phi thấp nhất, đơn giải nhất và hiệu quả nhất! PHẦN BẢN KIỂM TƯƠNG TỰ NHƯ WISE CHỈ ỊN MA KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH NHIỀU NỮA]
I. sắp xếp và vận chuyển nông sản

1. Giữ đường vận chuyển thật thông thoáng và bằng phẳng để dễ đi lại và vận chuyển nông sản

Trong lao động nông nghiệp, lối đi rộng rãi và vững chắc giúp cho việc đi lại và vận chuyển nông sản được dễ dàng. 

* Cách thức cải tiến

- Dọn dẹp và phát quang các lối đi trong nhà ngoài ngõ, lối dẫn ra ruộng... đủ rộng để có thể di chuyển hai chiều thông thoáng.

- Tận dụng gạch ngói vỡ, đá vụn lót mặt đường; tạo lối đi cao, phẳng và vững chắc, hạn chế tình trạng ngập nước, lầy lội vào mùa mưa.
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- ở vùng có nhiều sông rạch phải thường xuyên nạo vét kênh, mương dẫn ra ruộng sao cho đủ rộng và thoáng. Việc làm này tạo thêm thuận lợi khi vận chuyển nông sản và nguyên vật liệu bằng đường thuỷ.

- Dọc theo lối đi vào nhà, hành lang quanh nhà và đường ra ruộng, vườn có thể trồng thêm một số cây cảnh để phân rõ lối đi, vừa tạo thêm mỹ quan vừa hạn chế nhầm lẫn.

- Từng bước xây dựng cho lối đi thêm bền vững bằng cách lót gạch phẳng hoặc tráng xi măng chắc chắn.

2. Loại bỏ những lỗ hổng trên đường vận chuyển

- Tập trung san lấp và làm phẳng những ổ gà, mô đất hoặc những vật chướng ngại dễ gây vấp ngã trên đường di chuyển.
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- Nếu không thể làm phẳng được thì san đắp những bờ dốc hoặc bục nối thoai thoải ở các mô đất hoặc làm bục cho các bậc thềm. Cách làm này giúp các phương tiện cơ giới qua lại dễ dàng.

- Thường xuyên tu sửa hoặc hàn gắn những mảnh ván gãy hoặc lung lay trên mặt cầu gỗ bắc qua sông, suối.

- Cắm những biển báo dễ thấy và dễ hiểu tại đoạn đường vận chuyển có thiết kế thêm các bục nối. 

- Ghi chú rõ tải trọng tối đa để cảnh báo các phương tiện cơ giới khi di chuyển qua những đoạn cầu hoặc đường vận chuyển còn yếu.

3. Bắc cầu qua sông rạch đủ rộng và chắc chắn

- Sử dụng thân cây khoẻ làm trụ và thân cầu, lót mặt cầu bằng ván hoặc tre. Với cách làm này, bà con đã có một cây cầu chắc chắn và đủ rộng để vận chuyển nông sản băng qua kênh rạch.

[image: image33.png]


        [image: image34.png]



Hình 28 Cầu ván bắc qua kênh rạch phải chắc chắn, 
có tay vịn. Mặt cầu đủ rộng thuận lợi cho người 
qua lại và lưu thông nông sản

- Cải tạo lại những cây cầu khỉ bằng cách nới rộng lối đi, làm thêm tay vịn và gia cố chân trụ.

- Sửa sang các cầu ván đã mục hoặc làm thêm tay vịn an toàn.

- Làm cầu qua sông hoặc suối rộng phải lưu ý đến khoảng trống để xuống bên dưới di chuyển dễ dàng và an toàn, tạo bờ dốc rộng và phẳng để xe có thể di chuyển qua cầu an toàn.
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4. Sử dụng giá kệ nhiều tầng gần nơi làm việc để sắp xếp vật dụng, nông cụ hoặc nông sản

Các giá kệ nhiều tầng giúp tận dụng được khoảng không tốt hơn, đồng thời có thể sắp xếp gọn gàng các công cụ, vật dụng hoặc nông sản. Nhờ có giá kệ, bà con không phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm.

* Cách thức cải tiến

- Tận dụng những khoảng vách trống gần nơi làm việc để gắn những giá kệ nhiều tầng. Mỗi loại vật dụng, dụng cụ lao động được sắp xếp theo từng ngăn riêng. Gắn thêm nhãn ghi rõ từng loại để tránh nhầm lẫn.

- Đóng những kệ gỗ chắc, nhiều tầng và kê sát vào vách nhà để cất chứa nông sản như gạo, ngô, đậu... 
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- Cạnh bếp nấu ăn, đóng những giá đỡ nhiều ngăn, vừa tầm với để chứa những vật dùng khi làm bếp như: muối, đường, tiêu, ớt, bột... 

- Tận dụng những thanh gỗ hoặc tre làm kệ có nhiều ngăn đựng bát đĩa, có thể di dời dễ dàng; làm giá để giày dép gọn gàng, ngăn nắp.

5. Sử dụng những thùng hoặc giỏ có tay nắm chắc và kích cỡ phù hợp để di chuyển dụng cụ và nông sản

Khuân vác vật nặng là công việc nặng nhọc và nguy hiểm, nếu có thể được bà con nên chia vật nặng ra thành từng phần nhẹ hơn. Khuân các túi hoặc kiện hàng có trọng lượng phù hợp sẽ ít mệt hơn, năng suất lao động sẽ tăng hơn, đồng thời nguy cơ tổn thương lưng cũng giảm đi nhiều.

* Cách thức cải tiến

- Chia đều cho hai tay mỗi bên một gói 10kg thay vì phải khuân một gói 20kg. Nhưng cũng không nên chia vật nặng ra quá nhỏ vì vật khuân càng tách nhỏ ra nhiều chừng nào thì số chuyến sẽ tăng thêm chừng đó. 
- Chọn các kiện hàng, túi hoặc giỏ có quai hoặc điểm nắm chắc chắn để khuân. Có thể khoét lỗ để tạo các khe nắm ở mặt bên hộp hoặc gia cố thêm quai xách cho các giỏ đựng nông sản.

- Sử dụng găng tay khi khuân hoặc buộc thêm vải mềm vào tay nắm.

- Chọn vị trí đặt tay nắm ở góc thích hợp sao cho chỗ cổ tay ở tư thế thẳng và thoải mái.
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Hình 31. Cùng nhau khuân những vật nặng
 để giảm nhẹ sức lao động

6. Sử dụng các loại xe kéo, xe đẩy, xuồng hoặc súc vật để chuyên chở vật nặng

Biết cách sắp xếp nông sản và các dụng cụ lao động vào các vật dụng chuyên chở có gắn bánh xe hoặc ghe xuồng sẽ giảm bớt thao tác mang vác thủ công; nông sản và dụng cụ ít bị hư hỏng, đồng thời hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt.
* Cách thức cải tiến

- Sử dụng các loại xe đẩy hoặc xe kéo với tay nắm vững chắc để vận chuyển vật nặng. 

- Khéo lợi dụng kênh rạch, sông ngòi để vận chuyển vật nặng. 

- Gắn hai miếng giá đỡ bằng tre vào thân sau xe đạp, bà con có thể vận chuyển dễ dàng các loại nông sản, nông cụ băng qua các đoạn đường gồ ghề.

- Sử dụng trâu, bò, ngựa, dê... để kéo xe chở nông sản và vật nặng.

- Xe đẩy, xe kéo cần gắn thêm rào chắn xung quanh và buộc thật kĩ, tránh để nông sản rơi vãi, hao hụt phải thu nhặt gây mất thời gian.

7. Gắn vào xe đẩy và xe kéo những bánh xe đủ lớn để dễ di chuyển trên đường rộng

Nếu không biết cách vận chuyển đúng, bà con sẽ rất chóng mệt, dễ hao hụt nông sản và nhiều khi còn gây ra tai nạn không đáng có. 

* Cách thức cải tiến 

 - Kiểm tra lại các bánh xe kéo xem đã đủ lớn hay chưa? Nếu chưa hãy gắn bánh xe to vào.

- Hãy chọn bánh xe bằng cao su và thường xuyên bơm căng để dễ di chuyển trên đường ruộng. Nếu cần thiết có thể sử dụng bánh xe máy hoặc bánh xe đạp.

- Gắn thêm quai nắm chắc chắn vào xe để tiện vận hành.

- Bánh xe to phải có trục và khung sườn thật chắc chắn, hãy kiểm tra trước khi sử dụng.
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Hình 32. Sử dụng bánh xe to có bánh cao su cứng để 
giảm bớt ma sát khi di chuyển trên mặt đường ruộng gồ ghề

8. Sử dụng trục lăn, băng chuyền và những phương tiện cơ giới khác di chuyển hoặc nâng vật nặng

Sử dụng trục lăn, băng chuyền giúp bà con dễ di chuyển vật nặng như nông sản, máy móc nông cơ hoặc ghe xuồng có thể tránh được chứng đau lưng thường gặp.

* Cách thức cải tiến

- Xem lại những việc làm hằng ngày của bà con và xác định xem vật xếp dỡ vật liệu nào thích hợp với băng tải và trục lăn.

- Tìm hiểu thêm những loại băng chuyền có sẵn trong thôn xóm. Thiết kế loại thích hợp cho công việc của bà con.

- Khi thiết kế băng chuyền, nên chọn những vật liệu thật bền để có thể di chuyển được vật nặng một cách an toàn.

- Khi phải di chuyển những vật nặng qua đoạn đường ngắn như vận chuyển ghe ra bờ kênh, di dời các nông cơ v.v... nên sử dụng những trục lăn bằng những đoạn gỗ tròn.

- Độ nghiêng của băng chuyển sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của bà con. Ví dụ, di chuyển các bao gạo hoặc kiện hàng đựng nông sản từ nơi chứa này sang nơi khác, hoặc chuyển nông sản xuống xuồng.
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 II. Nơi làm việc và dụng cụ lao động

Phần này sẽ gợi ý cho bà con những giải pháp thực tiễn để bố trí nơi làm việc và dụng cụ lao động như làm việc ở tầm cao thích hợp, sử dụng ghế bàn chắc chắn, những biện pháp phòng tránh tư thế bất lợi trong lao động và chọn những dụng cụ ít dùng sức khi thao tác. Những việc làm này đều được thực hiện với chi phí thấp.

1. Điều chỉnh độ cao để thực hiện ngang tầm khuỷu tay hoặc thấp hơn khuỷu tay một chút

Có nhiều công việc trong nông nghiệp như phân loại hoặc đóng gói nông sản cần có một nơi làm việc thích hợp, nhờ đó bà con có thể hạn chế đau nhức cơ bắp và tăng hiệu quả công việc. Nơi làm việc tốt còn hỗ trợ đắc lực cho công việc nội trợ như nấu bếp hoặc giặt giũ. 

[image: image43.png]


                       [image: image44.png]



[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]



2. Cung cấp ghế hoặc băng ngồi chắc chắn có chỗ tựa lưng

Cung cấp ghế hoặc băng ngồi chắc chắn có chỗ tựa lưng giúp bà con thực hiện công việc thoải mái hơn. Thỉnh thoảng có thể tựa lưng thư giãn để chống mỏi.

* Cách thức cải tiến 

- Đóng những loại ghế đai bằng gỗ có chỗ tựa lưng thích hợp cho công việc ở tư thế ngồi.

- Những loại băng ngồi bằng gỗ hoặc bằng tre có chỗ tựa tay và tựa lưng rất thích hợp cho những công việc có nhiều người cùng làm chung như phân loại nông sản, chọn hạt giống...

- Hiệu chỉnh tầm làm việc thích hợp với vóc dáng của từng người.

- Đối với những công việc cần có sự chính xác cao, thiết kế thêm chỗ tì tay.

- Chỗ dựa lưng không thật phù hợp cho những công việc cần di chuyển tay hoặc phải xoay trở nhiều. Đối với công việc trên nên chọn loại ghế đẩu.

- Khi ngồi lâu, lót thêm nệm mỏng dưới mặt ghế hoặc kê thêm gối tròn ngay sau thắt lưng để bớt mỏi phần lưng dưới.
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Hình 37. Tư thế ngồi thích hợp cho những công việc cần
 tập trung chú ý. Bàn kê vừa tầm khuỷu tay, ghế có chỗ tựa lưng

3. Chọn cách thức làm việc để có thể xen kẽ giữa đứng và ngồi hoặc hạn chế bớt tư thế cúi và gập người

Xen kẽ giữa đứng và ngồi là hình thức giúp cho cơ bắp được thư giãn, tránh tình trạng chỉ một vài nhóm cơ làm việc quá sức tạo ra mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bà con nên tránh những tư thế bất lợi như cúi gập người hoặc ngồi xổm, bởi nó có thể làm căng cơ vùng lưng và gây đau nhức khó chịu.

* Cách thức cải tiến

- Đặt một ghế đẩu gần nơi làm việc, khi cần nghỉ ngơi có thể ngồi xuống ghế. Chọn ghế bằng vật liệu thật nhẹ và chắc để dễ di chuyển. 

- Hoán đổi công việc cho nhau để chống mệt mỏi.

- Chọn những dụng cụ lao động có cán dài hoặc dùng đòn gánh để hạn chế tư thế cúi gập người khi lao động.

- Những loại ghế dùng để ngồi làm việc không nên thiết kế quá to, nặng và cồng kềnh vì chúng sẽ gây cản trở cho công việc và tốn kém vô ích.
4. Đặt các vật liệu, dụng cụ hoặc nút điều khiển thường dùng trong tầm tay với

Đặt các vật dụng hoặc các dụng cụ thường dùng ngay trong tầm tay giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian di chuyển và tìm kiếm, đồng thời hạn chế các thao tác bất lợi gây tốn sức và tạo thêm mỏi mệt như với hoặc cúi gập người v.v.... Đối với vật sắc nhọn nên bố trí lợp, bao che, không để lưỡi dao, lưỡi hái lộ ra ngoài.

* Cách thức cải tiến 

- Khởi đầu, sắp xếp tất cả các dụng cụ, vật dụng bà con thường dùng hằng ngày ở trong tầm với. Dời những vật dụng khác ít dùng hơn vào kho chứa thích hợp.

- Nếu có thể nên đóng thêm kệ, giá đỡ hoặc móc kẽm... để cất giữ các vật dụng ngay tầm làm việc.

- Đối với các chi tiết hoặc dụng cụ thường dùng khi lao động ngoài ruộng như: dây buộc, kéo, lưỡi dao, búa, nước uống..., thiết kế những dụng cụ này và mang theo bên người khi lao động.
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	Hình 38. Sắp xếp tủ đựng dụng cụ lao động gần nơi làm việc và ở trong tầm với



- Bố trí các nút điều khiển, nút bật tắt các loại máy nông cơ như: máy bơm, máy suốt lúa... ngay tầm nhìn của bà con.

- Giá kệ và thùng chứa vật liệu giúp bà con sắp xếp vật dụng thường dùng theo thứ tự và ngay tầm với.
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	Hình 39. Móc treo xoong nồi trong tầm làm việc của người nội trợ, loại thường dùng hàng ngày được xếp ngang tầm, loại ít dùng được xếp cao hơn




5. Chọn dụng cụ ít tốn sức khi thao tác

Dụng cụ được thiết kế thích hợp sẽ làm giảm gánh nặng công việc, đồng thời gia tăng năng suất lao động. Dụng cụ cầm tay luôn đòi hỏi sự chính xác cao khi thao tác, do vậy chỉ cần mỏi nhẹ của cơ, công việc của bà con sẽ ảnh hưởng ngay. Sử dụng những dụng cụ cầm tay kém hiệu quả, không phù hợp hoặc quá kềnh càng, quá nặng sẽ chóng mệt, năng suất lao động kém và thường gây ra tai nạn.

* Cách thức cải tiến

- Chọn những dụng cụ nhẹ nhưng đủ mạnh để giảm bớt lực sử dụng các cơ nhỏ vùng cẳng tay và bàn tay. Những dụng cụ lớn như: cuốc, cày cần có một quai ngang để nắm. Gắn những tay nắm thật chắc vào những dụng cụ này để đảm bảo an toàn.

- Thiết kế những dụng cụ thuận lợi cho công việc của bà con. Ví dụ ở hình dưới đây, bà con áp dụng máy sạ hàng để gieo lúa thay vì ôm thùng lúa trên tay.
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	Hình 40 Sử dụng máy sạ lúa theo hàng. Xe lăn trên mặt ruộng,
 ít dùng sức, lúa mọc thành hàng rất tiện khi bón phân và làm cỏ




- Bàn xoay kê vừa tầm làm việc giảm đáng kể thao tác nâng vật nặng khi sửa chữa, bảo trì những máy nông cơ...

- Tránh tập trung quá nhiều vào một nhóm cơ khi sử dụng dụng cụ và thiết bị. Hãy chọn hoặc thiết kế những dụng cụ cho phép chia đều hoạt động của nhiều cơ.

6. Quy định chỗ để cố định cho mỗi dụng cụ

"Cấp nhà" cho mỗi dụng cụ - tức là quy định chỗ để cố định - cho mỗi dụng cụ là một biện pháp đơn giản và hiệu quả. Khi nhìn vào "căn nhà" không thấy dụng cụ, bà con sẽ biết ngay là chúng bị thất lạc hoặc một thành viên nào đó trong gia đình đang sử dụng.

* Cách thức cải tiến

- Sử dụng những miếng nẹp bằng tre hoặc gỗ mỏng và gắn chặt hai đầu nẹp vào vách nhà. Treo lần lượt theo thứ tự từng loại nông cụ như: dao, mác, liềm, rùa...

- Ghi chú bằng nhãn hoặc vẽ đậm hình dạng của từng dụng cụ. Chỉ cần một liếc mắt, mọi người đều có thể tìm được và sắp xếp đúng vị trí từng loại dụng cụ.

- Đối với những công việc cần di chuyển nhiều nơi, hãy đóng những thùng gỗ có quai xách để cất giữ dụng cụ lao động. Bên trong thùng, hãy sắp xếp thật gọn các dụng cụ cần thiết cho công việc của bà con và dùng bút tô đậm hình dạng của từng loại một.

- Nếu bà con muốn sắp xếp nhiều loại dụng cụ, hãy đóng những ngăn tủ đựng dụng cụ, sắp xếp chúng thật thứ tự và ngăn nắp. Không quên tô đậm hình dạng ban đầu của chúng để dễ kiểm soát.

- Nếu là những dụng cụ hoặc vật dụng nhỏ, sắp xếp chúng vào những khay hoặc lon có dán nhãn.

7. Sử dụng các gá lắp, bàn kẹp hoặc các thiết bị cố định khác để cố định vật dụng khi làm việc

Các loại thiết bị như bàn kẹp, gá lắp... dùng để kẹp chặt các vật dụng khi thao tác, giúp hai tay được tự do thao tác, công việc được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi nhiều hơn, tránh tai nạn. 

* Cách thức cải tiến

- Thiết kế và sử dụng những bàn kẹp thích hợp để cố định những chi tiết tháo rời từ các máy bơm, các linh kiện rời của máy cơ khí nông nghiệp hoặc trục xe... khi cần sửa chữa hoặc bảo trì.

- Cố định bàn kẹp hoặc gá lắp lên mặt bàn làm việc và điều chỉnh chiều cao của bàn sao cho vừa tầm khuỷu tay hoặc thấp hơn tầm khuỷu một chút.

- Siết bàn kẹp với lực vừa phải đủ để cố định vật liệu, tránh làm hư hỏng vật dụng bên trong bàn kẹp.

- Mài dũa những cạnh bén của bàn kẹp để tránh làm trầy xước tay chân.

III. An toàn điện và máy nông nghiệp

1. Chọn mua máy an toàn và thường xuyên bảo dưỡng máy

- Nghiên cứu và cân nhắc thật kỹ trước khi chọn mua máy. Chỉ chọn mua những loại máy khi các bộ phận chuyển động, các dây dẫn được bao che kỹ càng, các bộ phận nhập liệu và ra liệu vận hành an toàn, mở máy và xem máy vận hành. 

- ấn định lịch bảo dưỡng máy theo một chu kỳ nhất định. Lập sổ bảo trì và ghi chép cẩn thận những chi tiết đã sửa chữa hoặc thay thế. 

- Phân công một thành viên trong gia đình đã được tập huấn thành thạo đảm trách việc bảo quản máy móc nông cơ. Khi cần thiết có thể nhờ thợ máy hoặc nhân viên bán máy hỗ trợ thêm. Thiếu kinh nghiệm trong bảo dưỡng máy sẽ là mối nguy hiểm cho bà con và gia đình.

- Khi phải bảo dưỡng hoặc sửa chữa, máy phải ở trong tình trạng không hoạt động, cắt toàn bộ nguồn điện vào máy, đồng thời gắn một biển báo ghi rõ "MÁY ĐANG BẢO dưỡng, CẤM Mở ĐIỆN".
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	ình 41. Bảo trì máy luôn được phân công cho một thành viên thạo việc trong gia đình để tránh làm hư hỏng do thiếu kinh nghiệm



2. Che chắn thích hợp cho những bộ phận chuyển động nguy hiểm của máy

Những bộ phận chuyển động là nơi thường gây thương tổn cho bà con. Tai nạn có thể do các bánh răng, trục lăn hoặc dây cu roa... gây ra hoặc cũng có thể do các vật sắc bén hoặc tia lửa bắn ra từ các bộ phận chuyển động. Cách phòng ngừa tốt nhất là lắp đặt những bộ phận che chắn thích hợp cho từng loại máy.

* Cách thức cải tiến

- Sử dụng những vật liệu có sẵn để đóng những tấm chắn hoặc vỏ che bao kín các bộ phận chuyển động của máy. Chọn những vật liệu bền chắc và thiết kế để có thể tháo rời được, tiện cho việc bảo trì và sửa chữa máy.

- Trong trường hợp cần quan sát cách vận hành các chi tiết của máy, bà con có thể sử dụng các vật liệu bằng nhựa hoặc lưới kẽm để làm tấm chắn.
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	Hình 42. Gắn hàng rào giới hạn việc tiếp cận với các bộ phận nguy hiểm
 của máy tại các vị trí có nhiều người qua lại




- Đối với khu vực nhiều người qua lại, có thể làm thêm một rào chắn bằng gỗ hoặc bằng tre bao quanh chỗ vận hành máy để phân định rõ giới hạn nguy hiểm.

- Vỏ bao che cần phải được gắn thật chắc vào máy. Kiểm tra thật kỹ những ốc vít của bao che trước khi vận hành máy, nếu cần thiết nên siết lại thật chặt. Vỏ chắn làm tạm bợ, sơ sài, cố định không kỹ sẽ tạo thêm nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

3. Sử dụng những thiết bị nhập liệu thích hợp để tránh nguy hiểm và gia tăng năng suất

Hãy ghi nhớ rằng khi nhập liệu vào máy, hai bàn tay của người vận hành luôn có nguy cơ rất cao về tai nạn lao động. Nguy cơ tương tự vẫn xảy ra khi vận hành máy xay, máy nghiền, máy bóc tách các loại nông sản... 

* Cách thức cải tiến 

- Thiết kế những thiết bị nhập liệu dạng máng trượt. Máng được gắn chặt vào máy theo bờ dốc thoai thoải và nguyên liệu thô sẽ lần lượt trượt dần vào máy. Hình thức này có thể áp dụng cho các loại máy tuốt nông sản.
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	Hình 43. Máy xay xát ngô có thiết bị nhập liệu dạng máng trượt



- Thiết kế những phễu hứng và gắn sát vào máy. Trọng lượng của nông sản sẽ cuốn chúng dần vào máy. Hình thức này có thể áp dụng cho những loại máy ép nước, máy xay, máy nghiền nông sản.

Khi lắp đặt những thiết bị nhập và ra liệu, cần chú ý không làm cản trở những bộ phận che chắn hoặc những thiết bị an toàn khác của máy.

4. Đặt những nút điều khiển khẩn cấp ở nơi dễ thấy và gắn nhãn ghi chú bằng tiếng Việt cho những công tắc này

- Đặt những nút đóng và nút mở khẩn cấp các loại máy ở tầm dễ với đối với tất cả mọi người, tách biệt chúng với những vật dụng khác.

- Khi nút khẩn cấp cùng gắn chung với những nút điều khiển khác, dùng sơn đỏ hoặc giấy đỏ gắn vào để phân biệt chúng với những nút thường dùng khác.
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	Hình 44. Những bảng điện, nút điều khiển tắt, mở nguồn được chú thích thật rõ ràng bằng tiếng Việt



- Gắn nhãn ghi chú tên từng loại nút điều khiển hoặc công tắc thật to và rõ. Một số nút điều khiển của máy đã có sẵn tên nhưng bị mờ, không rõ hoặc dùng tiếng nước ngoài, hãy gắn lại nhãn khác bằng tiếng Việt.

- Sử dụng từ rõ ràng và dễ hiểu khi đặt tên cho các nút điều khiển. Nếu dùng biểu tượng, chúng phải thật rõ và dễ hiểu.

- Tôn trọng tính tự nhiên của thao tác điều khiển, ví dụ: bố trí nút bật luôn hướng lên, tắt hướng xuống...

5. Bao che an toàn các dây dẫn điện vào máy

- Kiểm tra cẩn thận tất cả các mối nối dẫn vào máy, thận trọng buộc chúng thật kỹ bằng băng keo cách điện. Tuyệt đối không để lại mối hở nào cho dù chúng ta biết là không bao giờ có người đụng chạm vào đó.

- Nếu phát hiện dây dẫn điện bị sờn hoặc những đoạn dây có nhiều mối nối, hãy mạnh dạn thay thế ngay không cần tiết kiệm.

- Bảo vệ tất cả các mạch điện bằng hệ thống cầu chì an toàn. Hộp cầu dao ngắt điện chính phải được ghi chú rõ ràng.
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	Hình 45 Bảng điện và các dây dẫn điện đều được 
cố định và bao che cẩn thận



- Thường xuyên kiểm tra độ bám của những ổ cắm điện. Chỉnh sửa lại ổ cắm để có độ bám thật tốt. ổ cắm điện tiếp xúc không tốt sẽ tạo ra chập mạch rất dễ hư máy.

- Không dùng điện để đánh bắt cá hoặc bẫy chuột.

- Sử dụng dây nối đất để tăng độ an toàn cho các thiết bị sử dụng điện.

IV. Môi trường tự nhiên và sử dụng hoá chất an toàn
1. Tăng cường thông gió tự nhiên để làm thoáng không khí trong nhà

- Sắp xếp chỗ làm việc, nơi dùng cơm, bếp ở nơi thông khí tốt, đặc biệt khi trời nóng bức. Tránh bố trí chỗ làm việc ở góc nhà, nơi chật hẹp và có chứa nhiều vật dụng.

- Tranh thủ mở cửa sổ, nới rộng cửa hoặc gỡ bỏ những chướng ngại gây cản trở gió lưu thông.

- Thiết kế thêm những mắt cáo, lỗ thông khí để dễ lưu thông khí nóng.

- Nếu có điều kiện, tăng cường thêm quạt trần, quạt bàn để tạo không khí tốt trong nhà.

- Dời hoặc cô lập những nguồn nhiệt như bếp, lò nung, hoặc máy móc phát nhiệt.

- Thiết kế thêm trần nhà để tránh bụi và ngăn nhiệt tạo cho sự thông khí tự nhiên thêm hiệu quả trong điều kiện thời tiết nóng nực.

2. Sơn tường bằng màu sáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên để tăng độ sáng nơi làm việc

Tận dụng được ánh sáng mặt trời sẽ tiết kiệm bớt nguồn điện cho gia đình, đồng thời có tác dụng tốt trong việc loại trừ ẩm mốc, mối mọt trong nhà.

* Cách thức cải tiến

- Mở rộng toàn bộ các cửa sổ và cửa ra vào để đón ánh sáng. Lau chùi cửa kính hoặc gỡ bỏ những vật cản gây hạn chế ánh sáng.

- Xác định xem chỗ làm việc hoặc bếp có cần thêm ánh sáng không. Nếu cần thiết, dời đến nơi có nhiều nguồn sáng nhất.

- Nới rộng các cửa hoặc mở thêm nhiều cửa phía trên cao để lấy thêm ánh sáng thiên nhiên.

- Dùng những tấm nhựa hoặc tấm nilon phủ trên mái nhà hoặc cánh én để có thêm nhiều nguồn sáng tự nhiên.

- Chọn những vật dụng màu sáng để sơn, quét vôi hoặc trang trí tường và trần. Có thể dùng những giấy lịch cũ hoặc bao phân cũ màu trắng đã tẩy rửa sạch sẽ và dán sát vào tường, trần nhà. Nếu có điều kiện hơn, hàng năm nên quét lại một lớp vôi trắng bên trong nhà.
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	Hình 46 Sử dụng những tấm nhựa trong trên mái nhà để tăng cường ánh sáng tự nhiên




- Sắp xếp công việc để có thể tranh thủ được tối đa ánh sáng ban ngày.

- Mở nhiều cửa sổ và các ô sáng sẽ có tác dụng làm tăng thêm sức nóng vào mùa hè hoặc thu hút thêm khí lạnh vào mùa đông. Có thể bố trí thêm màn ở các cửa sổ vừa để trang trí vừa để che nắng hoặc gió khi cần thiết.

3. Hạn chế làm việc quá lâu trong môi trường quá nóng hoặc lạnh

ánh nắng mặt trời tuy rất cần thiết cho con người nhưng nếu tiếp xúc liên tục và kéo dài mà không có biện pháp bảo hộ thích hợp rất dễ dẫn đến những bệnh về da.

Tương tự như vậy, khi bà con làm việc quá lâu ngoài trời lạnh, năng lượng cũng bị tiêu hao, chất lượng công việc và năng suất lao động cũng giảm sút nhanh chóng. 

* Cách thức cải tiến

- Chọn loại áo vải dày, dài tay màu sáng khi lao động ngoài trời nắng. Sử dụng áo len bó sát người và kín cổ khi lao động ngoài trời rét.

- Sử dụng nón lá rộng vành, khăn vải bịt đầu để hạn chế bớt bức xạ nhiệt.
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Hình 47. Tranh thủ ra ruộng sớm để tránh nắng

- Nên thay đổi thời gian lao động thích hợp để tránh làm việc quá lâu trong môi trường nóng hoặc lạnh. Mùa nắng tranh thủ ra ruộng sớm, hạn chế lao động vào buổi trưa nắng. Trời rét, ra ruộng muộn hơn hoặc chọn những công việc khác bên trong nhà.
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	Hình 48. Chuẩn bị áo choàng, nón, găng, giày, ủng... để chống rét trước khi ra ruộng
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- Thường xuyên có những đợt nghỉ ngắn khi phải lao động ngoài trời nắng.
- Những công việc nặng nhọc như khuân vật nặng nên thực hiện vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều khi sức nóng mặt trời không quá mạnh.

- Chọn loại nón dày, thô, rộng vành hoặc nón lá để cách nhiệt khi lao động.

4. Chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và sử dụng đúng liều

- Trước khi chọn mua bất cứ loại thuốc BVTV nào, bà con phải biết rõ loại côn trùng nào cần tiêu diệt. Xem thuốc BVTV có phải là biện pháp tốt nhất chưa? Bà con nên biết rằng có nhiều cách để khống chế côn trùng gây hại.

- Nếu thuốc BVTV là phương thức phải lựa chọn, bà con nên tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến nông hoặc cán bộ y tế về việc chọn và sử dụng an toàn thuốc BVTV. Khi phun thuốc, mang khẩu trang, bao tay, ủng, kính và áo quần bảo hộ.

- Xây dựng kế hoạch để giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV bằng cách ứng dụng chương trình IPM vào đồng ruộng của mình.

- Không nên pha lẫn lộn các loại thuốc khác nhau với hy vọng tăng thêm hiệu quả sử dụng. Sự pha trộn thuốc sẽ làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe.

- Đề nghị cửa hàng hoặc nơi sản xuất thuốc cung cấp “Phiếu dữ liệu về an toàn hóa chất”. Đây là trách nhiệm chính yếu của họ nhằm cung ứng những thông tin về an toàn sức khỏe cho khách hàng.

- Tìm hiểu thêm chương trình khuyến nông phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc báo chí địa phương.

5. Cất giữ thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp và các dụng cụ phun thuốc ở nơi riêng biệt và an toàn

Để những vật dụng phun thuốc BVTV trong nhà sẽ làm ô nhiễm môi trường sống của gia đình, có nguy cơ gây nhiễm độc mãn tính do hàng ngày tiếp xúc.

* Cách thức cải tiến

- Chọn những thùng chứa bằng nhôm hoặc bằng gỗ thật kín có khóa để cất giữ toàn bộ các chai, lọ thuốc BVTV đang sử dụng.

- Cất các bình phun và chai lọ đựng thuốc BVTV ở một chòi nhỏ ngoài ruộng. Chòi này không được sử dụng để ở và luôn phải được khóa kỹ trước khi ra về. Làm thêm những kệ nhiều ngăn và xếp lên đó các loại thuốc BVTV và hóa chất nông nghiệp, tách biệt thuốc diệt cỏ và diệt sâu rầy ra thành từng ngăn chứa riêng.
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	Hình 49. Thùng đựng thuốc bảo vệ thực vật có khóa cẩn thận




- Nên tận dụng nơi xa nhà để cất giữ thuốc BVTV, tránh xa nguồn nước và thực phẩm.

- Chìa khóa tủ thuốc BVTV phải được cất giữ cẩn thận và xa tầm tay trẻ em.

- Chọn chỗ xa nguồn nước sinh hoạt để rửa bình phun thuốc BVTV, tốt hơn hết là rửa ngay tại phần ruộng mình vừa phun xong.
 6. Đảm bảo các chai thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp đều có nhãn

Nhãn thuốc to, rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân biệt giúp bà con nhanh chóng xác định loại thuốc cho dù mới tiếp xúc với hóa chất nông nghiệp.

* Cách thức cải tiến

- Kiểm tra tất cả các chai hóa chất nông nghiệp bà con đang sử dụng dở hoặc chưa sử dụng. Cẩn thận ghi lại nhãn thuốc bằng tiếng Việt thật dễ hiểu, ví dụ “THUỐC DIỆT SÂU RẦY” hoặc “THUỐC DIỆT Cỏ”.

- Không tự ý gỡ bỏ nhãn thuốc. Nếu chai thuốc mất nhãn, nên tự tay viết lại nhãn thuốc hoặc cẩn thận đề chữ “RẤT ĐộC” dán vào vỏ chai. Tham khảo thêm cán bộ khuyến nông để có thêm thông tin thích hợp.

- Trường hợp phải chia thuốc ra những chai lọ nhỏ để tiện sử dụng, không quên gắn thêm nhãn vào.

- Dùng bút có nét đậm khi ghi nhãn, sử dụng từ thật ngắn, dễ hiểu. Có thể ghi chú thêm chữ “THUỐC ĐộC, NGUY HIỂM” hoặc vẽ hình đầu sọ xương chéo vào mỗi chai thuốc.

7. Tìm những biện pháp thật an toàn để xử lý những chai lọ, vỏ hộp thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất đã qua sử dụng

Vỏ và chai thuốc vứt bừa bãi trên đồng ruộng có thể gây ô nhiễm nguồn nước. Điều này rất nguy hiểm cho người, súc vật và thủy sản. Ngoài ra, vỏ chai vỡ có thể cứa đứt chân khi lao động ngoài ruộng.

* Cách thức cải tiến

- Không tái sử dụng vỏ thuốc BVTV với bất cứ lý do nào. Nơi thiêu hủy vỏ chai phải được chọn lựa kỹ, tránh gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống. Hố chôn phải đào sâu 1 mét và xa khu dân cư. Rào chắn nơi thiêu hủy vỏ thuốc và gắn bảng cấm vào.
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	Hình 50. Chọn một nơi an toàn, xa nhà ở, xa nguồn nước để cùng đào hố chôn tất cả những vỏ chai thuốc và hóa chất nông nghiệp




- Chọn một vị trí an toàn để chôn tất cả các vỏ chai, hộp đựng thuốc BVTV.

- Thu gom tất cả các vỏ chai thuốc rơi vãi khắp mặt ruộng, cho vào thùng kín và chôn ở một nơi an toàn.

- Sử dụng quần áo bảo hộ và găng tay khi thu gom các vỏ chai hóa chất nông nghiệp.

8. Thu thập những thông tin về an toàn trong sử dụng hóa chất nông nghiệp, đồng thời phổ biến lại cho cộng đồng

Sử dụng đúng liều lượng thuốc, đúng loại thuốc giúp bà con bảo vệ tốt cây trồng, đồng thời tránh được nguy cơ nhiễm độc thuốc.

* Cách thức cải tiến

- Gia nhập câu lạc bộ khuyến nông địa phương để cập nhật thêm kiến thức, biết cách chọn đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Trước khi chọn mua thuốc hoặc hoá chất nông nghiệp, nên tham khảo thêm ý kiến của cán bộ khuyến nông hoặc cán bộ nông nghiệp địa phương.

- Sưu tầm, thu nhập các tờ rơi, giấy hướng dẫn, bài báo… có liên quan tới các loại hóa chất nông nghiệp và tìm cách phổ biến lại cho bạn bè và bà con trong thôn xóm.

- Giữ lại các nhãn thuốc hoặc ghi lại nội dung, tên của từng loại hóa chất để khi cần có thể tham khảo thêm ý kiến của cán bộ chuyên môn.

9. Phòng chống nguy hại của súc vật, côn trùng hoặc sâu bọ gây hại

- Dùng băng vải dày quấn chặt quanh cẳng chân và các ống quần trước khi bước vào vùng đất sình lầy để ngăn đỉa hoặc các loại côn trùng khác len lỏi vào cơ thể.

- Sử dụng găng tay và mặc áo dài tay khi lao động ngoài ruộng hoặc nương rẫy để phòng ngừa các loại sâu bọ gây dị ứng và viêm nhiễm da.

- Đội nón và phủ kín đầu mặt cổ bằng lưới vải khi nghi ngờ nơi làm việc có các loại côn trùng có cánh gây hại như cào cào, châu chấu, ong…
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	Hình 51 Sử dụng những chuồng đặc biệt để cố định súc vật 
khi cần phải tiếp xúc với chúng như vắt sữa




- Thiết kế những lồng chắn thích hợp khi cần phải vào thăm hoặc tiếp xúc trực tiếp với gia súc.

- Sử dụng kinh nghiệm dân gian để phòng tránh sự quấy nhiễu của côn trùng và loại vật như “vôi tôi” để loại bỏ đỉa ra khỏi cơ thể và giảm bớt đau nhức do ong hoặc côn trùng đốt. Dùng khói để xua ong.

- Định kỳ tẩy uế chuồng trại và máng đựng thực phẩm gia súc bằng dung dịch Formaldehyde.

V. Điều kiện phúc lợi

Chuẩn bị nước đun sôi, có đủ thực phẩm bổ dưỡng, sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh, duy trì những đợt nghỉ ngắn khi lao động và góc thư giãn… là những yêu cầu cơ bản để đảm bảo sức khỏe trong khi làm việc. 

1. Cung cấp đủ nước uống và các loại giải khát tại nơi làm việc

Nước uống khi lao động ngoài ruộng rẫy là nhu cầu tối thiểu cần thiết của nông dân. Nước uống hợp vệ sinh giúp bà con chống mệt, giữ được sức khoẻ tốt khi lao động. 

* Cách thức cải tiến

- Hãy chọn nguồn nước sạch và hợp vệ sinh để uống. Nước mưa và nước giếng khoan là những nguồn nước thích hợp, tuy vậy hãy kiểm tra cẩn thận trước khi dùng. Nước mưa lưu trữ lâu trong thùng chứa có thể bị ô nhiễm bởi bụi, ấu trùng muỗi và vi sinh vật. Tránh sử dụng mạch nước ngầm khi gần đó có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Đun sôi nước trong vòng 15 phút và để nguội, rót vào chai sạch có nắp đậy để uống.

- Khi lao động ngoài ruộng, tìm một nơi mát mẻ, hợp vệ sinh và thật an toàn để cất giữ bình nước uống.

- Lọc nước sạch trước khi đun chín giúp chúng ta loại bớt cặn bã, đất cát và bụi bặm.

- Tận dụng bếp còn nóng sau khi nấu thức ăn để đun nước nhằm giảm thiểu việc tiêu hao chất đốt.

- Thường xuyên vệ sinh bình lọc nước và các chai lọ đựng nước uống.

- Để khử khuẩn nước, sử dụng viên Chloram B (Sodium Dichloroisocyanurate) rất có hiệu quả kinh tế. Chỉ cần hòa tan thuốc vào chai nước là có thể uống ngay được.

- Không nên uống rượu khi giải lao vì sẽ chóng mệt và dễ có nguy cơ tai nạn.

2. Thực hiện ăn uống điều độ và có đủ thực phẩm bổ dưỡng trong bữa ăn

Lao động nặng nhọc trong nhiều giờ tiêu hao khá nhiều năng lượng. Chỉ ăn một hoặc hai lần trong ngày, dù ăn thật nhiều, cũng không phù hợp với cơ thể. Bữa ăn thật no, khoảng cách giữa hai bữa ăn khá xa sẽ làm hạn chế năng suất lao động và gây mệt mỏi.

Ăn đủ chất bổ giúp chúng ta khỏe mạnh, ít bệnh tật, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cần thiết để hoàn tất công việc đồng áng.

* Cách thức cải tiến

- Ăn sáng đầy đủ trước khi ra ruộng, mang theo thực phẩm cho buổi trưa tại nơi làm việc. Sau khi lao động, mọi người trở về nhà cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn chiều thật đủ chất và no.

- Sử dụng túi có quai xách để chứa thức ăn khi đi làm việc ngoài đồng, không quên mang theo nước uống đã nấu chín.

- Tận dụng nguồn đạm rẻ tiền, sẵn có quanh nhà và bổ sung vào bữa ăn hàng ngày như tép.

- Cải tạo ao, mương, đồng thời tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà để trồng rau, nuôi cá, chăn nuôi gia cầm… phục vụ bữa ăn gia đình.

- Chọn một chỗ có bóng râm gần nơi làm việc để ăn trưa. Có thể chọn bóng mát của cây to hoặc dựng một chòi lá gần bờ ruộng để nghỉ ngơi và dùng bữa.

- Đun nấu là thú tiêu khiển! Hãy chia sẻ công việc bếp nóc cho nhau. Nam nữ hãy cùng nhau tham gia nấu nướng và chế biến nhiều loại thực phẩm ngon, bổ.
3. Xây cầu tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh gần nơi làm việc

Xây dựng cầu tiêu là việc làm rất quan trọng để gìn giữ môi trường làm việc và sinh sống hợp vệ sinh. Thiếu cầu vệ sinh, phân người thải ra sông rạch sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, lây lan bệnh tật cho nhiều người. Ngoài ra, các phương tiện tắm rửa thích hợp cũng rất cần thiết cho người nông dân và gia đình.

* Cách thức cải tiến

- Xây dựng một cầu tiêu hợp vệ sinh cho gia đình. Hiện nay có rất nhiều loại cầu tiêu bán tự hoại với giá cả phải chăng rất phù hợp với bà con vùng nông thôn. Trang bị đủ các dụng cụ cần thiết để làm vệ sinh như lu nước, giấy vệ sinh, thùng đựng giấy có nắp đậy kín, cọ, bàn chải. Thường xuyên làm vệ sinh cầu để hạn chế mùi hôi và ruồi nhặng.

- Xây dựng thêm một cầu tiêu hợp vệ sinh ngoài đồng ruộng hoặc hợp tác với bà con có ruộng kế cận xây dựng một cầu vệ sinh để cùng dùng chung.

- Vách các công trình vệ sinh nên thiết kế cao quá đầu, cửa ra vào có chốt gài bên trong để phụ nữ yên tâm khi sử dụng.

- Xây dựng thói quen tốt “rửa tay sạch sau khi đi tiêu” bằng cách bố trí chậu rửa tay có xà phòng và nước sạch gần cầu vệ sinh.
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Hình 52. Xây dựng cầu tiêu sạch và hợp vệ sinh

4. Có chỗ nghỉ ngơi thoải mái để phục hồi sức khỏe

Trong lao động sản xuất, bà con đã sử dụng một phần đáng kể cuộc sống của mình trên đồng ruộng. Do vậy, bà con cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn, giải lao và ăn uống để phục hồi sức khỏe sau mỗi đợt lao động mệt nhọc. 

* Cách thức cải tiến

- Xây dựng một chòi đơn giản gần nơi làm việc để nghỉ giải lao. Sử dụng những vật liệu tại chỗ như lá dừa, rơm, tre… để xây chòi. Trang bị thêm võng, chiếu hoặc giường để ngả lưng sau buổi cơm trưa.

- Sử dụng lại những chòi đã có sẵn trên ruộng dùng để giữ cá hoặc giữ nông sản làm nơi nghỉ ngơi sau mỗi đợt lao động.

- Xây dựng một góc thư giãn tại nhà bằng cách bố trí ghế dựa, ghế nằm, võng, giường… Khéo sắp xếp thêm những cây kiểng, tranh ảnh cũng như phương tiện giải trí bổ ích tạo ra khung cảnh thật thoải mái.

- Tận dụng các vật liệu rẻ tiền có sẵn để dựng ch
òi. Chòi có thể làm tạm và gỡ bỏ sau vụ mùa hoặc dựng chắc chắn để lưu giữ các dụng cụ lao động cần dùng về sau.

5. Cung cấp các phương tiện bảo hộ lao động như áo quần, găng tay, giày, mũ, khẩu trang để phòng tai nạn và tránh tiếp xúc với các chất nguy hại

Các phương tiện bảo hộ lao động giúp bà con bảo vệ một phần cơ thể chống lại những tác nhân gây hại. Biết cách trang bị đúng loại bảo hộ, bà con sẽ được bảo vệ an toàn.

* Cách thức cải tiến

- Sử dụng giày để lao động trên mặt đất khô, cứng. Đối với vùng đất sình lầy, dùng giày có ống cao buộc túm với ống quần. Dùng ủng da khi lao động trên nền đất có nước lầy lội.

- Thường xuyên vệ sinh và bảo trì các phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Chọn loại găng tay phù hợp với từng công việc khác nhau. Loại găng tay giầy phù hợp với công việc cần dùng lực bàn tay hoặc có những chi tiết nhọn, bén như đánh lá mía, làm cỏ nhóm… Loại mỏng cần cho các công việc có độ chính xác cao như thu hái, tỉa cành, bón phân. Loại bằng cao su rất cần khi sử dụng các hóa chất nông nghiệp và phân bón.
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Hình 53. Khẩu trang có than hoạt tính để bảo hộ 
khi phun xịt thuốc bảo vệ thực vật

- Chọn khẩu trang có than hoạt tính khi phun xịt hóa chất nông nghiệp. Không sử dụng những lõi lọc đã qua sử dụng.

- Kiểm tra xem khẩu trang có áp sát vào mặt không. Chỉ cần có một khe nhỏ giữa khẩu trang và da mặt, các hóa chất bảo vệ thực vật có thể rò rỉ vào và làm giảm hiệu quả sử dụng.

6. Xây dựng tủ thuốc cấp cứu

Xây dựng tủ thuốc cấp cứu giúp bà con giải quyết được tại nhà một số bệnh thông thường như cảm mạo, rối loạn tiêu hóa, vết thương chảy máu… Ngoài ra một số trường hợp cấp cứu nặng hơn nếu được sơ cứu tốt tại chỗ trước khi chuyển đi cũng giảm được một phần nào những biến chứng nguy hại.
* Cách thức cải tiến

- Chọn một nơi dễ thấy và xa tầm tay của trẻ em để đặt tủ thuốc cấp cứu. Chọn màu sáng để sơn tủ và dán thêm một chữ thập màu đỏ ngoài cửa tủ để tránh nhầm lẫn.

- Sắp xếp các loại thuốc có cùng một nhóm bệnh theo từng ngăn riêng để dễ chọn lựa mỗi khi cần gấp như:

+ Nhóm sát trùng vết thương: gòn, gạc, cồn, thuốc đỏ, băng keo, kéo…

+ Nhóm cảm sốt, giảm đau: dầu gió, dầu khuynh diệp, giác hút, đồ cạo gió, thuốc hạ nhiệt giảm đau như Paracetamol, thuốc cảm sổ mũi…
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	Hình 54. Tủ thuốc cấp cứu bằng cây tạp, sơn mầu sáng và treo cao tránh tầm với của trẻ em



+ Nhóm khó tiêu, đau bụng tiêu chảy: gói ORS, carbophos, thuốc dạ dày…

- Dán nhãn ghi rõ công dụng chữa bệnh cho từng chai thuốc để khỏi nhầm lẫn.

- Thường xuyên kiểm tra hạn dùng của thuốc, loại bỏ những thuốc quá hạn, thuốc kém phẩm chất ra khỏi tủ. Nhớ đậy nút thật kín và bảo quản thật tốt các lọ đựng thuốc.

- Chọn một mảnh đất trống gần nhà để trồng thuốc nam xen kẽ với luống rau tươi thường dùng như rau bồ ngót, lá cách, diếp cá, vông nem, gừng, sả…

7. Quan tâm đặc biệt tới phụ nữ có thai, người tàn tật và người già

- Không bố trí phụ nữ mang thai, đặc biệt vào những tháng đầu và những tháng cuối của thai kỳ thực hiện những công việc nặng nhọc như nâng, nhấc vật nặng. Đây là thời điểm rất cần sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng.

- Chọn công việc nhẹ nhàng và tư thế thích hợp cho người mang thai khi cần phải làm việc. Tốt nhất nên bố trí ghế ngồi thoải mái và thường xuyên xen kẽ những khoảng nghỉ ngắn cho họ.

- Trao đổi với người nông dân khuyết tật để tìm hiểu thêm về nhu cầu cải tiến trong công việc. Quan sát thật kỹ tư thế ứng xử của từng người nông dân tàn tật và tìm cách đáp ứng hoặc chọn những phương tiện hỗ trợ sao cho công việc của họ được thực hiện một cách có hiệu quả và an toàn.

- Bố trí những phương tiện phúc lợi như nước uống, phương tiện giải trí, nhà vệ sinh phù hợp với nhu cầu của người phụ nữ mang thai và người tàn tật.

- Cần lưu ý đặc biệt đến những nông dân già. Kinh nghiệm và kỹ năng của họ rất hữu ích cho lớp trẻ. Những giải pháp đơn giản như hạn chế khuân vác vật nặng, làm thông thoáng đường vận chuyển, sử dụng những bảng ghi chú có nét chữ lớn và dễ hiểu sẽ giúp đỡ nhiều cho họ.
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	Hình 55. Chọn những công việc nhẹ nhàng và bố trí nơi làm việc thật thích hợp cho người tàn tật cùng tham gia sản xuất



8. Giữ trẻ thật an toàn bằng cách phòng bệnh và tai nạn cho trẻ 

Trong nông thôn, có khá nhiều nguy cơ cho trẻ như ngã xuống nước, súc vật cắn, tiếp xúc với máy móc nguy hiểm, thuốc bảo vệ thực vật và những tác nhân gây hại khác. Hãy chỉ dẫn cho trẻ những biện pháp thiết thực để bảo vệ chúng khỏi những nguy cơ gây hại. Những kiến thức này rất hữu dụng cho trẻ trong tương lai. Lớn lên trẻ sẽ tự xây dựng cho mình một môi trường sống và làm việc thật lành mạnh.

* Cách thức cải tiến

- Đặt những rào chắn thích hợp tại những vị trí nguy hiểm và trang bị những phương tiện để phòng ngừa tai nạn cho trẻ.

- Nếu cần phải mang trẻ ra ruộng, hãy kiểm tra lại tất cả các vị trí nguy hiểm như máy móc, đường đi trơn trượt, thuốc bảo vệ thực vật… Luôn giữ trẻ tránh khỏi mọi nguy hiểm.

- Xây dựng thói quen mang giày dép và giữ vệ sinh thật tốt cho trẻ.

- Xác định những nơi nguy hiểm trong gia đình như điện, kênh rạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, khai thông cống rãnh để hạn chế muỗi. Nếu có điều kiện, dùng thêm lưới ngăn muỗi.

- Chủ động đến các trạm y tế để tìm hiểu về lịch tiêm chủng theo tháng tuổi, và tích cực tiêm phòng cho trẻ.

- Chú ý đến đồ chơi cho trẻ, đồ chơi phải phù hợp theo lứa tuổi, khuyến khích trẻ tự lực, tháo vát.

- Chọn áo quần có màu sắc nổi bật cho trẻ như màu đỏ hoặc màu vàng để phòng tránh tai nạn giao thông.
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	Hình 56. Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ hóa chất độc hại



VI. Tổ chức công việc

1. Sắp xếp công việc thật tốt để rút ngắn đường vận chuyển vật liệu

Vận chuyển vật liệu từ nơi này sang nơi khác thường không sinh lợi thêm, không tạo thêm một sản phẩm mới nào; nhưng nếu đường vận chuyển quá dài, bà con phải bỏ phí khá nhiều thời gian dùng cho công việc và gia tăng sự mất an toàn trong lao động.

* Cách thức cải tiến

- Kiểm tra lại đường vận chuyển nông sản từ ruộng vào nhà, tìm xem có giải pháp nào để rút ngắn bớt khoảng cách đi không, ví dụ sử dụng đường tắt hoặc cải tiến lối đi.
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Hình 57. Xe đẩy vận chuyển thành phẩm được đưa sát bàn
 giúp bà con giảm thiểu công đoạn vận chuyển 
nông sản từ xe sang nơi làm việc và ngược lại

- Dọn thoáng và làm rộng lối đi quanh nhà, dẹp bỏ mọi cản ngại trên đường vận chuyển. Nếu nhà có bậc thềm, hãy dựng những dốc nối thoai thoải, nhờ đó xe đẩy chứa nông sản có thể vào tận nhà. Giải pháp này giúp bà con tiết kiệm khá nhiều công sức.

- Có khá nhiều sông rạch quanh nông trại của bà con. Hãy tận dụng tối đa việc vận chuyển nông sản bằng xuồng từ ruộng vào nhà.

- ứng dụng cùng một nguyên tắc trên đối với việc phân loại và đóng gói nông sản. Loại bỏ những thao tác thừa bằng cách hiệu chỉnh bàn làm việc ngang với sàn xe. Việc cải tiến này đã triệt tiêu công đoạn vận chuyển nông sản từ xe sang nơi làm việc.

- Kết hợp nhiều công việc cho một người. Việc cải tiến này giúp người nông dân làm việc đa dạng và thích thú hơn, đồng thời tăng thêm kỹ năng trong lao động.

2. Thường xuyên xen kẽ những đợt nghỉ ngắn

Những đợt nghỉ này không quá dài (khoảng 15-20 phút) nhưng diễn ra thường xuyên và tùy thuộc vào sự nặng nhọc của công việc. Sau đợt nghỉ giải lao, lao động sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

* Cách thức cải tiến

- Chọn một chỗ nghỉ khá thuận tiện gần nơi làm việc, bà con có thể thực hiện nhiều đợt nghỉ ngắn một cách dễ dàng. Đối với những nông dân có ruộng xa nhà, việc làm này rất cần thiết.

- Mỗi đợt nghỉ ngắn nên kéo dài khoảng 15-20 phút tùy thuộc vào gánh nặng của từng công việc. Nghỉ trưa có thể kéo dài hơn.

- Xây dựng những chòi lá đơn giản gần nơi lao động có thể che được mưa nắng, rất thuận tiện cho những đợt nghỉ giải lao ngắn. Tranh thủ mắc võng, chiếu hoặc giường để ngả lưng sau buổi cơm trưa. Cùng kết hợp giải lao chung với bà con lối xóm để trò chuyện và thư giãn.

- Tận dụng các vật liệu rẻ tiền có sẵn để dựng chòi. Tuy vậy cũng có thể sử dụng vật liệu chắc chắn để làm nhà nghỉ giải lao và cất giữ các nông cụ lao động.

3. Thực hiện đều đặn những ngày nghỉ cuối tuần

- Mỗi tuần lễ, hãy dành một ngày nghỉ thật trọn vẹn cho cả gia đình. Mỗi người tự chọn một thú tiêu khiển riêng cho mình như chăm sóc cây kiểng, đọc sách báo, nghe nhạc, đánh đàn…

- Bên cạnh những ngày nghỉ đều đặn cuối tuần, hãy dành dụm tiền để cuối năm cả gia đình cùng đi du lịch một lần. Đi du lịch tham quan ngoài tỉnh là một kỷ niệm tuyệt vời cho gia đình, đặc biệt đối với trẻ em. Tìm hiểu thêm từ bà con lối xóm để xây dựng cho gia đình một chuyến đi du lịch ít tốn kém song lại thật bổ ích.
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Hình 58. Mỗi tuần lễ, chọn ra một ngày nghỉ
 thật trọn vẹn để phục hồi sức khỏe

4. Cùng thực hiện những công việc trong cộng đồng

Trong cộng đồng có rất nhiều loại công việc nặng nhọc cần sự hợp tác của nhiều người như làm đường, dựng cầu, cất nhà, đào vét kênh mương, thu hoạch vụ mùa hoặc di chuyển những máy móc nông cơ. Đây là cơ hội để huy động sự hợp tác phát triển tình làng nghĩa xóm.

* Cách thức cải tiến

- Tìm cách hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện những công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự cộng tác. Hãy sắp xếp công việc nhà của mình để cùng tham gia.
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	Hình 59 . Công việc nặng nhọc cần sự hỗ trợ 
của nhiều người




- Luôn đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn khi thực hiện công việc tập thể. Do những phần việc này thường vất vả và nguy hiểm như thi công trên cao, khuân vác nặng hoặc sử dụng những máy nguy hiểm. Những người có kinh nghiệm, người lớn tuổi cần đề xuất những biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo cho công việc được thực hiện một cách an toàn và có lợi cho sức khỏe nhất, ví dụ cung cấp những thiết bị an toàn sử dụng xe đẩy, rào chắn hoặc đưa ra những lời chỉ dẫn hữu ích nhằm hạn chế tối đa tai nạn trong khi lao động tập thể. 

- Hợp tác trong cộng đồng có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm phát huy tình làng nghĩa xóm như: trao đổi cây giống, chia sẻ những phương pháp nuôi trồng mới có hiệu quả, hùn vốn để mua sắm những nông cơ đắt tiền.
5. Chia sẻ công việc trong gia đình

Tất cả mọi công việc đồng áng và nội trợ có thể thực hiện tốt hơn nếu các thành viên trong gia đình biết cách chia sẻ trách nhiệm cho nhau.

* Cách thức cải tiến

- Tìm hiểu xem trong gia đình có thành viên nào chịu quá nhiều gánh nặng trong công việc và quá mệt mỏi không. Tìm cách chia sẻ trách nhiệm và công việc với họ.

 - Hãy để mọi người trong gia đình tự chọn công việc thích hợp với họ. Khi có cơ hội cùng thảo luận với nhau để luân chuyển hoặc chia sẻ công việc cho nhau.

- Việc nội trợ thường kéo dài liên tục từ sáng cho đến tối và rất khó có thời gian nghỉ giữa đợt. Công việc này diễn ra kể cả ngày nghỉ. Thật cần thiết để cùng nhau chia sẻ gánh nặng này.
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	Hình 60. Vợ chồng phụ nhau làm bếp




PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VỀ ATVSLĐ CHO CÁN BỘ QUẬN HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:


1. Mục tiêu chung


- Có những hiểu biết cơ  bản về lĩnh vực ATVSLĐ;


- Vận dụng được những kiến thức đã học vào công việc nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.


2. Mục tiêu cụ thể


Học xong chương trình này, người học có khả năng:


- Nắm được các khái niệm cơ bản, mục đích ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; hệ thống văn bản qui phạm pháp luật của Việt Nam nói chung cũng như về lĩnh vực ATVSLĐ nói riêng; 


- Hiểu và nắm được mục đích, ý nghĩa, một số điểm chính về các qui định cụ thể công tác ATVSLĐ tại cơ sở;


- Hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao về công tác ATVSLĐ;


- Tiếp thu và vận dụng các kỹ năng  nhằm triển khai và thực hiện tốt các công việc được giao.


II. ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP


- Cán bộ lao động cấp xã;


- Cán bộ phụ trách về ATVSLĐ cấp quận huyện thuộc ngành LĐTBXH; cán bộ phụ trách về ATVSLĐ tại các Sở (trừ Sở LĐTBXH) hoặc cán bộ phụ trách về ATVSLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (nếu có) (sau đây gọi chung là cán bộ phụ trách ATVSLĐ cấp quận huyện).

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH


1. Thời gian huấn luyện

- Cán bộ ATVSLĐ cấp quận huyện là 24 giờ;


 - Cán bộ lao động cấp xã là 16 giờ;


2. Đơn vị thời gian

- Một giờ là 45 phút; 



- Một ngày học không quá 8 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN
	STT
	Nội dung
	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu 



	
	
	Quận huyện
	Xã phường
	

	Chương I
	Tổng quan về công tác ATVSLĐ
	3 giờ
	3 giờ
	

	1
	Ý nghĩa, nội dung công tác ATVSLĐ 
	1 giờ
	1 giờ
	Cung cấp những kiến thức tổng quát chung, những khái niệm cơ bản về ATVSLĐ

	1.1
	Một số khái niệm thường gặp
	
	
	

	1.2
	Mục đích, ý nghĩa, công tác ATVSLĐ
	
	
	

	1.3
	Tính chất và nội dung công tác ATVSLĐ
	
	
	

	2
	Hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ ở Việt Nam
	1,5 giờ
	1,5 giờ
	Cung cấp mô hình tổng quan nhất về hệ thống VBPL cũng như hệ thống về ATVSLĐ ở Việt Nam

	2.1
	Hệ thống VBQPPL của Việt Nam  (mô hình hóa)
	0,5 giờ
	0,5 giờ
	

	2.2
	Hệ thống VBQP pháp luật về ATVSLĐ của Việt Nam
	1 giờ
	1 giờ
	

	3
	Phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATVSLĐ
	0,5 giờ
	0,5 giờ
	Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan đến công tác ATVSLĐ

	Chương II
	Các qui định cụ thể về công tác ATVSLĐ tại cơ sở
	10 giờ (8 giờ lý thuyết và 2 giờ thực hành thảo luận tại lớp )
	10 giờ (8 giờ lý thuyết và 2 giờ thực hành thảo luận tại lớp )
	- Mục đích, ý nghĩa

- Thông tin cơ bản nhất của các qui định đó (còn những nội dung chi giờ được nêu trong phụ lục)

	1
	Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở
	1
	1
	

	2
	Các chế độ BHLĐ
	3
	3
	

	3
	Khai báo, thống kê, điều tra, báo cáo TNLĐ
	1
	1
	

	4
	Huấn luyện, thông tin về công tác ATVSLĐ
	1
	1
	

	5
	Các qui chuẩn, tiêu chuẩn về ATVSLĐ
	1
	1
	

	6
	Khen thưởng, kỷ luật và xử lý các hành vi vi phạm về ATVSLĐ
	1
	1
	

	Chương III
	Kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ quận huyện, xã phường
	11 (5 LT + 6 thực hành đi thực tế)
	3 giờ LT
	- Cung cấp những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc của cán bộ quận huyện, xã phường.

	I
	Chức năng nhiệm vụ của cán bộ quận, huyện, xã, phường
	1
	0,5
	

	II
	Một số kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ
	4
	2,5
	

	1
	Tổ chức thông tin, tuyên truyền, huấn luyện
	1
	0,5
	

	2
	Công tác kiểm tra ATVSLĐ
	1
	1
	

	3
	Tư vấn cải thiện điều kiện lao động
	2
	1
	

	
	Tổng số
	24 giờ
	16 giờ
	


PHỤ LỤC 2

NHỮNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC ATVSLĐ (TCVN 3153 -79, ban hành kèm theo Quyết định số 858/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979)
	Thuật ngữ
	Định nghĩa

	1. An toàn lao động
	Tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm trong sản xuất.

	2.Điều kiện lao động
	Tổng thể các yếu tố về kinh tế, xã hội, tổ chức, kỹ thuật, tự nhiên, thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất.

	3. Yêu cầu an toàn lao động
	Các yêu cầu phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn lao động

	4. Sự nguy hiểm trong sản xuất
	Khả năng tác động của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đối với người lao động.

	5. Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất
	Yếu tố có tác động gây chấn thương cho người lao động trong sản xuất.

	6. Yếu tố có hại trong sản xuất
	Yếu tố có tác động gây bệnh cho người lao động trong sản xuất.

	7. Vùng nguy hiểm
	Vùng nguy hiểm là khoảng không gian ở đó các nhân tố nguy hiểm đối với sức khoẻ hoặc sự sống của người lao động sản xuất xuất hiện thường xuyên, chu kỳ hoặc bất ngờ.

	8. An toàn của thiết bị sản xuất
	Tính chất của thiết bị đảm bảo được tình trạng an toàn khi thực hiện các chức năng đã quy định trong điều kiện xác định và trong một thời gian quy định.

	9. An toàn của quy trình sản xuất
	Tính chất của quy trình sản xuất đảm bảo được tình trạng an toàn khi thực hiện các thông số đã cho trong suốt thời gian quy định.

	10. Phương tiện bảo vệ người lao động
	Phương tiện dùng để phòng ngừa hoặc làm giảm tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người lao động.

	11. Kỹ thuật an toàn
	Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người lao động.

	12. Vệ sinh sản xuất
	Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật vệ sinh nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động.

	13. Bảo hộ lao động
	Hệ thống các văn bản luật pháp và các biện pháp tương ứng về tổ chức, kinh tế xã hội, kỹ thuật và vệ sinh học, nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và khả năng lao động của con người trong quá trình lao động.

	14. Tai nạn lao động
	Tai nạn lao động xảy ra gây tác hại đến cơ thể người lao động do tác động của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.

	15. Chấn thương
	Chấn thương xảy ra đối với người lao động trong sản xuất do không tuân theo các yêu cầu về an toàn lao động.

Nhiễm độc cấp tính cũng coi như chấn thương

	16. Bệnh nghề nghiệp
	 Bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động tới người lao động; bệnh nghề nghiệp xảy ra từ từ hoặc cấp tính. Một số bệnh nghề nghiệp không thể chữa khỏi được và để lại di chứng. Bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được.


Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

A. Quản lý chung về công tác ATVSLĐ

1. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

B. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

2. Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

3. Thông tư số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II Thông tư số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

4. Quyết định số 558/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/5/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, của ngành NN và PTNT

C. Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

5. Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.

6. Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT- BLĐTBXH - BCA- VKSNDTC ngày 12/1/2007 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện KSNDTC  hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ  TNLĐ chết người, TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm

D. Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

7. Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

8. Quyết định số 915/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

9. Quyết định số 1629/QĐ- LĐTBXH  ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

10. Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

11. Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

12. Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

13. Thông tư số 11-LĐTBXH/TT ngày 7/4/1997  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Đ. Huấn luyện 

14. Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

15. Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

E. Khen thưởng 

16. Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXHH ngày 28/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

G. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

17. Thông tư số 10/1998/BLĐTBXH ngày 28/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

18. Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố độc hại.

H. Bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
19. Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn  thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

20. Thông tư số 14/2004/TT - BQP ngày 16/02/2004 của Bộ Quốc phòng  hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

I. Quản lý sức khoẻ nghề nghiệp

21. Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20/4/1998 của Liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.

22. Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28/4/2000 hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

23. Thông tư số 18 /2000/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Y tế  hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
24. Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

25. Thông tư số 319/2000/TT-BGTVT ngày 17/8/2000 của Bộ GTVT hướng dẫn về tiêu chuẩn sức khỏe và điều kiện làm việc của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

26. Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 05/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp..

27. Thông tư 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011 của bộ y tế bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn

K. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

28. Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động và Nghị định số 195/CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

29. Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 23/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

30. Thông tư số 07/1998/TT-TCBĐ ngày 19/12/1998 của Tổng Cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nguời lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành Bưu điện.

31. Thông tư  23/1998/ TT - BGTVT  ngày 7/2/1998 của Bộ GTVT hướng dẫn về TGLV – TGNN đối với công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường  sắt.

32. Thông tư số 23/1999/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp nhà nước 

33. Thông tư số  20/2001/TT-GTVT ngày 12/11/2001 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện chế độ TGLV – TGNN đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải biển. 

34. Thông tư số 31/2007/TT - BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ KHCN  hướng dẫn chế độ TGLV -TGNN đối với NLĐ làm các công việc bức xạ, hạt nhân.

35. Thông tư 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29/9/2003 Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Y tế , Bộ Nội Vụ  quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
36. Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

37. Thông tư 42/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

38. Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.

L. Điều kiện lao động đối với LĐ đặc thù
39. Thông tư số 09/TT-LB ngày 13/4/1995 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.
40. Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 1999 quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc
41. Thông tư số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành danh mục nghề và công việc cấm sử dụng lao động nữ. lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

42. Thông tư liên tịch số 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT tháng 28/12/2000 Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế Quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm

M. Kiểm định - Kiểm tra chất lượng sản phẩm

43. Quy trình kiểm định KT ATLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

· Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 04-2008 );

· Hệ thống lạnh - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 05-2008);

· Nồi hơi - Quy trình kiểm định KTAT ( QTKĐ 06-2008); 

· Hệ thống điều chế và nạp khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 07-2008); 

· Chai chứa khí - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 08-2008);

· Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 09-2008).
44. Quy trình kiểm định KT ATLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

· Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH);

· Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH);

· Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH);

45. Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 05 tháng 06 năm 2009 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
46. Thông tư số   01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt

47. Thông tư số   03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất. 

48. Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp  và hàng nguy hiểm 

49. Thông tư số 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều kiện, thủ tục dăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

50. Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
51. Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn  lao động đối với thang máy điện

52. Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn  lao động  đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”.

Phụ  lục 4

Danh mục quy chuẩn, TIÊU Chuẩn nhà nước 
về an toàn - vệ sinh lao động

I. Quy chuẩn kỹ thuật

1. Quy trình kiểm định KT ATLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH);

- Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH);

-  Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH);

2. Quy trình kiểm định KT ATLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

-  Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 04-2008 );

- Hệ thống lạnh - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 05-2008);

- Nồi hơi - Quy trình kiểm định KTAT ( QTKĐ 06-2008); 

- Hệ thống điều chế và nạp khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (QTKĐ 07-2008); 

- Chai chứa khí - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 08-2008);

- Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm định KTAT (QTKĐ 09-2008).
ii. Tiêu chuẩn kỹ thuật

	Tt
	Số hiệu TCVN
	Tên tiêu chuẩn

	Tiêu chuẩn chung

	1
	2287 - 78
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản

	2
	2288 - 78
	Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất. Phân loại

	3
	2289 - 78
	Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn.

	4
	2290 - 78
	Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn.

	5
	2291 - 78
	Phương tiện bảo vệ người lao động, phân loại.

	6
	3153 - 79
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Các khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa.

	7
	3157 - 79
	Thuật ngữ định nghĩa cơ bản về bảo hộ lao động.

	Tiêu chuẩn an toàn về các chất độc hại

	8
	3164 - 79
	Các chất độc hại. Phân loại, yêu cầu chung về an toàn.

	9
	3570 - 91
	An toàn sinh học, những yêu cầu chung.

	10
	4044 - 85
	Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra.

	11
	4512 - 88
	Quy phạm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển

	12
	5507 - 91
	Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển

	Bảo vệ chống cháy nổ

	13
	1769 - 75
	Hồ liệu kim loại đen. Yêu cầu an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại

	14
	2622 - 95
	Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

	15
	3254 - 89
	An toàn cháy.Yêu cầu chung. Thay thế: TCVN 3524 – 79

	16
	3255 - 86
	An toàn nổ. Yêu cầu chung. Thay thế: 3255 - 79

	17
	3890 - 84
	Phương tiện và thiết bị chữa cháy. Bố trí bảo quản, kiểm tra và bảo dưỡng.

	18
	3991 - 85
	Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa.

	19
	4007 - 85
	Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phòng và chữa cháy.

	20
	4337 - 86
	Xà lan giao nhận xăng dầu vận chuyển. Yêu cầu kỹ thuật đo lường.

	21
	4532 - 88
	Phương tiện đo thể tích chất lỏng, sơ đồ kiểm định.

	22
	4586 - 97
	Quy phạm an toàn bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ. Thay thế: TCVN 4586-88

	23
	4878 - 89
	(ISO 3841-1997) Phân loại cháy.

	24
	4879 - 89
	(ISO 6309-1987) Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn.

	25
	4933 - 89
	(ISO 6826-1982) Động cơ đốt trong kiểu pít-tông. Phòng chống cháy.

	26
	5040 - 90
	(ISO 6690 - 1986) Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

	27
	5279 - 90
	An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung.

	28
	5314 - 91
	Dàn khoan biển. Quy phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.

	29
	5303 - 90
	An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.

	30
	5684 - 92
	An toàn cháy và các công trình xăng dầu.

	31
	6174 - 97
	Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn trong sản xuất và nghiệm thu, thử nổ.

	Chiếu sáng nhân tạo

	32
	2062 - 86
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp dệt thoi sợi bông.

	33
	2063 - 86
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí.

	34
	3257 - 86
	Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.

	35
	3258 - 86
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu.

	36
	3743 - 83
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy công nghiệp và công trình công nghiệp.

	37
	4213 - 86
	Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su.

	38
	4436 - 86
	Nguồn sáng, phương pháp đo thông số ánh sáng.

	39
	4691 - 89
	Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu an toàn chung.

	40
	5176 - 90
	Chiếu sáng nhân tạo. Phương pháp đo độ dọi.

	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

	41
	1598 - 74
	Khẩu trang chống bụi

	42
	1599 - 74
	Quần áo bảo hộ lao động dùng cho công nhân luyện kim.

	43
	1594 - 74
	Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân luyện kim.

	44
	1600 - 83
	Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân.

	45
	1601 - 83
	Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nữ công nhân.

	46
	1841 - 76
	Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt.

	47
	2603 - 87
	Mũ bảo hộ lao động cho công nhân hầm mỏ.

	48
	2604 - 78
	Quần áo bảo hộ lao động cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí. Yêu cầu kỹ thuật.

	49
	2605 - 78
	Quần áo bảo hộ lao động cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí. Yêu cầu kỹ thuật.

	50
	2606 - 78
	Phương tiện bảo vệ tay. Phân loại.

	51
	2607 - 78
	Quần áo bảo hộ lao động. Phân loại.

	52
	2608 - 78
	Giày bảo hộ lao động bằng da và vải. Phân loại.

	53
	2609 - 78
	Kính bảo hộ lao động. Phân loại.

	54
	2610 - 78
	Quần áo bảo hộ lao động. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng

	55
	3154 - 79
	Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)

	56
	3155 - 79
	Giày bảo hộ lao động bằng da, bằng vải. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng.

	57
	3156 - 79
	Phương tiện bảo vệ tay. Danh mục chỉ tiêu chất lượng.

	58
	3579 - 81
	Kính bảo hộ lao động. Mắt kính không màu.

	59
	3580 - 81
	Kính bảo hộ lao động. Cái lọc sáng bảo vệ.

	60
	3581 - 81 
	Kính bảo hộ lao động. Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử.

	61
	3740 - 82
	Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp. Hộp lọc. Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ hộp lọc đối với các chất độc dạng hơi.

	62
	3741 - 82
	Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp. Hộp lọc. Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.

	63
	3742 - 82
	Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp. Hộp lọc. Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ hộp lọc đối với cacbon ôxit

	64
	4357 - 86
	Giày bảo hộ lao động cho công nhân đi lô cao su

	65
	4498 - 88
	Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hoá.

	66
	4530 - 88
	Khi sử dụng phương tiện cá nhân, phương pháp sinh lý.

	67
	4742 - 89
	Quần áo bảo hộ lao động dùng cho công nhân đi lô cao su.

	68
	5039 - 90
	Phương tiện bảo vệ mắt, cái lọc tia cực tím. Yêu cầu cần sử dụng và truyền quang.

	69
	5082 - 90
	Phương tiện bảo vệ mắt. Yêu cầu kỹ thuật.

	70
	5083 - 90
	Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng cho hàn và kỹ thuật liên quan, cái lọc sáng.

	71
	5111 - 90
	Xác định khả năng làm việc của người khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương pháp sinh lý.

	72
	5203 - 90
	(ISO 2801-1973) Quần áo bảo hộ lao động chống nóng và lửa. Kiến nghị chung cho người sử dụng và chịu trách nhiệm sử dụng.

	73
	5243 -90
	(ISO 2801-1973) Quần áo bảo hộ lao động chống nóng và lửa. Kiến nghị chung cho người sử dụng và chịu trách nhiệm sử dụng.

	74
	5586 - 91
	Găng cách điện (BBAD điều 2.4)

	An toàn máy móc công nghệ

	75
	02 - 75
	Quy phạm an toàn bình chịu áp lực.

	76
	09 - 77
	Quy phạm an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng.

	77
	2284 - 78
	Chi tiết bằng chất dẻo dùng trong các dụng cụ điện và máy đo điện.

	78
	2292 - 78
	Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

	79
	2293 - 78
	Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

	80
	2294 - 78
	Nhiệt luyện kim loại. Yêu cầu chung về an toàn.

	81
	2870 - 78
	Rơle áp suất Pdn đến 100N/cm2. 

	82
	032 - 83
	Quy trình kiểm tra an toàn chai áp lực.

	83
	02 - 90
	Quy trình khám nghiệm bình áp lực.

	84
	3146 - 86
	Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. Thay thế: TCVN 3146-79.

	85
	3147 - 90
	Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung về an toàn. Thay thế: TCVN 3147-79. SX 1(90).

	86
	3148 - 79
	Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn.

	87
	3149 - 79
	Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ. Yêu cầu chung về an toàn.

	88
	3152 - 79 
	Dụng cụ mài. Yêu cầu về an toàn.

	89
	3187 - 79
	Máy phát hàn.

	90
	3259 - 92
	Máy biến áp và cuộc kháng điện lực. Yêu cầu về AT. Thay thế: TCVN 3259 - 79.SX 1(92).

	91
	3288 - 79
	Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn.

	92
	23 - 81
	Quy phạm an toàn nồi hơi.

	93
	4126 - 82
	Xi téc ôtô. Yêu cầu an toàn.

	94
	3748 - 83
	Máy gia công kim loại. Yêu cầu chung về an toàn.

	95
	4163 - 85
	Máy điện cầm tay. Yêu cầu chung về an toàn.

	96
	4206 - 86
	Hệ thống lạnh. Kỹ thuật an toàn.

	97
	4244 - 86
	Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

	98
	4245 - 86
	Quy phạm kỹ thuật an toàn và kỹ thuật vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia công kim loại.

	99
	4530 - 88
	Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô. Tiêu chuanả thiết kế

	100
	2296 - 89
	Thiết bị rèn ép. Yêu cầu chung về an toàn. Thay thế: TCVN 2296-78.

	101
	4717 - 89
	Thiết bị sản xuất. Che chắn an toàn. Yêu cầu chung về an toàn.

	102
	4723 - 89
	Thiết bị gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy.

	103
	4725 - 89
	Máy cắt kim loại. Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy.

	104
	4726 - 889
	Kỹ thuật an toàn. Máy cắt kim loại. Yêu cầu đối với trang thiết bị điện.

	105
	4730 - 89
	Sản xuất gạch ngói nung. Yêu cầu chung về an toàn.

	106
	4744 - 89
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí. Thay thế: QPVN 10-77.

	107
	4750 - 89
	(ST SEV 2153-80) Vỏ bảo vệ đá mài. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật.

	108
	4755 - 89
	(ST SEV 4474-84) Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thuỷ lực.

	109
	5109 - 89
	Thiết bị  acetylen. Yêu cầu chung về an toàn.

	110
	5178 - 90
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên. Thay thế: QPVN 22-81.

	111
	5179 - 90
	(ST SEV 5312 - 85) Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thuỷ lực về an toàn. 

	112
	5180 - 90
	(ST SEV 1727-86) Palăng điện. Yêu cầu chung về an toàn.

	113
	5181 - 90
	Thiết bị nén khí. Yêu cầu chung về an toàn.

	114
	5183 - 90
	(ST SEV 499-77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và đánh bóng.

	115
	5184 - 90
	(ST SEV 500-77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng đối với kết cấu máy khoan.

	116
	5185 - 90
	(ST SEV 540 -77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện.

	117
	5186 - 90
	(ST SEV 576 - 77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng đối với kết cấu máy phay.

	118
	5187 - 90
	(ST SEV 577-77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang.

	119
	5188 - 90
	(ST SEV 578-77) Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bào, sọc và chuốt.

	120
	5206 - 90
	(ST SEV 1718-79) Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu về an toàn 

	121
	5207 - 90
	(ST SEV 1722-88) Máy nâng hạ.Yêu cầu về an toàn chung.

	122
	5208 - 90
	(ST SEV 1723-88) Máy nâng hạ. Yêu cầu về an toàn đối với thiết bị điện.

	123
	5209 - 90
	(ST SEV 2689-80) Máy nâng hạ. Yêu cầu về an toàn đối với thiết bị điện.

	124
	5236 - 91
	Quy phạm khai thác mỏ lộ thiên.

	125
	5308 - 91
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. Thay thế QPVN 14-79.

	126
	5331 - 91
	Thiết bị axetylen. Yêu cầu an toàn đối với bình sinh khí.

	127
	5332 - 91
	Thiết bị axetylen. Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính.

	128
	5334 - 91
	Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thiết bị an toàn trong thiết kế và lắp đặt.

	129
	5346 - 91
	(ST SEV 5307-85) Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng. Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền.

	130
	5636 - 91
	Thiết bị đúc. Yêu cầu an toàn.

	131
	5650 - 92
	Ôtô, hệ thống phanh. Yêu cầu an toàn.

	132
	5662 - 92
	Máy kéo và máy công nghiệp. Yêu cầu an toàn chung.

	133
	5663 - 92
	Thiết bị lạnh. Yêu cầu an toàn.

	134
	5744 - 93
	Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

	135
	6004 - 95
	Thay thế các chương I, II, III, IV, VI và chương VII của QPVN 23-81- Nồi hơi.

	136
	6005 - 95
	Thay thế cho chương V của QPVN 23-81- Nồi hơi.

	137
	6006 - 95
	Thay thế cho các chương VIII, IX, X và chương XIV của QPVN 23-81 - Nồi hơi.

	138
	6007 - 95
	Thay thế các chương X, X - QPVN 23-81 - Nồi hơi.

	139
	6008 - 95
	Thay thế cho chương V của QPVN 23-81 - Nồi hơi; các chương V, VI của QPVN 2-75 - Bình chịu áp lực.

	140
	6153 - 96
	Thay thế cho các chương I, II, III; cho các phần 1, 2, 3 và 4 của chương IV; chương V; phần 1 chương X của QPVN - 2 - 75 - Bình chịu áp lực.

	141
	6154 - 96
	Thay thế phần 6 chương IV; Phần 2 chương XI của QPVN 2 - 75 - Bình chịu áp lực.

	142
	6155 - 96
	Thay thế cho chương VI, VII; phần 3, 4 chương X; phần 3, 4 chương XI của QPVN 2 - 75- Bình chịu áp lực.

	143
	6156 - 96
	 Thay thế cho phần 2 chương X, phần 2 chương XI và chương XV của QPVN 2 - 75 - Bình chịu áp lực.

	An toàn về điện

	144
	2282 - 93
	Cầu dao đảo chiều và cầu dao cách ly.

	145
	2295 - 78
	Tủ điện của thiết bị phân phối và trạm của biến áp trọn bộ. Yêu cầu về an toàn.

	146
	2408 - 77
	ổ và phích cắm điện một pha.

	147
	2572 - 78
	Biển báo an toàn về điện.

	148
	3144 - 79
	Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn.

	149
	3145 - 79
	Khí cụ đóng ngắt mạch điện, điện áp 1000V. Yêu cầu về an toàn.

	150
	3195 - 79
	Tiếp điểm điều khiển bằng từ.

	151
	3256 - 79
	An toàn điện. Thuật ngữ và định nghĩa.

	152
	244 - 85
	Công tắc, cầu dao, dây cháy, cầu cháy.

	153
	4145 - 85
	Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và các dụng cụ điện di động có điện áp 1000V.

	154
	4476 - 87
	Dụng cụ đo điện. Yêu cầu chung.

	155
	5130 - 90
	ấm điện. Yêu cầu kỹ thuật

	156
	2699 - 92
	Dụng cụ điện sinh hoạt. Yêu cầu chung về an toàn và phương pháp thử.

	157
	3259 - 92
	Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về AT. Thay thế: TCVN 3259 - 79. SX 1 (92).

	158
	3620 - 92
	Máy điện quay. Yêu cầu an toàn. Thay thế: TCVN 3620 - 81. SX 1 (92).

	159
	3620 - 92
	Máy điện quay. yêu cầu an toàn. Thay thế: TCVN 3620 - 81. SX 1(92).

	160
	3623 - 81
	Khí cụ mạch chuyển mạch điện áp đến 1000V. Yêu cầu kỹ thuật chung

	161
	3661 - 81
	Thiết bị phân phối điện áp đến 500V.

	162
	3661 - 82
	Thiết bị phân phối điện áp đến 10KV.

	163
	3718 - 82
	Trường điện từ tần số Radio. Yêu cầu chung về an toàn.

	164
	4086 - 85
	An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung.

	165
	4114 - 85
	Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V. Yêu cầu về an toàn.

	166
	4691 - 89
	Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu an toàn chung.

	167
	3787 - 83
	Rơle điện. Thuật ngữ định nghĩa.

	168
	4726 - 89
	Kỹ thuật an toàn. Máy cắt kim loại. Yêu cầu đối với trang thiết bị điện.

	169
	4756 - 89
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

	170
	4759 - 93
	Sứ đỡ đường dây điện áp đến 35 KV.

	171
	4912 - 89
	Khí cụ điện áp đến 1000V.

	172
	5180 - 90
	(ST SEV 1727 - 86) Palăng điện. Yêu cầu chung về an toàn.

	173
	5170 - 90
	Sứ cách điện kiểu xuyến điện áp đến 35 KV.

	174
	5172 - 90
	Cái cách điện. Yêu cầu độ bền điện.

	175
	5173 - 90
	Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300A.

	176
	5174 - 90
	Máy cắt điện tự động điện áp đến 1000V.

	177
	5556 - 91
	Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật.

	178
	5587 - 91
	Sào cách điện (BBAD điều 1.11).

	179
	5589 - 91
	Thảm cách điện (BBAD điều 1.8 và 1.9).

	180
	5588 - 91
	ủng cách điện (BBAD điều 2.4).

	181
	5626 - 91
	Giấy cách điện. Yêu cầu kỹ thuật.

	182
	5627 - 91
	Giấy cách điện. Phương pháp thử.

	183
	5628 - 91
	Tấm cách điện. Yêu cầu kỹ thuật.

	184
	5629 - 91
	Tấm cách điện. Phương pháp thử.

	185
	5630 - 91
	Băng dính cách điện. Yêu cầu kỹ thuật

	186
	5631 - 91
	Băng dính cách điện. Phương pháp thử.

	187
	5659 - 92
	Thiết bị sản xuất. Bộ phận điều khiển. Yêu cầu an toàn.

	188
	5699 - 92
	An toàn sử dụng điện sinh hoạt.

	189
	5717 - 93
	Van chống sét.

	190
	5767 - 93
	Cầu chì điện áp trên 1000V.

	191
	5768 - 93
	Cầu dao điện áp trên 1000V.

	192
	5769 - 93
	Sứ máy biến áp điện. Lực điện áp trên 35KV.

	Vệ sinh an toàn môi trường

	193
	3150 - 79
	Phương pháp đo tiếng ồn tại chỗ làm việc trong các gian sản xuất

	194
	3151- 79
	Các phương pháp xác định đặc tính ồn của máy.

	195
	3985 - 85
	Tiếng ồn, mức cho phép tại các vị trí lao động

	196
	4814 - 89
	Máy điện quay. Mức ồn cho phép.

	197
	4815 - 89
	Máy điện quay. Xác định mức ồn.

	198
	5125 - 89
	Rung các giá trị cho phép tại nơi làm việc.

	199
	5127 - 89
	Rung cục bộ, giá trị cho phép đánh giá.

	200
	5136 - 90
	Tiếng ồn. Yêu cầu chung và phương pháp đo.

	201
	5182 - 90
	Máy cắt kim loại. Tiếng ồn cho phép.

	202
	5419 - 91
	Máy cầm tay. Mức ồn cho phép.

	203
	5452 - 91
	Cơ sở giết mổ gia súc. Yêu cầu vệ sinh.

	204
	5508 - 91
	Không khí vùng làm việc vi khí hậu. Phương pháp đo.

	205
	5509 - 91
	Không khí vùng làm việc bụi chứa silic. Nồng độ tối đa cho phép và đánh giá ô nhiễm bụi.

	206
	5585 - 91
	Công tác lặn. Yêu cầu về an toàn

	Bảo vệ phòng chống phóng xạ

	207
	1638 - 75
	Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Bộ dò bức xạ ion hoá.

	208
	3527 - 82
	Chất thải phóng xạ và bán phóng xạ, tẩy xạ, ion khí phóng xạ. Thuật ngữ và định nghĩa.

	209
	3728 - 82
	Chất thải phóng xạ và lẫn xạ.

	210
	4397 - 87
	Quy phạm an toàn bức xạ ion hoá.

	211
	4498 - 88
	Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hoá. Yêu cầu kỹ thuật chung.

	212
	4985 - 89
	Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ.

	213
	5134 - 90
	An toàn bức xạ thuật ngữ và định nghĩa.

	Hệ thống báo động và báo trước

	214
	5041 - 90
	(ISO 7731 - 1986) Tín hiện báo nguy hiểm ở nơi làm việc. Tín hiệu âm thanh báo nguy.

	215
	5053 - 90
	Màu sắc, tín hiệu và dấu hiệu an toàn.

	216
	5500 - 91
	(ISO 8201 - 1997) Âm học. Tín hiệu âm thanh sơ tán khẩn cấp.

	Các tiêu chuẩn ngành

	217
	TCN
66 - 77
	Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước.

	218
	30 TCN
057 - 78
	Đệm vai vải bạt.

	219
	30 TCN
073 - 78 
	Găng tay bảo hộ lao động, phương pháp nghiệm thu.

	220
	30 TCN

074 - 78
	Đệm vai vải bạt. Phương pháp nghiệm thu.

	221
	TCN

46 - 81 
	Chống sét cho các công trình xây dựng.

	222
	TCN
23 - 81
	Quy phạm an toàn về công tác lặn.

	223
	TCN
45 - 85
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong trong vận hành và sửa chữa tàu hút bùn tại hiện trường.

	224
	30 TCN
257 - 85
	Bao tay bảo hộ lao động "GD 22". Quy trình kiểm tra.

	225
	40 - TCN
01 - 86
	Quy trình thanh tra nồi hơi.

	226
	40 - TCN
02 - 86
	Quy trình thanh tra máy lạnh.

	227
	22 TCN
193 - 87 
	Lái xe ôtô. Yêu cầu sức khoẻ.

	228
	10 TCN
192 - 88
	Quy phạm an toàn lao động trong sử dụng máy nông nghiệp.

	229
	52 TCN
349 - 88
	Thợ lặn. Tiêu chuẩn sức khoẻ.

	230
	22 TCN
203 - 91
	Những quy định an toàn kỹ thuật đối với tàu thuyền thô sơ, cỡ nhỏ chạy trên sông, hồ, đầm, vịnh.


PHỤ LỤC 5

DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bệnh bụi phổi do Silic

- Bệnh bụi phổi do Amiăng

- Bệnh bụi phổi bông

- Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất của chì

- Bệnh nhiễm độc Benzen và các đồng đẳng của Benzen

- Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất của thuỷ ngân

- Bệnh nhiễm độc Mănggan và các hợp chất của Mănggan

- Bệnh nhiễm độc TNT (Trinitroluen)

- Bệnh nhiễm các tia phóng xạ và tia X

- Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn

- Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

- Bệnh sạm da nghề nghiệp

- Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

- Bệnh lao nghề nghiệp

- Bệnh viêm gan do virút nghề nghiệp

- Bệnh do Leptospira nghề nghiệp

- Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất của Asen nghề nghiệp

- Bệnh nhiễm độc Nicontin nghề nghiệp

- Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp

- Bệnh giảm áp nghề nghiệp

- Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp

- Bệnh hen phế quản nghề nghiệp

- Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp 

- Bệnh nốt dầu nghề nghiệp 

- Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp.

- Bệnh Cadimi nghề nghiệp;

- Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân; 

- Bệnh  nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
PHỤ LỤC 6 

BẢNG KIỂM TRA CÔNG TÁC ATVSLĐ 

TẠI DOANH NGHIỆP
(áp dụng cho cán bộ khi đi kiểm tra cơ sở)
Phương pháp sử dụng bảng kiểm  

 Nghe người sử dụng lao động báo cáo: Xác định quy mô, loại hình, ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được kiểm tra; đánh dấu vào các thông tin trong bảng kiểm. Trường hợp không rõ thông tin, thì trực tiếp đặt câu hỏi với người sử dụng lao động.


Đi kiểm tra thực tế: Hỏi người lao động hoặc cán bộ quản lý lao động hoặc quan sát điều kiện lao động, môi trường lao động; đánh dấu vào các ô phù hợp trong bảng kiểm


Lưu ý: 


- Cột ghi chú được sử dụng để ghi lại các thông tin bổ sung làm rõ nội dung được đánh dấu trong bảng hỏi; hoặc những thông tin cần hỏi người sử dụng lao động để làm rõ hơn sau khi kiểm tra thực tế; xác định những nội dung trọng tâm được kiểm tra.     

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:.........................

2. Loại hình doanh nghiệp..............................

3. Năm thành lập:.......................................

4. Trụ sở chính của doanh nghiệp:........................

........................................................................

5.Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:...........................................

........................................................

II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ TẠI DOANH NGHIỆP 

1 Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.1. DN có thành lập Hội đồng BHLĐ không? 

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.2 DN có Quyết định phân định trách nhiệm quản lý của cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.3. Hàng  năm DN có xây  dựng kế hoạch BHLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.4. DN có thành lập mạng lưới ATVSV không?

Có [ ]          Không     [ ]                   

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.5. Có bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

 1.6. Doanh nghiệp có thực hiện chế độ tự kiểm tra công tác ATVSLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

1.7. Doanh nghiệp có các phương án PCCN và có  các lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố  không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

2. Nội quy, quy trình làm việc an toàn
2.1. Người lao động có được học tập nội quy  ATVSLĐ không? 

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

2.2. Khi xây dựng nội quy ATVSLĐ, có tham khảo ý kiến của người lao động không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

2.3 Máy, thiết bị có quy trình vận hành an toàn? 

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

2.4. Các quy trình an toàn được treo ở vị trí dễ nhìn, dễ đọc?

Đúng  [ ]          Không đúng     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

2.5. DN có tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động không?

Có [ ]          Không     [ ] 

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

3. Huấn luyện ATVSLĐ:
3.1. NSDLĐ đã được huấn luyện về ATVSLĐ không?


Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

3.2. NLĐ đã được huấn luyện về ATVSLĐ? 

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

3.3. Doanh nghiệp có lập Sổ theo dõi huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

3.4. NLĐ đã được huấn luyện về phương pháp cấp cứu, PCCN không?

Có [ ]      Không [ ]    Không đầy đủ [ ]

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

3.5. NLĐ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ đã được cấp thẻ ATLĐ chưa?

Có [ ]      Không [ ]    Không đầy đủ [ ]

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

4. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:

4.1. Doanh nghiệp có người làm nghề, công việc  NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

4.2. DN có thực hiện việc bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật không? 


Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

4.3. Áp dụng hình thức bồi dưỡng qua việc tổ chức ăn tại chỗ? 

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

4.4. Áp dụng bồi dưỡng qua việc trả bằng tiền?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

5. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
5.1. DN có trang bị  phương tiện BVCN cho NLĐ không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                     

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

5.2. NLĐ có sử dụng PTBVCN không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                     

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

5.3. Doanh nghiệp có bố trí tủ đựng quần áo BHLĐ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

.......................................................................

6. Đăng ký, kiểm định máy, thiết bị:

6.1. Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có được kiểm định không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

.......................................................................

6.2. DN có lưu giữ hồ sơ, lý lịch của các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

......................................................................

7. Chăm sóc sức khỏe người lao động
7.1. DN có Sổ theo dõi sức khoẻ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

......................................................................

......................................................................

7.2. Hàng năm có khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                     

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

7.3. NLĐ làm nghề NNĐHNH được khám sức khỏe bao nhiêu lần/năm ?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

7.4. Doanh nghiệp có tổ chức khám phát hiện BNN cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

7.5. Doanh nghiệp có bộ phận Y tế không?


Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

......................................................................

7.6. Tại các nơi làm việc có các tủ thuốc Y tế dành cho sơ , cấp cứu không? 

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                     

  Ghi chú......................................................                 

........................................................

8. Chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ,BNN:

8.1. DN có thực hiện việc chi trả bồi thường, trợ cấp TNLĐ,BNN  không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

9.Khai báo, thống kê tình hình thực hiện công tác BHLĐ:

9.1. DN có thực hiện báo cáo  công tác BHLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương  không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

9.2. Hàng năm, DN có thực hiện báo cáo  tình hình TNLĐ cho cấp có thẩm quyền không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                                    

Ghi chú.......................................................

...............................................................

...................................................................

9.3. Doanh nghiệp có tổ chức Điều tra các vụ TNLĐ xảy ra tại DN không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                                    

Ghi chú.......................................................

................................................................

9.4. Tình hình TNLĐ năm 2009:


- Số vụ TNLĐ ...........................


- Số vụ TNLĐ có người chết......


- Số nạn nhân  ...........................


- Số người chết...........................


-Số người bị TNLĐ nặng: .........

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

.......................................................................

10. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:  
10.1. Doanh nghiệp có tổ chức làm thêm giờ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
10.2. Doanh nghiệp có thực hiện việc chi trả 

lương làm thêm giờ cho NLĐ không?

Có [ ]          Không    [ ]     Không đầy đủ [ ]                                                                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
11. Điều kiện phúc lợi:

11.1 Doanh nghiệp có cung cấp đủ nước uống cho người lao động không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

11.2.Có nhà vệ sinh cho nam, nữ riêng không? 

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

11.3. Doanh nghiệp có hỗ trợ gì cho NLĐ có con nhỏ hay không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

11.4. DN có khu thể thao hoặc khu vui chơi giải trí dành cho NLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

12. Môi trường lao động

12.1.Doanh nghiệp có tổ chức đo, kiểm môi trường lao động không?


Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

12.2. Những yếu tố bất lợi nào đang tồn tại trong môi trường lao động của người lao động?


- Nóng [ ] 

-  Lạnh  [ ] 



- Ẩm    [ ]

-  Bụi    [ ]



- Ồn     [ ]

- Rung  [ ]


- Bức xạ ion [ ]
- Hơi hóa chất [ ]

- Tối [ ]

- Ánh sáng chói [ ]
- Điện từ trường [ ]
 - Tia có hại [ ]
 


- Sóng siêu âm  [ ]
- Vi sinh vật  [ ]


- Làm việc trên cao []
- Làm việc gò bó []

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

......................................................................

12.3. DN có tận dụng được khả năng thông gió tự nhiên không?


Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

12.4. Các thiết bị điện đã đảm bảo an toàn cho NLĐ không?

Đảm bảo []          Không đảm bảo []                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

12.5. DN áp dụng các biện pháp nào đối với các hóa chất nguy hiểm 


- Cách ly [ ]


- Dán nhãn [ ]


- Xây dựng quy trình làm việc an toàn: []


- Biện pháp khác [] 

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

......................................................................

12.6. Máy, thiết bị có bộ phận truyền chuyển đông có được che chắn không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

12.7. Nơi làm việc đã sắp xếp gọn gàng chưa? 

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

12.8.Nơi làm việc có kẻ vạch đường đi lại không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

12.9. DN có các bình chữa cháy được đặt ở chỗ dễ thấy, dễ lấy khi có sự cố xảy ra không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
......................................................................

12.10. Lối thoát hiểm thông thoáng và thuận tiện khi có sự cố xảy ra không?  

Đúng [ ]          Không  đúng   [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

12.11. Có các biển báo, cảnh báo ATLĐ không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

12.12. DN có sử dụng thiết bị phòng ngừa khi sự cố xảy ra không?

Có [ ]          Không     [ ]                    

Ghi chú:.........................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

    III. MỘT SỐ BẢNG YÊU CẦU DN BÁO CÁO        

1. Chi phí công tác ATVSLĐ 

	TT
	Nội dung chi
	Năm ...

(triệu đ)
	Năm ... 

(triệu đ)

	1
	Các biện pháp về KTAT và PCCN
	
	

	2
	Các biện pháp phòng chống độc hại, cải thiện ĐKLĐ
	
	

	3
	Mua sắm trang bị PTBVCN
	
	

	4
	Chăm sóc sức khỏe NLĐ
	
	

	5
	Tuyên truyền, giáo dục huấn luyện về BHLĐ
	
	

	6
	Khen thưởng trong công tác BHLĐ
	
	

	
	Tổng chi phí
	
	


2. Nội dung kiểm tra : (đánh dấu ( vào các nội dung phù hợp) [NỘI DUNG NÀY KHÔNG THỂ HIỆN RÕ ĐỂ LÀM GI? ĐÃ CÓ BẢN KIỂM Ở TRÊN ROI THI KO CẦN NỘI DUNG NÀY NỮA!!!]
	(1) Việc thực hiện các quy định về BHLĐ như: khám sức khoẻ, khám BNN..
	[ ]

	(2) Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị;
	[ ]

	(3) Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình biện pháp an toàn ;
	[ ]

	(4) Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng;
	[ ]

	(5) Việc sử dụng, bảo quản phương tiện BVCN, phòng chữa cháy, cấp cứu
	[ ]

	(6) Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo hộ lao động;
	[ ]

	(7) Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;
	[ ]

	(8) Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
	[ ]

	(9) Kiến thức ATVSLĐ, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của NLĐ
	[ ]

	(10) Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người lao động;
	[ ]

	(11) Hoạt động tự kiểm tra của cấp dưới, 
	[ ]

	(12) Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐvà phong trào quần chúng về BHLĐ.
	[ ]


3. Hình thức tự kiểm tra  (đánh dấu ( vào các nội dung phù hợp)
	(1). Kiểm tra tổng thể các nội dung về ATVSLĐ 
	[ ]

	(2) Kiểm tra chuyên đề từng nội dung
	[ ]

	(3) Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày
	[ ]

	(4) Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão
	[ ]

	(5). Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn
	[ ]

	(6) Kiểm tra định kỳ
	[ ]


8. Cơ sở có thành lập tổ chức Công đoàn không? 

(1 )Có [ ]

(2) Không    [ ]
nếu có thì, Công đoàn được tham gia vào những hoạt động gì trong những họat động sau (đánh dấu ( vào các nội dung phù hợp): 

	(1) Tham gia xây dựng các nội quy, qui trình ATVSLĐ
	[ ]

	(2) Tham gia các đoàn tự kiểm tra công tác BHLĐ
	[ ]

	(3) Tham dự các cuộc họp kết luận của các đoàn thanh, ktra, điều tra TNLĐ
	[ ]

	(4) Tham gia điều tra TNLĐ
	[ ]

	(5) Thống kê tình hình TNLĐ, BNN 
	[ ]

	(6) Các biện pháp bảo đảm an toàn sức khoẻ nlđ
	[ ]

	(7) Đề xuất các biện pháp khắc phục thiếu sót, tồn tại.
	[ ]


4. Phân định trách nhiệm về ATVSLĐ cho các phòng ban: 


(1) Doanh nghiệp thành viên/công ty con [ ]
  


(2) Phòng / ban quản lý [ ]

(3) Phân xưởng [ ]

(4) Tổ, đội [ ]
5   Tần suất khám sức khỏe:..........................lần/năm


Năm gần nhất:…..……..
6. Phân loại sức khỏe của người lao động trong cơ sở (Theo kết quả khám)
	TT
	Phân loại sức khỏe
	NĂM ...
	NĂM ...

	1
	Tổng số LĐ được khám sức khỏe
	
	

	2
	Trong đó:  Sức khỏe loại 1
	
	

	3
	Sức khỏe loại 2
	
	

	4
	Sức khỏe loại 3
	
	

	5
	Sức khỏe loại 4
	
	


7 . Tổ chức khám BNN cho người lao động 

	TT
	Nội dung
	NĂM ...
	Năm 
	ĐV tính

	1
	Số người được khám BNN
	
	
	Người 

	2
	Số người mắc mới BNN
	
	
	Người 

	3
	Tổng số người bị BNN cộng dồn
	
	
	Người

	4
	Số được cấp sổ 
	
	
	Người

	5
	Số chuyển công tác khác 
	
	
	Ngày

	6
	Số người phải nghỉ trước tuổi hưu
	
	
	Người 

	7
	Số ngày nghỉ 
	
	
	Ngày

	8
	Tổng chi phí cho người bị BNN
	
	
	Triệu đ


8. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ 



	TT
	
	Năm 
	Năm ...
	Đvt

	1
	Tổng số NSDLĐ được huấn luyện/tổng số NSDL Đ hiện có (hoặc tỷ lệ %)
	
	
	Người/

người

	2
	Tổng số cán bộ được huấn luyện/Tổng số cán bộ hiện có (hoặc tỷ lệ %)
	
	
	Người/

người

	3
	Tổng số ATVSV được huấn luyện/ Tổng số ATVSV hiện có
	
	
	Người/

người

	4
	Số người được cấp thẻ an toàn lao động /Tổng số người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ (hoặc tỷ lệ %) 
	
	
	Người/

người

	5
	Tổng số NLĐ được huấn luyện/Tổng LĐ (hoặc tỷ lệ %)
	
	
	Người/

người


9 . Sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:  

	TT
	Loại máy, thiết bị 
	Số lượng
	Đã được kiểm định

	1
	Các bình chịu áp lực; chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan có  P​​​lv> 0.7 KG/cm​​​​​2
	
	

	2
	Bể và thùng chứa, chuyên chở khí hóa lỏng hoặc chất lỏng có P​​​lv> 0.7 KG/cm​​​​​2
	
	

	3
	Hệ thống điều chế, nạp khí.
	
	

	4
	Cầu trục; cổng trục; cần trục các loại
	
	

	5
	Palăng điện; xe tời điện, tời điện
	
	

	6
	Các loại thuốc nổ; phương tiện nổ (kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm...)
	
	

	7
	Thiết bị khác
	
	


10 . Lý do phải làm thêm giờ (nếu có): Đánh dấu vào lý do phù hợp

`
+ Hoàn thành hợp đồng với khách hàng 

[ ]

+ Giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn  [ ]


+ Thiếu lao động 




[ ]


+ Người lao động phải hoàn thành theo định mức
[ ]


+ Khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn

[ ]

11. Kết quả đo đạc gần đây nhất vào năm 20........

* Tổng số mẫu không đạt yêu cầu / số mẫu đo : .................mẫu/mẫu, cụ thể:  
	TT
	Yếu tố 
	Số mẫu đo
	Số mẫu đạt TC

	1
	Nhiệt độ 
	
	

	2
	Độ ẩm
	
	

	3
	Bụi
	
	

	4
	Ồn 
	
	

	5
	Rung 
	
	

	6
	Hơi khí độc 
	
	

	7
	Vi sinh vật có hại 
	
	

	8
	Điện từ trường
	
	

	9
	Bức xạ ion hóa
	
	

	10
	ánh sáng
	
	

	11
	Áp lực không khí
	
	

	12
	Siêu âm 
	
	


12. Thống kê TNLĐ 

	TT
	Tai nạn lao động
	Năm... 
	Năm 
	ĐVT

	1
	Tổng số vụ tai nạn lao động 
	
	
	Vụ

	2
	Trong đó, số vụ có người chết
	
	
	Vụ

	3
	Tổng số người bị tai nạn lao động
	
	
	Người

	4
	Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động
	
	
	Người

	5
	Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp…) 
	
	
	Triệu đồng 

	6
	Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)
	
	
	-nt-

	7
	Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động
	
	
	Ngày

	8
	Nạn nhân theo nguyên nhân
	
	
	

	
	Thiết bị không đảm bảo an toàn
	
	
	Người 

	
	Không có thiết bị an toàn 
	
	
	Người 

	
	 Không có phư​ơng tiện bảo vệ cá nhân
	
	
	Người 

	
	 Không sử dụng  PTBVCN hoặc phư​ơng tiện BVCN không tốt
	
	
	Người 

	
	Chư​a huấn luyện  hoặc huấn luyện  ATVSLĐ ch​ưa đầy đủ
	
	
	Người 

	
	Không  có quy trình hoặc biện pháp làm việc an toàn 
	
	
	Người 

	
	Tổ chức lao động 
	
	
	Người 

	
	Nạn nhân vi phạm  quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn
	
	
	Người 

	
	Ng​ười khác vi phạm qui phạm, quy trình biện pháp làm việc an toàn
	
	
	Người 

	
	Điều kiện làm việc không tốt
	
	
	Người 

	
	Khách quan khó tránh 
	
	
	Người 

	
	Nguyên nhân ch​ưa kể đến
	
	
	Người 


IV. THAM KHẢO MỘT SỐ NỘI DUNG THEO CHUYÊN ĐỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Tổ chức bộ phận Y tế lao động   
1. 1 Tổ chức bộ phận y tế

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.2 Tổ chức đội cấp cứu tại chỗ (QĐ của Giám đốc, danh sách, nhiệm vụ):

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.3 Kế hoạch về các biện pháp kỹ thuật VSLĐ phòng, chống độc hại …

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.4 Kế hoạch chăm sóc sức khoẻ (Khám định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp)

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.5.  Kết quả đo môi trường hàng năm

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………….………………………….

1.6. Số người lao động tiếp xúc với các yếu tố gây tác hại

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.7.  Hồ sơ vệ sinh lao động

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.8 Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động (rất cần cho vụ điều tra tai nạn lao động)

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.9. Hồ sơ khám tuyển dụng theo quy định

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.10. Hồ sơ khám định kỳ theo quy định

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.11. Hồ sơ khám BNN được bồi thường cho từng bệnh

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.12 Hồ sơ quản lý bệnh mạn tính

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ……………

1.13 Hồ sơ quản lý bệnh nhân ốm, đau phải nghỉ việc

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ……………………

1.14 Hồ sơ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động, giám định sức khoẻ

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị:…………………
1.15 Hồ sơ người tập huấn VSLĐ và luyện tập cấp cứu

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

1.16 Hồ sơ quản lý các chất đòi hỏi nghiêm ngặt về VSLĐ 

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ……………………

1.17 Hồ sơ cấp phát trang bị phòng hộ về VSLĐ

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………
1.18 Sổ kiểm tra về VSLĐ định kỳ

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………
1. 19 Hồ sơ báo cáo định kỳ về VSLĐ
Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2. Thực hiện tiêu chuẩn VSLĐ tại  nơi sản xuất

2.1 Mặt bằng sản xuất xanh, sạch, đẹp, bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.2 Nơi sản xuất sạch, gọn, có đủ lối đi lại và lối thoát hiểm

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3 Kiểm tra hiệu lực hệ thống kiểm soát môi trường

2.3.1 Hệ thống chống nóng

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ……………………………………………………

2.3.2 Hệ thống chống rét

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.3.3 Hệ thống chống bụi lan toả

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.4 Hệ thống chống ồn, rung

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.3.5 Hệ thống chống hơi, khí độc

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.6 Hệ thống ánh sáng (tự nhiên, nhân tạo) từng công việc

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.7 Hệ thống phòng ngừa bức xạ (Ion hoá và không Ion hoá)

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.8 Vệ sinh nhà ăn

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.9 Biện pháp phòng dịch bệnh và các bệnh lây nhiễm

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.10 Biện pháp xử lý chất thải rắn

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.3.11 Biện pháp xử lý nước thải

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.3.12 Tư thế làm việc phù hợp hoặc không phù hợp

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.4 Sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.5 Phương tiện kỹ thuật y tế để cấp cứu tại chỗ

2.5.1 Tủ đựng dụng cụ hoặc túi cứu thương có đủ và đặt tại chỗ 

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………

2.5.2 Phác đồ cấp cứu phù hợp với công việc có nguy cơ rủ ro

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.5.3 Phương án cấp cứu, diễn tập cấp cứu, lực lượng cấp cứu

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.5.4 Phương tiện, dụng cụ, thuốc cấp cứu của phòng y tế 

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên   [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.6 Kiểm tra vệ sinh nhà ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.7 Công trình vệ sinh (nhà tắm, vệ sinh nữ, đại tiểu tiện) 

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

2.8 Nội quy, biển báo

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………

1.9 Phương tiện, dụng cụ chữa cháy

Không    [ ]                          Có   [ ]                    ưu tiên  [ ]
Nhận xét và kiến nghị: …………………………………………………………
 BỔ SUNG THÊM PHẦN  TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀO ĐÂY!!!!
HIẾN PHÁP


(Điều 56)
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06 CP





BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  (Chương IX)








THÔNG TƯ CỦA BỘ; QUYÊT ĐỊNH  CỦA BỘ TRƯỞNG





CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ  LIÊN QUAN


 





QUY ĐỊNH VỀ ATVSLĐ





Kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 





Đo kiểm MTLĐDD;


Quy định khác





Quy định chung


(QĐ 3733/2002)





Vệ sinh lao động





An toàn lao động





Kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, điện,  hóa chất...





Khen thưởng, kỷ luật 





Thanh tra, kiểm tra





Trách nhiệm quản lý nhà nước





Tổ chức thực hiện  tại doanh nghiệp, cơ sở





Tuyên truyền,


Huấn luyện





Điều tra, thống kê, báo cáo





Kỹ thuật ATVSLĐ  





TGLV, TGNN





Nghề NNĐHNH





Trang bị PT BVCN





BVCN








Bồi dưỡng hiện vật 





Bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN





Quản lý sức khỏe (Khám sức khỏe, khám BNN...)





Chế độ, chính sách cho NLĐ





Chế độ đối với lao động đặc thù





Xây dựng chính sách,


quy chế của cơ sở





Thống kê, báo cáo, 


sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm





Tổ chức





Hành động 


cải thiện





Kế hoạch và 


thực hiện





Kiểm tra, 


đánh giá





Hình 5. Phương tiện bảo� vệ mắt, đầu





Hình 4. Mang trang thiết bị an toàn khi làm việc trên cao





Hình 6. Loại đi những vật liệu không cần thiết, để chỗ làm việc được gọn gàng





Hình 7. Cần vạch rõ và giữ đường vận chuyển thông thoáng





Hình 8. Tránh để vật liệu trên sàn nhà











Hình 11. Dụng cụ thường xuyên dùng nằm trong tầm tay với 





Hình 12. Sử dụng kho chứa di động





Hình 13. Sử dụng xe đẩy để di chuyển vật dễ dàng























Hình 14. Sử dụng bục cao


 để thực hiện thao tác nâng có hiệu quả





Hình 15. Các bộ phận truyền động được bao che đầy đủ




















Hình 16.


 Thiết bị tự động tắt/mở 


khi mở nắp


























Hình 17. 


Dùng 2 nút để khởi động máy.


























Hình 18. 


Bộ phận nạp liệu


 có bàn trượt.





Hình 19. Thiết bị nạp liệu có máng trượt nghiêng





Hình 20. Thiết bị nạp liệu bằng trục lăn





Hình 21. 


Bộ phận che chắn gắn chặt và không làm cản trở tầm nhìn NLĐ





Hình 22. Vật cần sử dụng nên đặt phía trước mặt





Hình 23. Thực hiện công việc ở tầm khuỷu tay
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Hình 25.


Ghi chú các nút điều khiển 





Hình 26 Đường đi trong thôn xóm đủ rộng và bằng phẳng� tạo điều kiện cho xe chở nông sản lưu thông hai chiều dễ dàng





Hình 27 Thay thế những mảnh ván mục trên cầu





Hình 29 Làm cầu đủ rộng, bà con có thể vận chuyển nông sản nhanh chóng. Gầm cầu phải đủ cao để các phương tiện dưới nước có thể qua lại được





Hình 30. Dụng cụ lao động được sắp xếp gọn và ngăn nắp trên những giá móc và kệ nhiều tầng





Hình 33. Sử dụng những trục lăn khi cần phải di dời những vật nặng trên một đoạn ngắn





Hình 34. Dùng xe nâng kéo tay để vận chuyển và sắp xếp những bao lúa vừa� thu hoạch về





Hình 36 Hiệu chỉnh tầm làm việc ở ngang tầm khuỷu tay �bằng cách sử dụng bục kê chân





Hình 35. Sử dụng bục kê chân khi cần thiết
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